Tuần 1:
Chương I : Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

                                                                                              Ngày dạy:   / 8/ 2017                                                                                                  
Ngày soạn: 15/ 8/ 2017                                                                                                  
Tiết 1:   Tập hợp - Phần tử của tập hợp
I. Mục tiêu: 

1. Kiến thức: 
- HS biết được khái niệm tập hợp bằng cách lấy các ví dụ về tập hợp, nhận biết dược một số đối tượng cụ thể thuộc hay không thuộc một tập hợp cho trước.

2. Kĩ năng: 
- Học sinh thực hiện được việc viết một tập hợp theo diễn đạt bằng lời của bài toán, biết sử dụng kÝ hiệu thuộc và không thuộc (
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).
3. Thái độ:
- Học sinh tư duy linh hoạt khi dùng những cách khác nhau để viết một tập hợp.
4/ Năng lực- phẩm chất  
Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tính toán  

Phẩm chất : tự tin, sáng tạo , biết chia sẻ giúp đỡ nhau trong nhóm 

II. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 

- Phương tiện : Bảng phụ, phấn màu. 

2/ Học sinh : Bảng nhóm, bút dạ.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 

Phương pháp : Nêu vấn đề, phân tích, tổng hợp, đàm thoại, hoạt động nhóm.
Kĩ thuật : đặt câu hỏi, hợp tác nhóm

IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1. Hoạt động khởi động 

* Ổn định tổ chức :   

* Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
* Bài mới 
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
Đặt vấn đề: GV dặn dò HS chuẩn bị sách vở cần thiết và đồ dùng học tập cho bộ môn.

GV giới thiệu nội dung chương I (như sgk).
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1: Các ví dụ 

Phương pháp : Nêu vấn đề, phân tích, tổng hợp, đàm thoại, 

Kĩ thuật : đặt câu hỏi
GV cho học sinh quan sát hình 1 SGK rồi giới thiệu:

+ Tập hợp các đồ vật (sách, bút) để trên bàn

GV lấy thêm một số ví dụ thực tế ở ngay trong lớp, trường. 

HS nghe GV giới thiệu

HS tự lấy các ví dụ khác về tập hợp :


	1. Các ví dụ.
- Tập hợp những chiếc bàn trong lớp học.

- Tập hợp các cây trong sân trường.
- Tập hợp các ngón tay của một bàn tay.

- Tập hợp các HS của lớp 6A.

- Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 4.

- Tập hợp các chữ cái a,b,c. 

	Hoạt động 2: Cách viết, các kÝ hiệu.
Phương pháp : Nêu vấn đề, phân tích, tổng hợp, đàm thoại, hoạt động nhóm.
Kĩ thuật : đặt câu hỏi, hợp tác nhóm

GV: Người ta thường dùng các chữ cái in hoa  để dặt tên tập hợp.

HS nghe GV giới thiệu và ghi vở.

GV: Hãy viết tập hợp B các chữ cái a, b, c ?

GV yêu cầu HS suy nghĩ và viết vào vở, gọi 1HS lên bảng viết, GV sửa sai, cả lớp làm vào vở :
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Ba;b;c
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Trong đó a, b, c là các phần tử của tập hợp B.
GV giới thiệu cách viết tập hợp (đó là nội dung chú ý).
GV giới thiệu kí hiệu : 

+ Số 1 có là phần tử của tập hợp A không ?

HS : 1 là phần tử của tập hợp A.
+ Số 4 có là phần tử của tập hợp A không ?

HS : 4 không phải là phần tử của tập hợp A.
GV: Hãy dùng kí hiệu 
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 hoặc chữ thích hợp để điền vào các ô vuông sau cho đúng :

 a

B

;

 3

B

;
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1HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở :
a
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 B  hoặc  a 
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 B hoặc b ( B

GV đưa tiếp bài tập củng cố sau lên bảng phụ : Trong các cách viết sau, cách viết nào đúng, cách viết nào sai ?

   Cho 
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 a)  c 
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 A  ;  2 
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 A  ;  4 
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[image: image16.wmf]Ï

A

 b)  3 
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 B  ;  b 
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HS trả lời :

a)  S  ;  §  ;  §  ;  S

b)  S  ;  §  ;  S

GV chốt cách đặt tên, kí hiệu, cách viết tập hợp.

- Cho học sinh đọc chú ý - SGK.

GV giới thiệu cách viết tập hợp A bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó :   
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trong đó N là tập hợp các số tự nhiên.

Tính chất đặc trưng cho các phần tử x của tập hợp A là : + x là số tự nhiên (x 
[image: image21.wmf]Î

 N)

                       + x nhỏ hơn 4 (x < 4)

GV yêu cầu học sinh đọc phần đóng khung trong SGK.

HS đọc phần đóng khung trong SGK.
	2. Cách viết, các kí hiệu.
Ví dụ: 
Gọi A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 4. Ta viết:  
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Các số 0 ; 1 ; 2 ; 3 là các phần tử của tập hợp A.

Chú ý (SGK- 5).

Kí hiệu:   
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 đọc là 1 thuộc A 
 hoặc 1 là phần tử của A
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 đọc là 4 không thuộc A 
   hoặc 4 không phải là phần tử của A


	GV giới thiệu cách minh hoạ tập hợp :
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HS nghe giáo viên giới thiệu.
GV cho HS hoạt động nhóm để củng cố:

- Dãy ngoài và nửa dãy giữa làm bài 
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- Dãy trong và nửa dãy giữa còn lại làm 
[image: image28.wmf]?2


 GV gọi đại diện các nhóm lên chữa nhanh.

GV nhận xét nhanh.


	

[image: image29.wmf]?1

 : Tập hợp D các số tự nhiên nhỏ hơn 7:
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  hoặc   
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  D.

Minh hoạ bằng hình vẽ :
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 : Tập hợp M các chữ cái trong từ “ NHA TRANG”        
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Minh hoạ :
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3. Hoạt động luyện tập :
Phương pháp : luyện tập thực hành 

Kĩ thuật : đặt câu hỏi 
- GV yêu cầu hs đọc kĩ đề bài 3 và 5 (sgk/6), sau đó làm bài. GV gọi hai hs lên bảng làm.

- Hai hs làm bài 3 và 5 trên bảng (mỗi hs làm một bài). Kết quả :

   Bài 3 :   
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Bài 5 :   a)  A = {tháng tư ; tháng năm ; tháng sáu}

             b)  B = {tháng tư ; tháng sáu ; tháng chín ; tháng mười một}.
- GV cho hs làm bài tập 1 ; 2 ; 4 (sgk/6) vào phiếu học tập có in sẵn đề bài trong khoảng thời gian là 3 phút, sau đó GV thu chấm.

4. Hoạt động vận dụng 
- Làm các bài tập từ 1 đến 5 (SBT )

5. Hoạt động tìm tòi mở rộng 

	   Bài 6/SBT.
     Tập hợp các con dường đi từ A đến C qua B là :
{a1b1 ; a1b2 ; a1b3 ; a2b1 ; a2b2 ; a2b3}
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   Bài 7/SBT.  Cho hai tập hợp  A = {cam, táo}  ;  B = {ổi, chanh, cam}

                    a) Các phần tử thuộc A và thuộc B :    cam 
[image: image45.wmf]Î

 A ; cam 
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 B.

                    b) Các phần tử thuộc A mà không thuộc B :   táo 
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 A ; táo 
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 B.

TUẦN 1                                                                                 Ngày dạy:   / 8/ 2017                                                                                                 

Ngày soạn  :  15  / 8/ 2017
Tiết 2:  Tập hợp các số tự nhiên
I. Mục tiêu: 

1. Kiến thức: 
- Học sinh biết tập hợp các số tự nhiên, hiểu được các quy ước về thứ tự trong tập hợp số tự nhiên. 

- Học sinh phân biệt được các tập N và N*, biết được các kÝ hiệu 
[image: image49.wmf];
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, biết viết một số tự nhiên liền trước và liền sau một số.

2. Kĩ năng: 
- Học sinh thực hiện được việc biểu diễn một số tự nhiên trên trục số, xác định được điểm biểu diễn số nhỏ nằm ở bên trái điểm biểu diễn số lớn hơn.

- Học sinh thành thạo sử dụng kÝ hiệu.

3. Thái độ:
 - Học sinh có tư duy linh hoạt, chính xác, khoa học khi sử dụng các kí hiệu.
4/ Năng lực- phẩm chất  
Năng lực:  năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tính toán  

Phẩm chất : tự giác , biết hợp tác trong nhóm 

II. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 

- Phương tiện : Bảng phụ, phấn màu. 

2/ Học sinh : SGK, vở ghi, đọc bài trước ở nhà.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 

Phương pháp : Nêu vấn đề, đàm thoại, trò chơi, luyện tập thực hành 
Kĩ thuật : đặt câu hỏi, tổ chức trò chơi 
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1. Hoạt động khởi động 

* Ổn định tổ chức :   

* Kiểm tra bài cũ : 

* GV nêu yêu cầu kiểm tra :

   + Cho VD về tập hợp, nêu chú ý (SGK) về cách viết tập hợp. Làm bài tập 1 (SBT/5).                                

   + Nêu cách viết một tập hợp. Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 3 và nhỏ hơn 10 bằng hai cách. Hãy minh hoạ tập hợp A bằng hình vẽ.

* Hai hs lên bảng kiểm tra :

   HS1 : Lấy ví dụ về tập hợp. Phát biểu chú ý và chữa bài 1/SBT :

- Tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 7 và nhỏ hơn 12 :

                        Cách 1 :  A = {8 ; 9 ; 10 ; 11}

                        Cách 2 :  A = {x 
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 N /  7 < x < 12}

- Điền kí hiệu 
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 ; 
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 vào ô vuông :  9 
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 A  ;  14 
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 A.
   HS2 : Nêu cách viết một tập hợp (phần đóng khung/sgk).

             Viết tập hợp :  
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* GV nhận xét, cho điểm.

* Bài mới 
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	HĐ1: Tập hợp N và tập hợp N*.
Phương pháp : Nêu vấn đề, đàm thoại, trò chơi, luyện tập thực hành 
Kĩ thuật : đặt câu hỏi, tổ chức trò chơi
GV: Hãy lấy ví dụ về các số tự nhiên ?

HS :   0 ; 1 ; 2 ; 3 ; .... là các số tự nhiên.

GV: tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là 
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HS ghi bài.
- Hãy cho biết các phần tử của tập hợp N ?

HS : Các phần tử của tập hợp N là 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ;  ....
GV: Các số tự nhiên được biểu diễn trên tia số như ở hình 6/sgk.

HS quan sát hình 6 (sgk/ 7).

GV yêu cầu hs quan sát tia số và mô tả lại tia số.

HS : Trên tia gốc O, ta đặt liên tiếp bắt đầu từ 0, các đoạn thẳng có độ dài bằng nhau ... 

GV vẽ tia số lên bảng và yêu cầu hs vẽ tia số vào vở và biểu diễn một vài số tự nhiên.

GV giới thiệu :

+ Mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm trên tia số.

+ Điểm biểu diễn số 1 trên tia số gọi là điểm 1, ...

+ Điểm biểu diễn số tự nhiên a trên tia số gọi là điểm a.
HS chú ý lắng nghe.

GVgiới thiệu tập hợp các số tự nhiên khác 0 được kí hiệu là N*
	1. Tập hợp N và tập hợp N*.
- Tập hợp các số tự nhiên, kí hiệu:    
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- Các số tự nhiên được biểu diễn trên tia số:
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+ Tập hợp các số tự nhiên khác 0, kí hiệu là N*
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 hoặc  
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GV đưa bài tập củng cố lên bảng phụ và tổ chức trò chơi “ Ai nhanh hơn”
- Điền vào ô vuông các ký hiệu 
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HS cả lớp chơi theo bàn trên phiếu học tập 
	Bài tập: 
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	HĐ 2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên.

Phương pháp : Nêu vấn đề, đàm thoại, 
Kĩ thuật : đặt câu hỏi, 
GV yêu cầu hs quan sát tia số và trả lời :

+ So sánh 3 và 5 ? 
+ Nhận xét vị trí của điểm 3 và 5 trên tia số?

HS quan sát tia số và trả lời câu hỏi :

+)  3 < 5

+)  Điểm 3 ở bên trái điểm 5.

GV đưa ra một vài ví dụ khác.

HS nghe giảng.

GV: Tương tự, với a, b 
[image: image76.wmf]Î

 N, a< b hoặc b> a trên tia số thì điểm a nằm bên trái điểm b.

GV giải thích các trường hợp :

       a 
[image: image77.wmf]£

 b nghĩa là : a < b hoặc a = b.
       b 
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 a nghĩa là : b > a hoặc b = a.

HS ghi bài 
GV cho hs làm bài tập 7c (sgk/ 8).

1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở 
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GV nhận xét.
GV giới thiệu tính chất bắc cầu :
a < b  ;  b < c   thì   a < c

HS nghe GV giới thiệu.

GV lấy ví dụ cụ thể.

GV yêu cầu hs lấy ví dụ.

HS lấy ví dụ : 2 < 5 ; 5 < 6  suy ra  2 < 6.

GV giới thiệu số liền sau, số liền trước.

HS nghe giảng.

GV: Tìm số liền sau của số 3 ?

       Số 3 có mấy số liền sau ?

HS : Số liền sau của số 3 là số 4.

        Số 3 có 1 số liền sau.

GV yêu cầu học sinh tự lấy ví dụ.

HS tự lấy ví dụ.
	2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên.

a) Trong hai điểm trên tia số, điểm ở bên trái biểu diễn số nhỏ hơn.

    a 
[image: image80.wmf]£

 b nghĩa là : a < b hoặc a = b.

    b 
[image: image81.wmf]³

 a nghĩa là : b > a hoặc b = a.

b) Tính chất bắc cầu :

      a < b  ;  b < c   
[image: image82.wmf]Þ

   a < c



	GV: Số liền trước của số 4 là số nào ?

HS : Số liền trước của số 4 là số 3.

GV giới thiệu : 3 và 4 là hai số tự nhiên liên tiếp.

GV: Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau mấy đơn vị ? 
HS : Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị.

GV yêu cầu hs ghi vở.

GV cho hs làm bài tập 
[image: image83.wmf]?

 sgk/7.

GV: Trong tập hợp số tự nhiên số nào nhỏ nhất ? Có số tự nhiên lớn nhất hay không ? Vì sao ?

HS : Trong tập hợp số tự nhiên số 0 là nhỏ nhất. Không có số lớn nhất vì bất kì số tự nhiên nào cũng có số tự nhiên liền sau lớn hơn nó.

HS nghe, sau đó đọc phần d ; e (sgk/7).

HS ghi bài 
GV nhấn mạnh: Tập hợp số tự nhiên có vô số phần tử.
	c) Mỗi số tự nhiên có một số liền sau duy nhất. Mỗi số tự nhiên khác 0 có một số liền trước duy nhất. Hai số tự nhiên liên tiếp thì hơn kém nhau một đơn vị.


[image: image84.wmf]?

 sgk/7. 
             28 ; 29 ; 30

             99 ; 100 ; 101

d) Số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất. Không có số tự nhiên lớn nhất.

e) Tập hợp các số tự nhiên có vô số phần tử.




3. Hoạt động luyện tập 
Phương pháp : luyện tập thực hành 
Kĩ thuật : đặt câu hỏi 

- GV cho hs làm bài tập 6 (sgk/7).

- Một hs trả lời miệng bài tập 6 (sgk/7) :

     a) Số tự nhiên liền sau mỗi số 17 ; 99 ; a (với a 
[image: image85.wmf]Î

 N) lần lượt là : 18 ; 100 ; a + 1.

     b) Số tự nhiên liền trước mỗi số 35 ; 1000 ; b (với b 
[image: image86.wmf]Î

 N* ) lần lượt là : 34 ; 999 ; b - 1.

- GV cho hs cả lớp hoạt động nhóm làm bài tập 7a, b và bài 8 (sgk/8).

- HS làm hai bài tập theo nhóm, sau 3 phút đại diện một nhóm lên bảng trình bày bài.

- GV nhận xét, cho điểm. Kết quả hai bài tập :

     Bài 7/sgk :   a)  A = 
[image: image87.wmf]{

}

13;14;15

                           b)  B = 
[image: image88.wmf]{

}

1;2;3;4


     Bài 8/sgk :  A = 
[image: image89.wmf]{

}
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  hoặc   A = 
[image: image90.wmf]{
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- GV cho hs làm miệng hai bài tập 9 và 10 (sgk/8).

4.Hoạt động vận dụng :

- Làm các bài tập từ 10 đến 15 (SBT/7).

5. Hoạt động tìm tòi- mở rộng

 - Hướng dẫn bài 14/SBT :
                 Các số tự nhiên không vượt quá n là :  0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; ... ; n. 

                 Vậy có tất cả :  (n - 0) + 1 = n + 1 số tự nhiên không vượt quá n.

TUẦN 1                                                                                  Ngày dạy:     / 8/ 2017                                                                                                 

Ngày soạn:   15  / 8/ 2017
Tiết 3:  ghi số tự nhiên 
I. Mục tiêu: 

1. Kiến thức: 
- Học sinh hiểu thế nào là hệ thập phân, phân biệt số và chữ số trong hệ thập phân. 
- Học sinh nhận biết được giá trị của mỗi chữ số thay đổi theo vị trí.
  Học sinh thấy được ưu điểm của hệ thập phân trong cách đọc và ghi số tự nhiên.
2. Kĩ năng: 
- Học sinh biết đọc và viết các số La Mã không quá 30.
3. Thái độ:
- HS thấy được ưu điểm của hệ thập phân trong việc ghi số và tính toán.

- HS hứng thú với bài học và biết liên hệ thực tế .
4/ Năng lực- phẩm chất  
Năng lực:  năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tính toán  

Phẩm chất : tự tin , biết chia sẻ giúp đỡ nhau trong nhóm 

II. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 

- Phương tiện : Bảng phụ, phấn màu. 

2/ Học sinh : SGK, vở ghi, làm bài tập ở nhà.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 

Phương pháp : Nêu vấn đề, đàm thoại, hoạt động nhóm , luyện tập thực hành 
Kĩ thuật : đặt câu hỏi, hoạt động nhóm 

IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1. Hoạt động khởi động 

* Ổn định tổ chức :   

* Kiểm tra bài cũ : 

- GV nêu yêu cầu kiểm tra :

    1) Viết tập hợp N và N*. Viết tập hợp A các số tự nhiên x mà x
[image: image92.wmf]Ï

 N*.

        Làm bài tập : Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử :

A = 
[image: image93.wmf]{

}

/1217

xNx
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   ;   B = 
[image: image94.wmf]{
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   ;   C = 
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     2) Viết tập hợp B các số tự nhiên không vượt quá 6 bằng 2 cách. Sau đó biểu diễn các phần tử của tập hợp B trên tia số. Đọc tên các điểm ở bên trái điểm 3 trên tia số.

          Làm bài tập : Điền vào chỗ trống (...) để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần :   a)  ... ; 2009 ; ...                                b)  ... ; ... ; m.

- Hai hs lên bảng kiểm tra : 

   HS1 làm câu 1 :    
[image: image96.wmf]{
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  ;  
[image: image97.wmf]{
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           Làm bài tập :  

A = 
[image: image99.wmf]{

}

13;14;15;16

 ;  B = 
[image: image100.wmf]{

}

1;2;3;4;5;6

  ;  C = 
[image: image101.wmf]{

}

11;12;13;14;15;16;17;18


     HS2 làm câu 2 :  
[image: image102.wmf]{
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             Các điểm ở bên trái điểm 3 trên tia số là : 0 ; 1 ; 2.

             Làm bài tập :  a)  2010 ; 2009 ; 2008.                         b)  m + 2 ; m + 1 ; m.

- GV nhận xét, cho điểm.

* Bài mới 
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	HĐ1. Số và chữ số.

Phương pháp : Nêu vấn đề, đàm thoại, 
Kĩ thuật : đặt câu hỏi, 

GV: Hãy lấy một vài ví dụ về số tự nhiên ?

- Số tự nhiên đó có mấy chữ số ? Là những chữ số nào ?

HS tự lấy ví dụ và trả lời câu hỏi.
VD: Số 123 là số có ba chữ số, gồm các chữ số: 1 ; 2 ; 3.

Số 5 417 là số có bốn chữ số, gồm các chữ số: 5 ; 4 ; 1 ; 7.

GV giới thiệu 10 chữ số dùng để ghi số tự nhiên. Với 10 chữ số này ta có thể ghi được mọi số tự nhiên.

HS nghe giới thiệu và ghi bài 
GV: Mỗi số tự nhiên có thể có bao nhiêu chữ số ?  Hãy lấy ví dụ.

HS : Mỗi số tự nhiên có thể có 1 ; 2 ; 3 ; ... chữ số.
GV: Hãy lấy ví dụ về một số tự nhiên có 5 chữ số ?

HS lấy ví dụ : 12 540.

GV nêu chú ý (sgk/9).

GV đưa ra ví dụ để hs nắm chắc nội dung chú ý.

HS nghe giảng.

HS đọc chú ý và ví dụ (sgk/9).
GV: Cho số 5439. Hãy cho biết: 

         +) Các chữ số của 5439 ?

+) Chữ số hàng chục ?

+) Chữ số hàng trăm ?

+) Số chục ? 

+) Số trăm ?

HS:+) Các chữ số : 5 ; 4 ; 3 ; 9.

      +) Chữ số hàng chục : 3.

      +) Chữ số hàng trăm : 4.

      +) Số chục :543.

      +) Số trăm : 54.
GV cho hs làm bài tập 11/sgk để củng cố. HS trả lời miệng bài 11/sgk.
	1. Số và chữ số.

- Ta dùng 10 chữ số sau để ghi số tự nhiên:

0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9.

Mỗi số tự nhiên có thể có 1 ; 2 ; 3 ; ... chữ số.

Ví dụ : Số 5 có 1 chữ số.

            Số 12 có hai chữ số.

            Số 325 có ba chữ số.

            ......



	HĐ2. Hệ thập phân.
Phương pháp : Nêu vấn đề, đàm thoại, 
Kĩ thuật : đặt câu hỏi, 

GV: Cách ghi số như ở trên là cách ghi số trong hệ thập phân.
- Trong hệ thập phân, cứ mười đơn vị ở một hàng thì làm thành một đơn vị ở hàng liền trước nó. Do đó, mỗi chữ số trong một số ở những vị trí khác nhau thì có những giá trị khác nhau.

Ví dụ : 222 = 200 + 20 + 2

                  = 2 . 100 + 2 . 10 + 2

HS chú ý nghe giảng.
Tương tự : Hãy biểu diễn các số 345 ; 
[image: image105.wmf]ab

 ; 
[image: image106.wmf]abc

 ; 
[image: image107.wmf]abcd

 theo giá trị chữ số của nó ?

GV: Kí hiệu 
[image: image108.wmf]ab

 chỉ số tự nhiên có hai chữ số, chữ số hàng chục là a, chữ số hàng đơn vị là b.

- Kí hiệu 
[image: image109.wmf]abc

 chỉ số tự nhiên có ba chữ số, chữ số hàng trăm là a, chữ số hàng chục là b, chữ số hàng đơn vị là c.

- Kí hiệu 
[image: image110.wmf]abcd

 chỉ số tự nhiên có bốn chữ số, chữ số hàng nghìn là a, chữ số hàng trăm là b, chữ số hàng chục là c, chữ số hàng đơn vị là d.

HS nghe GV giới thiệu.

GV cho hs làm bài tập 
[image: image111.wmf]?

 sgk/9.

HS cả lớp làm bài vào vở, một hs lên bảng làm 

GV: Ngoài cách ghi số trên, còn có những cách ghi số khác, chẳng hạn cách ghi số La Mã.
	2. Hệ thập phân.
VD : 345 = 300 + 40 + 5
 = 3. 100 + 4. 10 + 5

  
[image: image112.wmf]ab

 = a. 10 + b


[image: image113.wmf]abc

 = a. 100 + b.10 + c

     
[image: image114.wmf]abcd

 = a. 1000 + b. 100 + c. 10 + d

[image: image115.wmf]?


- Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số là : 999

- Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau là : 987.



	HĐ3. Chó ý.

Phương pháp : Nêu vấn đề, đàm thoại, hoạt động nhóm , 
Kĩ thuật : đặt câu hỏi, hoạt động nhóm 

GV yêu cầu học sinh quan sát hình 7/sgk.
GV: Trên mặt đồng hồ có ghi các số La Mã từ 1 đến 12. Các số La Mã này được ghi bởi ba chữ số : I, V, X có giá trị tương ứng với 1 ; 5 ; 10  trong hệ thập phân.

GV giới thiệu cách viết số La Mã :

+ Chữ số I viết bên trái cạnh chữ số V, X làm giảm giá trị của mỗi chữ số này một đơn vị. Ví dụ : IV có giá trị là 4.

+ Chữ số I viết bên phải cạnh chữ số V, X làm tăng giá trị của mỗi chữ số này một
	3. Chú ý.

- Các chữ số La Mã I ; V ; X có giá trị tương ứng trong hệ thập phân là : 1 ; 5 ; 10.

	đơn vị. Ví dụ : VI có giá trị là 6.

HS nghe GV giới thiệu và ghi vở 
GV yêu cầu hs viết các số 9, 11.

Một hs lên bảng viết :

GV: Mỗi chữ số I, X có thể viết liền nhau nhưng không quá ba lần.

GV yêu cầu hs lên bảng viết các số La Mã từ 1 đến 10.

Một hs lên bảng viết, cả lớp viết vào vở :

HS đứng tại chỗ đọc số La Mã.
GV: Nếu thêm vào bên trái mỗi số trên một chữ số X ta được các số La Mã từ 11 đến 20, còn thêm vào đó hai chữ số X ta được các số La Mã từ 21 đến 30, ... 

HS nghe giảng.

Chú ý : Trong cách ghi số La Mã, mỗi chữ số trong một số ở các vị trí khác nhau nhưng có giá trị như nhau.

Ví dụ : XXX tương ứng với 30.

GV yêu câu hoạt động nhóm : Viết các số La Mã từ 11 đến 30.

HS hoạt động nhóm :

GV gọi đại diện một nhóm lên bảng làm và yêu cầu các nhóm kiểm tra chéo bài.

GV treo bảng phụ viết các số La Mã từ 1 đến 30 và yêu cầu hs đọc.
	VD:
- Số 9 tương ứng với :  IX

- Số 11 tương ứng với :  XI.

*Các số La Mã từ 1 đến 10:
I ; II ; III ; IV ; V ; VI ; VII ; VIII ; IX ; X.

*Các số La Mã từ 11 đến 30:

XI

XII

XIII

XIV

XV

11

12

13

14

15

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

16

17

18

19

20

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

21

22

23

24

25

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

26

27

28

29

30




3. Hoạt động luyện tập 
Phương pháp : luyện tập thực hành 
Kĩ thuật : đặt câu hỏi, 

- GV yêu cầu học sinh nhắc lại chú ý trong sgk.

- GV yêu cầu học sinh làm bài tập 12 ; 13 ; 14 ; 15 (sgk/10).

- HS làm bài tập. Bốn hs lên bảng làm bài, mỗi hs làm một bài (hai hs lên bảng một lượt).

     Bài 12/sgk :  Tập hợp các chữ số của số 2000  là :  
[image: image116.wmf]{
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     Bài 13/sgk :  a) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số là 1000.

                          b) Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là 1023.

     Bài 14/sgk :   120 ; 102 ; 210 ; 201.


     Bài 15/sgk : 

          a) Đọc số La Mã :   XIV  (mười bốn)    ;    XXVI  (hai sáu).
  

          b) Viết các số sau bằng số La Mã :  17 (XVII)  ;  25 (XXV)

          c)  IV = V- I   hoặc   V = VI - I.

- GV nhận xét và sửa sai (nếu có).
4. Hoạt động vận dụng 

- Làm bào tập 27 đến 39 (SBT/ 12 ; 13).

- Hướng dẫn bài 33c (SBT/12) :

     Gọi số tự nhiên có ba chữ số là abc . Khi viết thêm chữ số 5 vào bên trái số đó thì được số     

     3abc . Ta có :  3abc = 3000 + abc .

     Vậy số đó tăng thêm 3000 đơn vị.

5.Hoạt động tìm tòi- mở rộng
hs đọc mục "Có thể em chưa biết" - sgk/11.
Ngày      tháng   năm 2017
 Đã kiểm tra

Ngày dạy:   / 8/ 2017                                                                                                 

Tuần 2:                                                                         Ngày soạn: 19 /  8/ 2017
Tiết 4:   số phần tử của một tập hợp - Tập hợp con

I. Mục tiêu: 

1. Kiến thức: 
- Học sinh hiểu được một tập hợp có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có thể có vô số phần tử, cũng có thể không có phần tử nào. 
-Học sinh hiểu được khái niệm tập hợp con và khái niệm hai tập hợp bằng nhau.

2. Kĩ năng: 
- Học sinh biết tìm số phần tử của một tập hợp, biết kiểm tra một tập hợp là tập hợp con hoặc không là tập hợp con của một tập hợp cho trước, biết viết một vài tập hợp con của một tập hợp cho trước.

- Học sinh biết sử dụng đúng các kÝ hiệu 
[image: image117.wmf]Î

 ; 
[image: image118.wmf]Ï

 ; 
[image: image119.wmf]Ì

 và 
[image: image120.wmf]Æ

.

3. Thái độ:
- Giáo dục cho hs tính chính xác khi sử dụng các kí hiệu 
[image: image121.wmf]Î

 ; 
[image: image122.wmf]Ï

 ; 
[image: image123.wmf]Ì

 và 
[image: image124.wmf]Æ

.

4/ Năng lực- phẩm chất  
Năng lực:  năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tính toán  

Phẩm chất : tự giác , biết hợp tác trong nhóm 

II. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 

- Phương tiện : Bảng phụ, phấn màu. 

2/ Học sinh : SGK, vở ghi, đọc bài trước ở nhà.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 

Phương pháp : Thuyết trình, vấn đáp, tổ chức các hoạt động  của học sinh, rèn phương pháp tự học.Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác nhóm 
Kĩ thuật : đặt câu hỏi, hoạt động nhóm 
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1. Hoạt động khởi động 

* Ổn định tổ chức :   

* Kiểm tra bài cũ : 

- GV nêu câu hỏi kiểm tra :

     Câu 1 : 

     + Chữa bài tập 35 (SBT/13) : Dùng ba chữ số 5 ; 7 ; 9, hãy viết tất cả các số có ba chữ số mà các chữ số trong mỗi số đều khác nhau.

     + Viết giá trị của số 
[image: image125.wmf]abcd

 trong hệ thập phân dưới dạng tổng giá trị các chữ số.

     Câu 2 : Chữa bài tập 28 (SBT/12) : 

     Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 2. Hãy cho biết tập hợp đó có bao nhiêu phần tử ?
- Hai hs lên bảng kiểm tra :

   HS1 làm câu 1 :   +) Chữa bài 35/SBT :   579 ; 597 ; 759 ; 795 ; 957 ; 975.

                                +)   
[image: image126.wmf]abcd

 = a. 1000 + b. 100 + c. 10 + d

   HS2 làm câu 2 :  A = 
[image: image127.wmf]{

}

13;24;35;46;57;68;79


                               Tập hợp A có 7 phần tử.
- GV nhận xét, cho điểm.

* Bài mới 
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	HĐ1. Số phần tử của một tập hợp.
Phương pháp vấn đáp, 

Kĩ thuật : đặt câu hỏi, 
GV đưa các ví dụ : Cho các tập hợp :

A = 
[image: image128.wmf]{

}

5


B = 
[image: image129.wmf]{

}

;

xy


C = 
[image: image130.wmf]{

}

1;2;3;4;...;100


N = 
[image: image131.wmf]{

}

0;1;2;3;4;...


N* = 
[image: image132.wmf]{

}

1;2;3;4;...


- Hãy cho biết số phần tử của  mỗi tập hợp trên ?

HS đứng tại chỗ trả lời :

+ Tập hợp A có một phần tử.

+ Tập hợp B có hai phần tử.

+ Tập hợp C có 100 phần tử.

+ Tập hợp N có vô số phần tử.

+ Tập hợp N* có vô số phần tử.

GV cho hs làm 
[image: image133.wmf]?1

 sgk :

- Các tập hợp sau có bao nhiêu phần tử ?

[image: image134.emf]D =  0 

 

   ;   E =  bút  ;  thước 

 

  


H = 
[image: image135.wmf]{

}

/10

xNx

Î£


GV cho hs làm 
[image: image136.wmf]?2

 sgk :

- Tìm số tự nhiên x mà x + 5 = 2

GV: Nếu gọi tập hợp A là tập hợp các số tự nhiên x mà x + 5 = 2 thì tập hợp A có bao nhiêu phần tử ?

HS : Không có số tự nhiên x nào mà

                 x + 5 = 2

GV: Khi đó ta gọi A là tập hợp rỗng.

        Kí hiệu : A = 
[image: image137.wmf]Æ


GV: Một tập hợp có thể có bao nhiêu phần tử ?

HS : Một tập hợp có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có vô số phần tử, cũng có thể không có phần tử nào.
GV yêu cầu hs đọc phần chú ý trong sgk.

HS đọc chú ý trong sgk/12.
	1. Số phần tử của một tập hợp.

[image: image138.wmf]?1


+ Tập hợp D có một phần tử.

+ Tập hợp E có hai phần tử.

+  H = 
[image: image139.wmf]{

}

0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10


   Tập hợp H có 11 phần tử.


[image: image140.wmf]?2

 Tập hợp A không có phần tử nào.
 kí hiệu  :  A = 
[image: image141.wmf]Æ

 
Chú ý: sgk/12.

	HĐ2. Tập hợp con.
Phương pháp vấn đáp, 

Kĩ thuật : đặt câu hỏi, 
GV đưa hình vẽ lên bảng :

[image: image142.emf]d

c

y

x

F

E


- Hãy viết các tập hợp E và F ?
	2. Tập hợp con.
VD: cho hai tập hợp:

 E = 
[image: image143.wmf]{

}

;

xy

 ;  F = 
[image: image144.wmf]{

}

;;;

xycd


Mọi phần tử của E đều thuộc tập hợp F

Ta nói:  tập hợp E là tập con của tập hợp F.



	HS lên bảng viết :
    E = 
[image: image145.wmf]{

}

;

xy

 ;  F = 
[image: image146.wmf]{

}

;;;

xycd


GV: Nêu nhận xét về các phần tử của tập hợp E và F ?

HS : Mọi phần tử của tập hợp E đều thuộc tập hợp F.
GV: Mọi phần tử của tập hợp E đều thuộc tập hợp F, ta nói tập hợp E là tập con của tập hợp F.

- Vậy khi nào tập hợp A là tập hợp con của tập hợp B ?

HS : Tập hợp A là tập hợp con của tập hợp B nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B.

GV yêu cầu HS đọc định nghĩa trong sgk.
HS đọc định nghĩa.
GV giới thiệu kí hiệu A là tập hợp con của B   A 
[image: image147.wmf]Ì

 B hoặc B 
[image: image148.wmf]É

 A.

Đọc là : + A là tập hợp con của B, hoặc    

              + A chứa trong B,  hoặc    

              + B chứa A.
HS nghe GV giới thiệu và nhắc lại.
GV yêu cầu hs làm 
[image: image149.wmf]?3


GV: Ta thấy A 
[image: image150.wmf]Ì

 B ; B 
[image: image151.wmf]Ì

 A. ta nói rằng A và B là hai tập hợp bằng nhau. 

Kí hiệu A = B.

GV yêu cầu hs đọc phần chú ý trong sgk.
	* Định nghĩa: sgk/13
A là tập hợp con của B, kí hiệu:  
 A 
[image: image152.wmf]Ì

 B 

  hoặc    B 
[image: image153.wmf]É

 A.

Đọc là : + A là tập hợp con của B

  hoặc    + A chứa trong B

  hoặc    + B chứa A.


[image: image154.wmf]?3


M 
[image: image155.wmf]Ì

 A  ;  M 
[image: image156.wmf]Ì

 B  ;  A 
[image: image157.wmf]Ì

 B  ;  B 
[image: image158.wmf]Ì

 A.

Chú ý:  A 
[image: image159.wmf]Ì

 B ; B 
[image: image160.wmf]Ì

 A 
[image: image161.wmf]Þ

 A = B.


3. Hoạt động luyện tập 

Phương pháp vÊn ®¸p,hoạt động nhóm  

Kĩ thuật : đặt câu hỏi, thảo luận nhóm 
- GV: Nêu nhận xét số phần tử của một tập hợp ?

          Khi nào tập hợp A là tập hợp con của tập hợp B ? Khi nào tập hợp A bằng tập hợp B ?
- HS lần lượt đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.
- GV yêu cầu hs làm bài tập 16, 20 (sgk/13).

- GV cho HS hoạt động nhóm bài 16, 20
 bài tập 16/sgk.

            a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà  x - 8 = 12, có một phần tử.

            b) Tập  hợp B các số tự nhiên x mà x + 7 = 7,  có một phần tử.

            c) Tập hợp C các số tự nhiên x mà x . 0 = 0 có vô số phần tử.

            d) Tập hợp các số tự nhiên x mà x. 0 = 3 không có phần tử nào.

  bài tập 20/sgk :   A = 
[image: image162.wmf]{

}

15;24


            a) 15 
[image: image163.wmf]Î

 A                       b) 
[image: image164.wmf]{

}

15



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image165.wmf]Ì

 A                        c) 
[image: image166.wmf]{

}

15;24



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image167.wmf]=

 A.

4. Hoạt động vận dụng :

- Làm bài tập 17 ; 18 ; 19 (sgk/ 13).
- Làm bài tập 40 đến 49 (SBT/ 15 ; 16).

5. Hoạt động tìm tòi, mở rông

- Hướng dẫn làm bài 44 
[image: image168.wmf]Þ

 46 (SBT/15) :

     + Muốn tìm số phần tử của một tập hợp các số tự nhiên gồm nhiều phần tử được viết 

dưới dạng dãy số cách đều, ta dùng công thức tính số lượng số của dãy số cách đều đã học 

ở tiểu học :   Số lượng số = (số lớn nhất - số bé nhất) : khoảng cách hai số + 1.


[image: image169.wmf]Þ

 Tập hợp các số tự nhiên từ a đến b, khoảng cách giữa các số bằng d, có số phần tử bằng :  (b - a) : d + 1. Khoảng cách d = 1, thì tập hợp số tự nhiên đó có b - a + 1 phần tử.

     + Bài 44/SBT :   A =   
[image: image170.wmf]{

}

6;7;8;...;80


                               Tập hợp A có :   (80 - 6) : 1 + 1 = 75  (phần tử).

     + Bài 45/SBT :   B = 
[image: image171.wmf]{

}

12;14;16;...;102


                               Tập hợp B có :   (102 - 12) : 2 + 1 = 46  (phần tử).

     + Bài 46/SBT :   C = 
[image: image172.wmf]{

}

21;23;25;...;115


                               Tập hợp C có :   (115 - 21) : 2 + 1 = 48  (phần tử).

Tuần 2:
Ngày dạy:    / 09/ 2017                                                                                                 

                                                                                         Ngày soạn:      / 8/ 2017                                                                                                                                                                                                     
Tiết 5:   luyện tập

I. Mục tiêu: 

1. Kiến thức: 

- Học sinh biết tìm số phần tử của một tập hợp (lưu ý với các phần tử của tập hợp được viết dưới dạng dãy số có quy luật). 

- Học sinh biết vận dụng kiến thức đã học vào một số bài toán thực tế.

2. Kĩ năng: 

- Học sinh thực hiện thành thạo viết tập hợp, viết tập hợp con của một tập hợp cho trước, sử dụng đúng, chính xác các kÝ hiệu 
[image: image173.wmf];;

ÌÆÎ

.

- Học sinh thực hiện bài toán đếm số phần tử của tập hợp (dãy số có quy luật).

3. Thái độ:
- Bước đầu có ý thức vận dụng kiến thức toán học vào một số bài toán thực tế.
4/ Năng lực- phẩm chất  
Năng lực:  năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tính toán  

Phẩm chất : tự tin , biết chia sẻ giúp đỡ nhau trong nhóm 

II. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 

- Phương tiện : Bảng phụ, phấn màu. 

2/ Học sinh : SGK, vở ghi, làm bài tập ở nhà.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 

Phương pháp :Vấn đáp, hoạt động nhóm , luyện tập thực hành 
Kĩ thuật : đặt câu hỏi, hoạt động nhóm 

IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1. Hoạt động khởi động 

* Ổn định tổ chức :   

* Kiểm tra bài cũ : 

- GVgọi hai HS lên bảng kiểm tra :

     1) Mỗi tập hợp có thể có bao nhiêu phần tử ? Tập hợp rỗng là tập hợp như thế nào ?

          Làm bài tập sau : Viết tập hợp các số tự nhiên x và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử ?

     a) Tập hợp A các số tự nhiên mà x : 2 = 3.

     b) Tập hợp B các số tự nhiên mà x + 1 
[image: image174.wmf]£

 4.

     c) Tập hợp C các số tự nhiên mà x . 0 = 6.

     d) Tập hợp D các số tự nhiên mà x + 0 = x.
     2) Khi nào tập hợp A được gọi là tập hợp con của tập hợp B ?

         Làm bài tập sau : Viết tập hợp M các số tự nhiên nhỏ hơn 6, tập hợp P các số tự nhiên nhỏ hơn 8, rồi dùng kí hiệu 
[image: image175.wmf]Ì

 để thể hiện quan hệ giữa hai tập hợp trên.

- Hai hs lên bảng kiểm tra :

   HS1: Trả lời phần đóng khung và chú ý sgk/12.
              Làm bài tập : a)  A = 
[image: image176.wmf]{

}

6

.  Tập hợp A có một phần tử.

                                    b)  B = 
[image: image177.wmf]{

}

0;1;2;3

.  Tập hợp B có bốn phần tử.

                                    c)  C = 
[image: image178.wmf]Æ

.  Tập hợp C không có phần tử nào.

                                    d)  D = N.  Tập hợp D có vô số phần tử.

   HS2 : Tập hợp A gọi là tập hợp con của tập hợp B nếu mọi  phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B.

               Làm bài tập :   M = 
[image: image179.wmf]{

}

0;1;2;3;4;5

 ;  P = 
[image: image180.wmf]{

}

0;1;2;3;4;5;6;7


                                      
[image: image181.wmf]MP

ÞÌ


* Bài mới 
1. Hoạt động luyện tập 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Dạng 1: Tìm số phần tử của một tập hợp cho trước.
Phương pháp : Vấn đáp , hoạt động nhóm , luyện tập thực hành, 
Kĩ thuật : đặt câu hỏi, hoạt động nhóm, 
Bài tập 21 (sgk/14).

GV yêu cầu hs nhắc lại cách tìm số phần tử của tập hợp các số tự nhiên từ a đến b.

 Một hs đứng tại chỗ phát biểu :

Tập hợp các số tự nhiên từ a đến b, khoảng cách giữa các số bằng d, có số phần tử bằng :  (b - a) : d + 1. 

Khoảng cách d = 1, thì tập hợp số tự nhiên đó có b - a + 1 phần tử.

GV gọi 1hs lên bảng : Tính số phần tử của tập hợp sau : B = 
[image: image182.wmf]{

}

10;11;12;...;99

.

GV bổ sung thêm :

- Tính số phần tử của tập hợp :

                     C =
[image: image183.wmf]{

}

10;12;14;...;98


+ Em có nhận xét gì về các phần tử của tập hợp C ?

+ Từ đó nêu cách tính số phần tử của C ?

HS : Các phần tử của tập hợp C đều là các số chẵn liên tiếp từ 10 đến 98, khoảng cách giữa các số là 2, nên tập hợp C có số phần tử là :  (98 - 10) : 2 + 1 = 45.

Bài tập 23 (sgk/14).

- Tính số phần tử của các tập hợp sau :

D = 
[image: image184.wmf]{

}

21;23;25;...;99


E = 
[image: image185.wmf]{

}

32;34;36;...;96


GV cho hs hoạt động nhóm: một nửa lớp làm với tập hợp D, nửa lớp còn lại làm với tập hợp E.

Gọi đại diện nhóm lên trình bày.

GV: Nêu công thức tổng quát tính số phần tử của tập hợp :

+ các số chẵn từ số chẵn a đến số chẵn b 

(a < b) ? 

HS: Tập hợp các số tự nhiên chẵn từ số chẵn a đến số chẵn b có : 

(b - a) : 2 + 1  (phần tử).

+ Các số lẻ từ số lẻ m đến số lẻ n  (m < n) ?
HS: Tập hợp các số tự nhiên lẻ từ số lẻ m đến số lẻ n có : 

(n - m) : 2 + 1  (phần tử).
	Bài 21: (sgk/14)

 Số phần tử của tập hợp B là :

99 - 10 + 1 = 90 (phần tử).

Bài 23 : (sgk/14).

- Tập hợp D = 
[image: image186.wmf]{

}

21;23;25;...;99

 có :
          (99 - 21) : 2 + 1 = 40  (phần tử)

- Tập hợp E = 
[image: image187.wmf]{

}

32;34;36;...;96

 có : 

          (96 - 32) : 2 + 1 = 33  (phần tử).



	Dạng 2 : Viết tập hợp, viết một số tập hợp con của tập hợp cho trước.
Phương pháp : Vấn đáp , luyện tập thực hành, trò chơi 
Kĩ thuật : đặt câu hỏi, tổ chức trò chơi
Bài tập 22 (sgk/14).

GV gọi hai hs lên bảng làm bài :

+ HS1 làm câu a, b.

+ HS2 làm câu c, d.

GV yêu cầu hs dưới lớp nhận xét bài của bạn làm trên bảng.

Bài tập 24 (sgk/14).

GV gọi một hs lên bảng làm bài, hs cả lớp làm vào vở.

GV nhận xét.

Bài tập 25 (sgk/14).

GV gọi hai hs lên bảng, mỗi hs làm một câu.

Bài tập: 

Cho tập hợp :  H = 
[image: image188.wmf]{

}

5;6;8;11;14

.

Viết các tập hợp con của tập hợp H sao cho mỗi tập hợp đều có ba phần tử.

GV tổ chức cho hs chơi trò chơi tiếp sức :

- Có hai đội chơi, mỗi đội có năm hs và một viên phấn. 

- Luật chơi: mỗi hs của một đội viết một tập con của H rồi chuyển phấn cho bạn tiếp 
	Bài 22: (sgk/14).

a)  C = 
[image: image189.wmf]{

}

0;2;4;6;8


b)  D = 
[image: image190.wmf]{

}

11;13;15;17;19


c)  A = 
[image: image191.wmf]{

}

18;20;22


d)  B  = 
[image: image192.wmf]{

}

25;27;29;31


Bài 24: (sgk/14).

A = 
[image: image193.wmf]{

}

0;1;2;...;9

 ;   B = 
[image: image194.wmf]{

}

0;2;4;6;...


N*  = 
[image: image195.wmf]{

}

1;2;3;...


Ta có : A 
[image: image196.wmf]Ì

 N ;   B 
[image: image197.wmf]Ì

 N ;  N*  
[image: image198.wmf]Ì

 N

Bài 25: (sgk/14).

- Tập hợp A bốn nước có diện tích lớn nhất là: 

{Inđônêxia, Mianma, Thái Lan, Việt Nam}

- Tập hợp B ba nước có diện tích nhỏ nhất là:

{Xingapo, Brun©y, Campuchia}

Kết quả các tập hợp con của tập hợp H là 
H1 = 
[image: image199.wmf]{

}

5;6;8

  ;    H2 = 
[image: image200.wmf]{

}

5;6;11


H3 = 
[image: image201.wmf]{

}

5;6;14

  ;   H4 = 
[image: image202.wmf]{

}

5;8;11


H5 = 
[image: image203.wmf]{

}

5;8;14

  ;    H6 = 
[image: image204.wmf]{

}

5;11;14


H7 = 
[image: image205.wmf]{

}

6;8;11

  ;    H8 = 
[image: image206.wmf]{

}

6;8;14


H9 = 
[image: image207.wmf]{

}

6;11;14

  ;   H10 = 
[image: image208.wmf]{

}

8;11;14



	theo viết, cứ như vậy quay vòng trong khoảng 3 phút, đội nào viết được nhiều hơn, nhanh hơn và đúng hơn là chiến thắng.

Hai đội hs chơi trò chơi trên bảng, cả lớp theo dõi và cổ vũ cho hai đội.
	


3. Hoạt động vận dụng 
- Nhắc lại cách tính số các số hạng của 1 dãy số viết theo quy luật (dãy số cộng) ?

- Lưu ý : ( ≠ {0} ; ( ≠ {(}.
- Ôn lại các kiến thức đã học về tập hợp, tập hợp con, cùng các kí hiệu của chúng.

- Làm bài tập 50 ; 51 ; 52 ; 53 ; 54 (SBT/16).

4. Hoạt động tìm tòi, mở rộng 

- Hướng dẫn bài 54/SBT :

   Từ trang 1 dến trang 9 có 9 trang, mỗi trang cần 1 chữ số, nên cần 9 chữ số.

   Từ trang 10 đến trang 99 có (99 - 10) : 1 + 1 = 90 (trang), mỗi trang cần 2 chữ số, nên cần 90 . 2 =180  (chữ số).Từ trang 100 đến trang 152 có (152 - 100) : 1 + 1 = 53 (trang), mỗi trang cần 3 chữ số, nên cần :   53 . 3 = 159  (chữ số).

   Vậy để đánh số các trang một cuốn sách gồm 152 trang cần :9 + 180 + 159 = 348  (chữ số).
Tuần 2:
Ngày dạy:      / 09/ 2017                                                                                                

                                                                                         Ngày soạn:     /    / 2017                                                                                                                                                                                                    
Tiết 6:   phép cộng và phép nhân 

I. Mục tiêu: 

1. Kiến thức: 
- HS nắm vững các kiến thức giao hoán, kết hợp của phép cộng, phép nhân số tự nhiên; tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng, biết phát biểu và viết dạng tổng quát của các tính chất ấy.
2. Kĩ năng: 
- Học sinh biết vận dụng các tính chất trên vào các bài toán tính nhẩm, tính nhanh. 

3. Thái độ:
- Giáo dục hs tính cẩn thận khi vận dụng hợp lý các tính chất của phép cộng và phép nhân vào giải toán.
4/ Năng lực- phẩm chất  
Năng lực:  năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tính toán  

Phẩm chất : tự giác , biết hợp tác trong nhóm 

II. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 

- Phương tiện : Bảng phụ, phấn màu. 

2/ Học sinh : SGK, vở ghi, đọc bài trước ở nhà.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 

Phương pháp : vấn đáp, hoạt động nhóm, luyện tập thực hành 
Kĩ thuật : đặt câu hỏi, hoạt động nhóm 
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1. Hoạt động khởi động 

* Ổn định tổ chức :   

* Kiểm tra bài cũ : 

- GV gọi 1 hs lên bảng làm bài tập sau : Có bao nhiêu số chẵn có ba chữ số ?

- Một hs lên bảng làm bài tập : Các số chẵn có 3 chữ số là : 100 ; 102 ; 104 ; 106 ; … ; 996 ; 998. Số các số chẵn có ba chữ số là : (998 - 100) : 2 + 1 = 450.

- GV yêu cầu thêm: Nhắc lại cách tính số các số hạng của một dãy số viết theo quy luật (dãy số cộng) ?

- GV nhận xét, cho điểm sau khi hs trên phát biểu.
* Bài mới 

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

Giới thiệu bài mới: ở tiểu học các em đã học phép cộng và phép nhân các số tự nhiên.

- Tổng của hai số tự nhiên bất kì cho ta một số tự nhiên duy nhất.

- Tích của hai số tự nhiên bất kì cũng cho ta một số tự nhiên duy nhất.

- Phép cộng và phép nhân có một số tính chất cơ bản là cơ sở giúp ta tính nhẩm, tính nhanh. Đó là nội dung bài học hôm nay.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1: Tổng và tích hai số tự nhiên.
Phương pháp : vấn đáp, 

Kĩ thuật : đặt câu hỏi, 
GV yêu cầu hs đọc phần 1 trong sgk/15.

HS đọc phần 1 trong sgk/15.
GV giới thiệu phần phép tính cộng và nhân như sgk/15.

HS nghe và ghi bài :

GV:Trong một tích mà các thừa số đều bằng chữ hoặc chỉ có một thừa số bằng số ta có thể không cần viết dấu nhân giữa các thừa số. 

VD :  a.b = ab  ;  4. x. y = 4xy  ;  …

GV cho hs làm bài tập 
[image: image209.wmf]?1

 sgk/15.

(Đề bài trên bảng phụ).

GV gọi một hs đứng tại chỗ trả lời.


	1. Tổng và tích hai số tự nhiên.

+ Phép cộng : 

a         +         b        =       c

     (số hạng)   +   (số hạng)  =   (tổng)

+ Phép nhân :

a       
[image: image210.wmf]´

         b       =     c

         (thừa số)  .  (thừa số)  =  (tích)


[image: image211.wmf]?1
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	GV cho hs làm tiếp bài tập 
[image: image212.wmf]?2

 sgk/15.

(GV dựa vào bảng của bài 
[image: image213.wmf]?1

 để lấy ví dụ cho hs thấy rõ hơn).

GV: Dựa vào kết quả của bài 
[image: image214.wmf]?2

 để làm bài tập sau :

- Tìm x biết : ( x - 34).15 = 0

+ Nhận xét kết quả của tích và thừa số của tích ?

HS: Kết quả của tích bằng 0. Có một thừa số khác 0.

+ Vậy thừa số còn lại phải thế nào ?

HS: Thừa số còn lại phải bằng 0.
+ Tìm x dựa trên cơ sở nào ?

HS :  Số bị trừ  = số trừ  +  hiệu.
	
[image: image215.wmf]?2

 
a) Tích của một số với số 0 thì bằng 0.

b) Nếu tích của hai thừa số mà bằng 0 thì có ít nhất một thừa số bằng 0.

 (x - 34).15  =  0

       
[image: image216.wmf]Þ

    x – 34      =  0

           x      =  34



	Hoạt động 2: Tính chất của phép cộng và phép nhân số tự nhiên.

Phương pháp : vấn đáp, 

Kĩ thuật : đặt câu hỏi, 
GV: ở tiểu học các em đã học tính chất của phép cộng và phép nhân các số tự nhiên Gọi hs đứng tại chỗ trả lời: Phép cộng các số tự nhiên có tính  chất gì ? Phát biểu các tính chất đó ?

HS : Phép cộng các số tự nhiên có t/chất...
GV: Tính nhanh :   46 + 17 + 54

HS lên bảng làm :

GV: Phép nhân số tự nhiên có tính chất gì? Phát biểu ?

HS : Phép nhân các số tự nhiên có t/chất... 
- áp dụng tính nhanh : 4 . 37 . 25
Một hs lên bảng làm :

GV: Tính chất nào liên quan đến cả phép cộng và phép nhân ?

- áp dụng tính nhanh :   87. 36 + 87. 64


	Tính chất của phép cộng và phép nhân số tự nhiên.

*Tính chất của phép cộng:
+ T/C giao hoán: Nếu ta đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi.   

a + b = b + a

+ T/C kết hợp: Muốn cộng một tổng hai số hạng với số thứ ba, ta có thể lấy số hạng thứ nhất cộng với tổng của số hạng thứ hai và số hạng thứ ba.

(a + b) + c = a + (b + c)

+ Cộng với số 0: Tổng của một số với số 0 thì bằng chính nó.  

a + 0 = 0 + a

áp dụng:
46 + 17 + 54 = ( 46 + 54) + 17

= 100 + 17  = 117

*Tính chất của phép nhân:

+ T/C giao hoán: Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.

a . b = b . a

+ T/C kết hợp: Muốn nhân tích hai số với số thứ ba ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba.

            (a . b) . c  =  a. (b . c)

+ Nhân với số 1: Tích của một số với số 1 thì bằng chính nó.

a . 1 = 1 . a

áp dụng:

4 . 37 . 25  = ( 4 . 25) . 37 

                  = 100 . 37  = 3 700

+ T/C phân phối giữa phép nhân và phép cộng : Muốn nhân một số với một tổng ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng rồi cộng kết quả lại với nhau.

      a(b + c)  =  ab + ac

áp dụng:

87. 36 + 87. 64 = 87. (36 + 64)

                         = 87. 100  = 8700


3. Hoạt động luyện tập 
Phương pháp : vấn đáp, hoạt động nhóm, luyện tập thực hành 
Kĩ thuật : đặt câu hỏi, hoạt động nhóm 

- GV: Phép cộng và phép nhân có tính chất gì giống nhau ?

- HS : Phép cộng và phép nhân đều có tính chất giao hoán và kết hợp.

- GV yêu cầu hs làm bài tập 27 (sgk/16).

(Chia lớp thành hai nhóm. Nhóm 1 làm câu a, c ; nhóm 2 làm câu b, d). 

- Sau đó gọi đại diện nhóm lên trình bày :

Nhóm 1 :   a)   86 + 357 + 14  = (86 + 14) + 357 = 100 + 357 =  457

                  c)  25. 5. 4. 27. 2  = (25. 4).(5. 2). 27 = 100 . 10 . 27 = 27 000

Nhóm 2 :   b)  72 + 69 + 128 = (72 + 128) + 69 = 200 + 69 = 269
                   d)  28. 64 + 28. 36  = 28.(64 + 36) = 28 . 100 = 2 800 

- GV nhận xét xem nhóm nào làm nhanh và đúng.
4. Hoạt động vận dụng 

- Làm bài tập 26, 28, 29, 30 (sgk/16 ; 17).

- Làm các bài tập 55 
[image: image217.wmf]®

 63 (SBT/18) ; bài tập 70 
[image: image218.wmf]®

 76 (SBT/19).

- Mỗi em chuẩn bị một máy tính bỏ túi cho tiết học sau.

5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng 

- Hướng dẫn :

   Bài 57/SBT : Tính nhanh.

105 + 497 = 105 + (495 + 2) = (105 + 495) + 2 = 600 + 2 = 602.

   Bài 71/SBT : Tính nhanh.

4 . 36 . 25 . 50 = 4 . 2 . 18 . 25 . 50 = (4 . 25) . (2 . 50) . 18 = 100 . 100 . 18

 = 180000

Ngày      tháng   năm 2017
Đã kiểm tra
Ngày dạy:   /   / 2018                                                                                                
Tuần 3:                                                                     Ngày soạn:  19 /  9 / 2020

Ngày dạy :

Tiết 7:   Luyện tập
I. MỤC TIÊU : Giúp học sinh
 1. Kiến thức: Củng cố khắc sâu các tính chất của phép cộng và phép nhân các số tự nhiên
2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng vận dụng các tính chất để tính nhẩm, tính nhanh. HS biết sử dụng máy tính bỏ túi để tính tổng của các số tự nhiên
3. Thái độ: 
- HS cẩn thận trong tính toán.
- Yêu thích bộ môn 

4.Năng lực phẩm chất
Năng lực:

- Năng lực chung : Năng lực tính toán, hợp tác, 
- Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng kí hiệu, ngôn ngữ toán học 

Phẩm chất :
- Nâng cao tinh thần tự giác, chú ý trong học tập, tích cực tham gia hoạt động học tập. Chủ động nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của bạn cùng học.

- HS tự tin , biết chia sẻ giúp đỡ nhau trong nhóm 

II. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 

- Phương tiện : Bảng phụ, giáo án 
2/ Học sinh : SGK, vở ghi, làm bài tập ở nhà.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC
1. Ổn định tổ chức

2. Tổ chức các hoạt động dạy học 

2.1. Hoạt động khởi động 

- GV: Nêu các tính chất của phép tính cộng các số tự nhiên.

- Một hs lên bảng phát biểu thành lời các tính chất của phép tính cộng, sau đó viết công thức tổng quát lên bảng.

- GV nhận xét, cho điểm.

2.2. Hoạt động luyện tập
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Dạng 1 : Tính nhanh.
Phương pháp : hoạt động nhóm , luyện tập thực hành 
Kĩ thuật : đặt câu hỏi, hoạt động nhóm 

- Hình thức tổ chức : HS làm việc nhóm
- Năng lực: Tính toán, hợp tác, 
- Phẩm chất: - HS tự tin , biết chia sẻ giúp đỡ nhau trong nhóm 
Bài 31 (sgk/17). Tính nhanh :

a) 135 + 360 + 65 + 40

b) 463 + 318 + 137 + 22 

c) 20 + 21 + 22 + … + 29 + 30

GV chia lớp thành ba nhóm, mỗi nhóm làm một câu. Sau đó gọi đại diện các nhóm lên trình bày.


	Bài 31/sgk :

a)  135 + 360 + 65 + 40

  = (135 + 65) + (360 + 40)

  = 200 + 400 =  600

b)   463 + 318 + 137 + 22 

   = (463 + 137) + (318 + 22)

   =  600 + 400 =  1000
c)  20 + 21 + 22 + … + 29 + 30

  = (20 + 30) + ( 21 + 29) + (22 + 28) + 

                     (23 + 27) + (24 + 26) + 25

  =  50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 25

  = 50 . 5 + 25 

  =   275

	Bài 32 (sgk/17).

GV cho hs tự đọc hướng dẫn mẫu trong sgk, sau đó vận dụng để tính. 

Gọi 2 hs lên bảng làm.
GV: Ta đã vận dụng những tính chất nào để tính nhanh ?
	 Bài 32 (sgk/17).

a) 996 + 45 = 996 + (41 + 4) 

                   = (996 + 4) + 41 

                   = 1000 + 41 

                   = 1041

b) 37 + 198 = (2 + 35) + 198 

                   = (2 + 198) + 35 

                   = 200 + 35 

                   = 235

HS : Ta đã vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp để tính nhanh.

	Dạng 2 : Tìm quy luật dãy số.
Phương pháp :, luyện tập thực hành 
Kĩ thuật : đặt câu hỏi, 

- Hình thức tổ chức : HS làm việc cá nhân 

- Năng lực: Tính toán, sử dụng kí hiệu

- Phẩm chất: - Nâng cao tinh thần tự giác, chú ý trong học tập, tích cực tham gia hoạt động học tập. Chủ động nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của bạn cùng học.

Bài 33 (sgk/17).

GV gọi hs đọc đầu bài :

- Cho dãy số : 1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; ...

Viết tiếp bốn số nữa của dãy số.

GV: Hãy nêu quy luật của dãy số ?

GV gọi 1hs viết 4 số tiếp theo vào dãy số đã cho.

GV gọi hs khác viết tiếp hai số nữa vào dãy số tạo thành.


	Bài 33 (sgk/17).

Nhận xét: Trong dãy số trên, mỗi số kể từ số thứ ba bằng tổng của hai số liền trước.

2 = 1 + 1   ;   3 = 2 + 1

                5 = 3 + 2   ;   8 = 5 + 3   ;   …
Viết 4 số tiếp theo và dãy số mới là :

1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 13 ; 21 ; 34 ; 55.

Viết tiếp 2 số nữa vào dãy số mới :

1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 13 ; 21 ; 34 ; 55 ; 89 ; 144.
Viết tiếp 2 số nữa vào dãy số mới :

1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 13 ; 21 ; 34 ; 55 ; 89 ; 144 ; 233 ; 377.

	Dạng 3 : Sử dụng máy tính bỏ túi.
Phương pháp : thực hành 
Kĩ thuật : đặt câu hỏi, 

- Hình thức tổ chức : HS làm việc nhóm, cá nhân 

- Năng lực: Tính toán, sử dụng kí hiệu đồ dùng học tập
- Phẩm chất: 

Bài 34 (sgk/17). 

GV yêu cầu hs tự đọc sgk về cách sử dụng máy tính bỏ túi.

GV hướng dẫn hs thực hành cụ thể một phép tính trên máy tính bỏ túi loại casio fx500MS.

HS theo dõi GV làm mẫu, sau đó tự tính các tổng còn lại, rồi đứng tại chỗ đọc kết quả.


	Bài 34 (sgk/17).
Kết quả :

1364 + 4578 = 5942

6453 + 1469 = 7922

5421 + 1469 = 6890

3124 + 1469 = 4593

1534 + 217 + 217 + 217 = 2185.


2.3. Hoạt động vận dụng 

- GV yêu cầu hs nhắc lại các tính chất của phép cộng các số tự nhiên ? 
         Các tính chất này có ứng dụng gì trong tính toán ?

- HS trả lời câu hỏi để củng cố bài.

- Học kĩ lại các kiến thức đã sử dụng trong tiết học này.
- Làm bài tập 35, 36 (sgk/19) và bài tập 43 
[image: image219.wmf]®

 56 (SBT/12).
2.4. Hoạt động tìm tòi, mở rộng 
- Đọc phần “Có thể em chưa biết” - sgk/18.
- Tiết học sau mang theo máy tính bỏ túi.
- Gợi ý :

   Bài 51/SBT :  a 
[image: image220.wmf]Î

 {25 ; 38}  ;  b 
[image: image221.wmf]Î

 {14 ; 23}. Viết M = {x 
[image: image222.wmf]Î

 N / x = a + b}.

Ta có :  x = 25 + 14 = 39  ;  x = 25 + 23 = 48  ;  x = 38 + 14 = 52  ;  x = 38 + 23 = 61.

Vậy :  M = {39 ; 48 ; 52 ; 61}.

   Bài 53/SBT : Viết xen vào các chữ số của số 12 345 một số dấu “+” để được tổng bằng 60.

12 + 3 + 45 = 60

Tuần 3:                                                     Ngày  soạn:  19 / 9 /  2020                                                                                              

                                                                                   Ngày  dạy:    /   / 
Tiết 8:   Luyện tập( tiếp 
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:Giúp học sinh: 

-  Củng cố khắc sâu tính chất kết hợp, tính chất phân phối của phép nhân 
đối với phép cộng.  

2. Kỹ năng:
- Học sinh vận dụng thành thạo tính chất kết hợp của phép nhân và tính chất 
phân phối của phép nhân đối với phép cộng để tính nhẩm. Biết sử dụng máy tính bỏ túi để thực hiện phép nhân các số tự nhiên.  
 3. Thái độ: 
- HS cẩn thận trong tính toán
- HỨng thú với bộ môn 

 4.Năng lực phẩm chất
Năng lực chung:  năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tính toán  , hợp tác 

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng kí hiệu toán học 
Phẩm chất : HS  tự giác , biết đòan kết, giúp đỡ  hợp tác trong nhóm 
II. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 

- Phương tiện : Bảng phụ, phấn màu, giáo án , máy tính bỏ tói. 
2/ Học sinh : SGK, vở ghi, đọc bài trước ở nhà.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC 
1. Ổn định tổ chức

2. Tổ chức các hoạt động dạy học 

2.1. Hoạt động khởi động 

- GV: Nêu các tính chất của phép tính nhân các số tự nhiên.

- Một hs lên bảng phát biểu thành lời các tính chất của phép tính nhân, sau đó viết công thức tổng quát lên bảng.

- GV nhận xét, cho điểm.
* Bài mới 
2.2. Hoạt động luyện tập
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Dạng 1 : Tính nhẩm. 

Phương pháp luyện tập thực hành 
Kĩ thuật : đặt câu hỏi, 

- Hình thức tổ chức : HS làm việc cá nhân 

- Năng lực: Tính toán, 
Bài 36 (sgk/19).

GV: Để tính nhẩm tích của hai hay nhiều số ta có thể làm mấy cách ? Đó là những cách nào ?

HS : Ta có thể làm bằng 2 cách, đó là :

- áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân.

- áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

GV gọi đồng thời ba hs lên bảng làm câu a.

Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở.

(gợi ý : có thể tách 15 = 3. 5 hoặc 4 = 2 . 2)

GV gọi hs lớp nhận xét bài làm của bạn.

GV gọi tiếp ba hs khác lên bảng làm câu b.

GV gọi hs lớp nhận xét bài làm của bạn.

Bài 37 (sgk/20).

- áp dụng t/chất  a(b - c) = ab - ac để tính nhẩm :   16 . 19  ;  46 . 99  ;  35 . 98.

GV cho hs đọc hướng dẫn làm mẫu trong sgk, sau đó gọi ba hs lên bảng làm, cả lớp làm bài vào vở.


	Bài 36/sgk.

a) áp dụng t/c kết hợp của phép nhân :

             15 . 4 = 3 . 5 . 4 

                       = 3.(5 . 4) 

                       = 3 . 20  =  60

hoặc :  15 . 4 = 15 . 2 . 2 

                     =  (15 . 2). 2 

                     =  30 . 2  =  60
             25 . 12 = 25 . 4 . 3 

                         = (25 . 4). 3

                         = 100 . 3   =  300

     125 . 16  = 125 . 8 . 2 

                    = (125 . 8) . 2

                    = 1000 . 2  =  2000

b) áp dụng t/c phân phối của phép nhân đối với phép cộng :

            25 . 12 = 25 .(10 + 2) 

                        = 25 . 10 + 25 . 2 

                        = 250 + 50   =   300
            43 . 11 = 34 .(10 + 1) 

                        = 34 . 10 + 34 . 1 

                        = 340 + 34   =   374

            47 . 101 = 47 .(100 + 1) 

                          = 47 . 100 + 47 . 1

                          = 4700 + 47   =   4747

Bài 37 (sgk/20).

            16 . 19 = 16 .(20 – 1) 

                        = 16 . 20 – 16 . 1 

   = 320 – 16   =  304

            46 . 99 = 46 .(100 – 1) 

  = 46 . 100 – 46 . 1

  = 4600 – 46   =   4554

             35 . 98 = 35 .(100 – 2)

    = 35 . 100 – 35 . 2

                         = 3500 – 70   =   3430

	Dạng 2 : Sử dụng máy tính bỏ túi.

Phương pháp : hoạt động nhóm 
Kĩ thuật : hoạt động nhóm 

- Hình thức tổ chức : HS làm việc nhóm, 

- Năng lực: Tính toán, hợp tác, sử dụng kí hiệu

- Phẩm chất: : HS  tự giác , biết đòan kết, giúp đỡ  hợp tác trong nhóm
Bài 38 (sgk/20).

GV cho hs đọc sgk cách sử dụng máy tính bỏ túi. 

GV hướng dẫn cách bấm máy tính casio fx500MS.

GV yêu cầu hs hoạt động nhóm đọc kết quả và yêu cầu hs lớp nhận xét.

Bài 39 (sgk/20).

GV cho hs lần lượt nhân số 142 857 với các số 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 bằng máy tính bỏ túi, sau đó hs thảo luận nhóm theo bàn và nêu nhận xét xem số 142 857 có t/chất đặc biệt gì ?


	Bài 38 (sgk/20).

375 . 376 = 141 000

624 . 625 = 390 000

              13 . 81 . 215 = 226 395 

Bài 39 (sgk/20).

142 857 . 2 =  285 714

142 857 . 3 =  428 571

142 857 . 4 =  571 428

142 857 . 5 =  714 285

142 857 . 6 =  857 142

Nhận xét: Kết quả tìm được là các số có các chữ số của số đã cho nhưng viết theo thứ tự khác.


2.3. Hoạt đông vận dụng  

- GV yêu cầu hs nhắc lại các tính chất của phép cộng, phép nhân các số tự nhiên ? Các tính chất này có ứng dụng gì trong tính toán ? 
- HS đứng tại chỗ trả lời.

- Nếu còn thời gian, cho hs trả lời bài 40/sgk :

     
[image: image223.wmf]ab

 là tổng số ngày trong hai tuần lễ  
[image: image224.wmf]Þ

  
[image: image225.wmf]ab

 = 14.
     
[image: image226.wmf]cd

 = 2. 
[image: image227.wmf]ab

 = 28.

Vậy năm 
[image: image228.wmf]abcd

 là năm 1428.
2.4. Hoạt động tìm tòi mở rộng 

- Ôn lại các tính chất của phép tính cộng, phép tính nhân của các số tự nhiên.

- Hoàn thành bài tập 40 (sgk/20) và bài tập từ 57 
[image: image229.wmf]®

 61 (SBT/13).
- Đọc trước bài phép trừ và phép chia (sgk/20 + 21).
- Gợi ý :

   Bài 59/SBT : Xác định dạng của các tích sau :

	a)  
[image: image230.wmf]ab

. 101

   
[image: image231.wmf]ab

.101 = 
[image: image232.wmf]ab

 (100 + 1) 

                  = 
[image: image233.wmf]ab

. 100 + 
[image: image234.wmf]ab


                  = 
[image: image235.wmf]abab



	b)  
[image: image236.wmf]abc

. 7. 11. 13 

     
[image: image237.wmf]abc

. 7. 11. 13 = 
[image: image238.wmf]abc

. 1001

                            = 
[image: image239.wmf]abc

 (1000 + 1)

                            = 
[image: image240.wmf]abc

. 1000 + 
[image: image241.wmf]abc


                            = 
[image: image242.wmf]abcabc




   Bài 60/SBT : 

a = 2002 . 2002 = 2002.(2000 + 2) = 2002 . 2000 + 2002 . 2

b = 2000 . 2004 = 2000.(2002 + 2) = 2000 . 2002 + 2000 . 2

Do 2002 . 2 > 2000 . 2, nên : 2002 . 2000 + 2002 . 2 > 2000 . 2002 + 2000 . 2.

Vậy :  a > b.
   Bài 61/SBT :  Cho biết 37 . 3 = 111. Tính nhanh :  37 . 12.

Ta có :  37 . 12 = 37 . (3 . 4) = (37 . 3). 4 = 111 . 4 = 444

Tuần 3:                                                   Ngày  soạn :   19 /  9 / 2020                                                                                              

                                                                                 Ngày  dạy :   
Tiết 9:   phép trừ và phép chia
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: Học sinh hiểu được khi nào kết quả của một phép trừ là một số tự nhiên, kết quả của một phép chia là một số tự nhiên. Học sinh nêu được quan hệ giữa các số trong phép trừ, phép chia hết, phép chia có dư . 
  2. Kỹ năng: Học sinh biết vận dụng kiến thức về phép trừ và phép chia để giải một số bài toán thực tế.

  3. Thái độ : 
- Rèn tính chính xác trong phát biểu và giải toán 
- Yêu thích bộ môn   
  4.Năng lực phẩm chất
Năng lực:

Năng lực chung:  năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tính toán  , hợp tác 

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng kí hiệu toán học 
Phẩm chất :
- Nâng cao tinh thần tự giác, chú ý trong học tập, tích cực tham gia hoạt động học tập. Chủ động nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của bạn cùng học.
II. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 

- Phương tiện : Bảng phụ, phấn màu, giáo án , 
2/ Học sinh : SGK, vở ghi, đọc bài trước ở nhà.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC 
1. Ổn định tổ chức 

2. Tổ chức các hoạt động dạy học 
2.1. Hoạt động khởi động 

-Trò chơi: Ai nhanh hơn:

Yêu cầu 2 hs lên bảng làm bài 

* GV nêu yêu cầu kiểm tra : 

- Tính nhanh :   2 . 31 . 12 + 4 . 6 . 42 + 8 . 27 . 3
- Hỏi thêm :  Em đã sử dụng những tính chất nào của phép toán để tính nhanh ? Hãy phát biểu các tính chất đó.

* Một hs lên bảng kiểm tra :

2 . 31 . 12 + 4 . 6 . 42 + 8 . 27 . 3

                                          =  (2 . 12). 31 + (4 . 6). 42 + (8 . 3). 27

                                          =  24 . 31 + 24 . 42 + 24 . 27

                                          =  24 .(31 + 42 + 27)

                                          =  24 . 100 

                                          =  2400

- hs trả lời miệng câu hỏi thêm của GV.

* GV nhận xét và cho điểm.

* GV: Phép cộng và phép nhân luôn đựoc thực hiện trong tập hợp số tự nhiên còn phép trừ và phép chia thì sao ? Chúng ta cùng nghiên cứu bài học hôm nay :
2.2. Hoạt động hình thành kiên thức 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Phương pháp : trực quan 
Kĩ thuật : đặt câu hỏi, 

- Hình thức tổ chức : HS làm việc cá nhân 

- Năng lực: Tính toán, quan sát, vẽ hình  sử dụng kí hiệu 
GV: Hãy xét xem có số tự nhiên x nào mà : 2 + x = 5  ;  6 + x = 5  hay không ?  
HS trả lời :

2 + x = 5   
[image: image243.wmf]®

  x = 3. 

6 + x = 5 
[image: image244.wmf]®

 không tìm được giá trị nào của x thoả mãn.
GV: làm thế nào để tìm được x = 3 ?

HS : x = 5 – 2
GV khái quát : Cho hai số tự nhiên a và b, nếu có số tự nhiên x sao cho b + x = a thì có phép trừ  a – b = x.

GV giới thiệu cách xác định hiệu bằng tia số như sau :

+ Đặt bút chì ở điểm 0, di chuyển trên tia số 5 đơn vị theo chiều mũi tên.

+ Di chuyển bút chì theo chiều ngược lại 2 đơn vị. Khi đó bút chì chỉ điểm 3, đó là hiệu của 5 và 2.

HS quan sát GV làm trên bảng, sau đó tự làm vào vở :

[image: image245.emf]3
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	1. Phép trừ hai số tự nhiên.

TQ: a, b 
[image: image246.wmf]Î

 N nếu có x 
[image: image247.wmf]Î

 N sao cho b + x = a thì có  a – b = x.



	GV yêu cầu hs quan sát hình 15/sgk và cho biết cách tìm hiệu của 7 – 3 ?

Sau đó gọi một hs lên bảng vẽ lại hình 15, cả lớp vẽ vào vở.

Một hs trả lời miệng cách làm và thực hiện cách làm đó bằng hình vẽ trên bảng :

[image: image248.emf]4
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GV: Quan sát hình 16/sgk và cho biết vì sao 5 không trừ được cho 6 ?

HS trả lời miệng : Bởi vì theo chiều ngược chiều mũi tên 6 đơn vị thì đầu bút vượt ra ngoài tia số.

GV nhận xét và minh hoạ hình vẽ 16 lên bảng :

[image: image249.emf]6
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GV yêu cầu hs làm bài 
[image: image250.wmf]?1

 sgk/21.

GV chốt lại : 

a) Số bị trừ bằng số trừ thì hiệu bằng 0.

b) Số trừ bằng 0 thì số bị trừ bằng hiệu.

c) Số bị trừ 
[image: image251.wmf]³

 số trừ.
	 
[image: image252.wmf]?1

 :

a)   a - a = 0 

b)   a - 0 = a

c)   Điều kiện để có hiệu a - b là  a 
[image: image253.wmf]³

 b.



	Phương pháp : hoạt động nhóm , luyện tập thực hành 
Kĩ thuật : đặt câu hỏi, hoạt động nhóm 

- Hình thức tổ chức : HS làm việc nhóm, 

- Năng lực: Tính toán, hợp tác, sử dụng kí hiệu

- Phẩm chất: - Nâng cao tinh thần tự giác, chú ý trong học tập, tích cực tham gia hoạt động học tập. Chủ động nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của bạn cùng học.

GV: Có số tự nhiên x nào mà :

a)  3. x = 12 hay không ?

b)  5. x = 12 hay không ?

GV: Từ  : 3. 4 = 12, ta có : 12 : 3 = 4

GV khái quát và ghi bảng: Cho hai số tự nhiên a và b (b 
[image: image254.wmf]¹

 0), nếu có số tự nhiên x sao cho  b. x = a  thì ta có phép chia hết 

a : b = x.
HS nghe và ghi vở.
GV cho hs làm bài 
[image: image255.wmf]?2

 sgk/21.

GV giới thiệu hai phép chia trong sgk/21.

- Hai phép chia trên có gì khác nhau ?

HS quan sát hai phép chia trong sgk.

- Phép chia thứ nhất có số dư bằng 0, phép chia thứ hai có số dư khác 0.
GV: Phép chia thứ nhất là phép chia hết, phép chia thứ hai là phép chia có dư.
	2. Phép chia hết và phép chia có dư.

HS : 
a) Có x = 4, vì : 3 . 4 = 12

b) Không tìm được giá trị của x, vì không có số tự nhiên nào nhân với 5 bằng 12.

TQ: a, b 
[image: image256.wmf]Î

 N (b 
[image: image257.wmf]¹

 0) nếu có x
[image: image258.wmf]Î

 N sao cho b. x = a  thì ta có phép chia hết a: b = x.


[image: image259.wmf]?2


a)   0 : a = 0   (a 
[image: image260.wmf]¹

 0)

b)   a : a = 1   (a 
[image: image261.wmf]¹

 0)

c)   a : 1 = a



	GV nêu các thành phần của phép chia.

GV tổng quát và ghi bảng :

           a = b. q + r     (0 
[image: image262.wmf]£

 r < b)

+ Nếu r = 0 thì  a = b. q 
[image: image263.wmf]®

 có phép chia hết

+ Nếu r 
[image: image264.wmf]¹

 0 thì phép chia có dư.

GV: Số bị chia, số chia, thương và số dư có quan hệ gì ?

HS :

Số bị chia = số chia . thương + số dư
- Số chia cần có điều kiện gì?

HS :  Số chia 
[image: image265.wmf]¹

 0.

Số dư cần có điều kiện gì ? 

HS: Số dư  <  số chia.
GV yêu cầu hs làm 
[image: image266.wmf]?3

 sgk/22.

GV cho lớp hoạt động nhóm theo bàn, Yêu cầu các nhóm đọc kết quả.


	* Tổng quát:
                 a = b. q + r     (0 
[image: image267.wmf]£

 r < b)

+ Nếu r = 0 thì a = b. q 
[image: image268.wmf]®

 có phép chia hết

+ Nếu r 
[image: image269.wmf]¹

 0 thì phép chia có dư.


[image: image270.wmf]?3

 :

a) Thương 35, dư 5.

b) Thương 41, dư 0.

c) Không xảy ra, vì số chia bằng 0.

d) Không xảy ra, vì số dư lớn hơn số chia.


2.3. Hoạt động luyện tập :
- GV cho hs đọc nội dung kiến thức ghi nhớ ở phần đóng khung (sgk/22).

- GV: Nêu cách tìm số bị chia ?

- HS : Số bị chia = số chia . thương + số dư

- GV: Nêu cách tìm số bị trừ ?

- HS : Số bị trừ  =  số trừ + hiệu

- GV: Nêu điều kiện để thực hiện được phép trừ trong N ?

- HS : Số bị trừ  
[image: image271.wmf]³

  số trừ.

- GV: Nêu điều kiện để a chia hết cho b ?
- HS : a chia hết cho b nếu có số tự nhiên q sao cho a = b.q
- GV: Nêu điều kiện của số chia và số dư của phép chia trong N ?
- HS : Số chia 
[image: image272.wmf]¹

 0   ;   Số dư  <  số chia.
2.4. Hoạt động vận dụng :

- Học thuộc lí thuyết trong sgk và vở ghi.

- Làm bài tập từ 41 đến 46 (sgk/23 + 24) và bài tập từ 62 đến 69 (SBT/13 + 14).

2.5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng
GV hướng dẫn HS 

   Bài 46/sgk :

b) Dạng tổng quát của số chia hết cho 2 là 2k  (với k 
[image: image273.wmf]Î

 N).

    Dạng tổng quát của số chia cho 2 dư 1 là 2k + 1  (với k 
[image: image274.wmf]Î

 N).

    Dạng tổng quát của số chia hết cho 3 là 3k  (với k 
[image: image275.wmf]Î

 N).

    Dạng tổng quát của số chia cho 3 dư 1 là 3k + 1  (với k 
[image: image276.wmf]Î

 N).

    Dạng tổng quát của số chia cho 3 dư 2 là 3k + 2  (với k 
[image: image277.wmf]Î

 N  
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Bùi Thị Phượng


Ngày soạn :     /9/202 0                                                 Ngày dạy :
TUẦN 4.
Tiết : 10
LUYỆN TẬP1
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức : 

- Học sinh biết quan hệ giữa các số trong phép trừ, điều kiện để phép trừ thực hiện được.
- Học sinh hiểu phép trừ không luôn thực hiện được trong tập hợp N.
2. Kĩ năng : 

- Học sinh thực hiện được tính nhẩm dựa vào các tính chất của phép trừ.
- Học sinh thực hiện thành thạo máy tính bỏ túi và việc tìm số bị trừ, số trừ chưa biết trong các bài tìm x. 
3. Thái độ :

- Học sinh có thói quen tính nhẩm những phép trừ đơn giản.
- Giáo viên rèn cho học sinh tính cẩn thận, chính xác, trình bày rõ ràng mạch lạc.
4.Năng lực phẩm chất
Năng lực:

- Năng lực chung : Năng lực tính toán, hợp tác, 
- Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng kí hiệu, ngôn ngữ toán học 

Phẩm chất :
- Nâng cao tinh thần tự giác, chú ý trong học tập, tích cực tham gia hoạt động học tập. Chủ động nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của bạn cùng học.

- HS tự tin , biết chia sẻ giúp đỡ nhau trong nhóm 

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: 
- Phương tiện : SGK, SGV, bảng phụ, phấn màu.

2. Học sinh : SGK, vở ghi, đọc bài trước ở nhà.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC 
1. Ổn định tổ chức:

2. Tổ chức các hoạt động dạy học 
2.1. Hoạt động khởi động 

* GV nêu câu hỏi kiểm tra : 

- Cho 2 số tự nhiên a và b, khi nào thì ta có phép trừ  a - b. 

- áp dụng tính :   425 – 257  ;   91 – 56  

* Một hs lên bảng kiểm tra :

- Cho hai số tự nhiên a và b, nếu có số tự nhiên x sao cho b + x = a thì có phép trừ 

 a – b = x.

-Trò chơi: GV gọi 2 hs lên bảng làm bài xem ai làm nhanh hơn và chính xác hơn 

 áp dụng tính :   425 – 257 = 168, vì : 257 + 168 = 425

                               91 – 56  =  35, vì :  56 + 35 = 91

* GV nhận xét, cho điểm.
* Bài mới 
2.2. Hoạt động luyện tập 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Phương pháp :, luyện tập 
Kĩ thuật : đặt câu hỏi, 

- Hình thức tổ chức : HS làm việc cá nhân  

- Năng lực: Tính toán, sử dụng kí hiệu

GV gọi ba hs lên bảng làm bài 47/sgk, mỗi hs làm một câu (yêu cầu hs thử lại kết quả).


	I/ Luyện tập về dạng toán tìm x, tính nhẩm
Dạng 1 : Tìm x.

Bài 47 (sgk/24).

a)   (x - 35) - 120 = 0

        x – 35     = 120

	HS dưới lớp tự làm bài vào vở.

GV theo dõi hs làm bài.

GV và HS lớp nhận xét và sửa sai (nếu có) cho các hs lên bảng.

Phương pháp : hoạt động nhóm , 
Kĩ thuật : hoạt động nhóm 

- Hình thức tổ chức : HS làm việc nhóm, 

- Năng lực: Tính toán, hợp tác, sử dụng kí hiệu

- Phẩm chất: - Nâng cao tinh thần tự giác, chú ý trong học tập, tích cực tham gia hoạt động học tập. Chủ động nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của bạn cùng học.
GV cho hs đọc bài 48 và 49 (sgk/24).

Sau đó yêu cầu 2 hs lên bảng làm ý đầu tiên của hai bài tập trên, hs cả lớp làm vào vở.
HS dưới lớp nhận xét.

HS dưới lớp hoạt động nhóm làm nốt ý còn lại của hai bài tập đó.

GV thu bảng nhóm và chữa bài đại diện, cho các nhóm còn lại chấm chéo bài lẫn nhau.


	        x             = 120 + 35

        x             = 155

TL :  (155 - 35) - 120 = 0

b)   124 + (118 - x) = 217

118 – x   = 217 – 124

118 – x   = 93

                x   =   118 – 93

                x   =   25

TL : 124 + (118 - 25) = 217

c)   156 - (x + 61) = 82

 x + 61  = 156 – 82

 x + 61  = 74

 x          =  74 – 61

 x          =  13

TL :  156 - (13 + 61) = 82

Dạng 2 : Tính nhẩm.

Bài 48/sgk.
 35 + 98 = (35 - 2) + (98 + 2)

              = 33 + 100 

              = 133

 46 + 29 = (46 + 4) + (29 – 4)

              = 50 + 25 

              = 75

Bài 49/sgk.

321 - 96 = (321 + 4) - (96 + 4) 

              = 325 - 100 

              = 225
1354 - 997  = (1354 + 3) - (997 + 3)

                   = 1357 - 1000 

                   = 357.


	GV cho hs đọc đề bài và hướng dẫn hs cách sử dụng máy tính bỏ túi loại casio fx500MS.

Sau đó yêu cầu hs tính tiếp các câu còn lại.

Dãy ngoài và dãy giữa mỗi dãy làm hai câu, dãy trong làm câu cuối.

GV gọi HS đọc kết quả

GV hưóng dẫn các nhóm làm bài tập 51 (sgk/25).
	II/ Hướng dẫn hs sử dụng máy tính bỏ túi.
Dạng 3 : Sử dụng máy tính bỏ túi.
Bài 50 (sgk/24).

             425 - 257 = 168

                 91 - 56 = 35

                 82 - 56 = 26

                 73 - 56 = 17

652 - 46 - 46 - 46 = 514.



	Phương pháp : trò chơi
Kĩ thuật : tia chớp 

- Hình thức tổ chức : HS làm việc nhóm, 

- Năng lực: Tính toán, hợp tác

- Phẩm chất: - - HS tự tin , biết chia sẻ giúp đỡ nhau trong nhóm 

HS thi gữa 3 đội.
Luật chơi : Mỗi đội sử dụng một viên phấn, mỗi hs của một đội điền một dòng hoặc một cột hoặc đường chéo rồi chuyển phấn cho bạn tiếp theo viết, cứ như vậy quay vòng trong khoảng 5 phút, đội nào nhanh hơn và đúng hơn là chiến thắng. 

(Lưu ý bạn sau có thể sứ sai cho bạn trước).


	Bài 51 (sgk/25).

Tổng các số ở mỗi hàng, mỗi cột, mỗi đường chéo đều bằng nhau ( = 15)
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9

2

3

5

7

8

1

6




2.3. Hoạt động vận dụng 
- Trong tập hợp các số tự nhiên, khi nào phép trừ thực hiện được ?

   (Trong tập hợp các số tự nhiên phép trừ  chỉ thực hiện được khi số bị trừ lớn hơn hoặc bằng số trừ).

- Nêu cách tìm các thành phần (số trừ, số bị trừ) trong phép trừ ?
   (Số bị trừ  = Số trừ  + hiệu  ;  Số trừ  = Số bị trừ  -  hiệu).
2.4.Hoạt động tìm tòi mở rộng 
- Bài tập 64, 65, 67 (SBT/11) và bài 74 + 75 (sbt/12).

- Hướng dẫn bài 75 (sbt/12) :

Tổng 3 số theo hàng dọc và hàng ngang là : 9 + 9  =18

                              Tổng của các số được xếp vào 6 « là : 1 + 2 + 3 + 4 + 5  = 15 

                              Thiếu 18 - 15 = 3. Do đó số được xếp ở giữa là 3 

                              Tổng hai số ở hai đầu là :   9 - 3 = 6

- HS tự tìm tiếp các ô còn lại. 
Ngày soạn :     /9/20120                                                                          Ngày dạy :
Tuần 4

Tiết : 11
LUYỆN TẬP 2
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức : 

- Học sinh biết được các số trong phép trừ, phép chia hết, phép chia có dư.
- Học sinh hiểu được quan hệ giữa các số trong phép trừ, phép chia hết, phép chia có dư.
2. Kĩ năng : 

- Học sinh biết vận dụng kiến thức về phép trừ và phép chia để giải một số bài toán thực tế.
- Học sinh thực hiện thành thạo các bài tính nhẩm; các bài toán thực tế.
3. Thái độ :

- Học sinh có thói quen áp dụng kiến thức vào giải một số bài toán thực tế.
-  Giáo viên rèn cho học sinh tính cẩn thận, chính xác khi làm bài.
4/ Năng lực- phẩm chất  
Năng lực chung:  năng lực tính toán, năng lực trình bày, hợp tác 

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng ngôn ngữ, kí hiệu  

Phẩm chất : HS tự tin , đoàn kết trong học tập  
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: 
- Phương tiện : SGK, SGV, bảng phụ, phấn màu.

- Phương pháp : Vấn đáp, luyện tập thực hành, hợp tác nhóm.
2. Học sinh : SGK, vở ghi,máy tính bỏ túi, làm bài ở nhà.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC 
1. Ổn định tổ chức

2. Tổ chức các hoạt động dạy học 
2.1. Hoạt động khởi động 
– GV cho thi trả lời nhanh các câu hỏi trên máy chiếu:
Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. Trong các cách viết sau, cách viết sai là : 
	A. 10 ( N      
	B.  0(  N*

	C. {8} ( N
	D.  N*( N


Câu 2. Cho tập hợp M ={10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14}. Chọn kết luận đúng :

	A.  10 
[image: image278.wmf]Ï

 M    
	B. {14 ; 15} 
[image: image279.wmf]Î

  M

	C.  {11 ; 12 ; 13 ; 14} 
[image: image280.wmf]Ì

 M          
	D. (  (  M


Câu 3.  Tập hợp E các số tự nhiên x sao cho 12 < x ( 17  là :
	A.  E = (12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16(  
	B.  E = (12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17(

	C.  E =  (12 ; 13 ; 14 ; 15(
	D.  E = (13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17(


Câu 4. Chia một số tự nhiên bất kì cho 5 , số dư có thể là :   
	A.  0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4                    
	B.  0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 5             

	C.  1 ; 2 ; 3 ; 5             
	D.  0 ; 1 ;  2 ; 5


Câu 5.  Tập hợp các số tự nhiên chẵn có một chữ số, có số phần tử là :
	A.  5 phần tử
	B.  4 phần tử
	C.  10 phần tử
	D.  9 phần tử 


Câu 6.  Cho tập hợp A = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5}. Số tập hợp con của A có hai phần tử là :
	A.  10 tập hợp
	B.  6 tập hợp
	C.  16 tập hợp
	D.  8 tập hợp


2.2. Hoạt động luyện tập 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Phương pháp : hoạt động nhóm
Kĩ thuật : thảo luận nhóm  

- Hình thức tổ chức : HS làm việc nhóm, 

- Năng lực: Tính toán, hợp tác

- Phẩm chất: - HS tự tin , đoàn kết trong học tập  
GV treo bảng phụ ghi sẵn đề bài 52/sgk.

HS thảo luận và làm bài theo nhóm.

GV nhận xét đánh giá và cho điểm các nhóm.


	Luyện tập.
Dạng 1 : Tính nhẩm.

Bài 52 (sgk/25).

a)  14 . 50 = (14 : 2).(50 . 2) 

                 = 7. 100 

                 = 700

     16 . 25 = (16 : 4).(25 . 4) 

                 = 4. 100 

                 = 400

b)  2100 : 50 = (2100 . 2) : (50 . 2) 

                     = 4200 : 100  

                     =  42

     1400 : 25 = (1400 . 4) : (25 . 4)

                     = 5600 : 100  

                     =  56

c)  132 : 12 = (120 + 12) : 12

                   = 120 : 12 + 12 : 12 

	Phương pháp : luyện tập 
Kĩ thuật : đặt câu hỏi   

- Hình thức tổ chức : HS làm việc cá nhân  

- Năng lực: Tính toán, sử dụng đồ dùng học tập ( máy tính 
GV gọi hs đọc to đầu bài và yêu cầu tóm tắt lại bài toán.

Một hs nêu tóm tắt đề bài, GV ghi bảng.

GV cho hs suy nghĩ trong vòng 3 phút rồi gọi một hs lên bảng trình bày.                  
GV gợi ý : Chỉ mua vở loại 1.

Ta có :   21000 : 2000 = 10 dư 1

Thương tìm được chính là số vở cần tìm.

- Tương tự : Chỉ mua vở loại 2.

GV gọi hs đọc và tóm tắt đề bài 54/sgk.

GV: Muốn tính số toa ít nhất ta phải làm như thế nào ?
HS : Ta phải tính xem mỗi toa có bao nhiêu chỗ, rồi lấy 1000 chia cho số chỗ mỗi toa từ đó xác định số toa cần tìm.

GV gọi hs lên bảng trình bày.

GV cho hs tự đọc cách sử dụng MTBT trong sgk.

Sau đó hs làm bài 55/sgk.

GV cho cả lớp đánh giá, nhận xét.
	                   = 10 + 1  

                   =  11

       96 : 8 = (80 + 16) : 8 

                 = 80 : 8 + 16 : 8 

                 = 10 + 2  

                 =  12
Dạng 2 : Bài toán ứng dụng thực tế.
Bài 53 (sgk/25).

Số tiền Tâm có : 21 000 ®

Giá tiền 1 quyển loại I :  2000 ®

Giá tiền 1 quyển loại II : 1500 ®

a) Tâm chỉ mua lọai I thì được nhiều nhất bao nhiêu quyển ?

b) Tâm chỉ mua loại II được nhiều nhất bao nhiêu quyển ?

Bài làm :

a) Ta có : 

21 000 : 2000 = 10, dư 1000 ®

Tâm mua được nhiều nhất 10 vở loại I.

b) Ta có : 

21 000 : 1500 = 14

Tâm mua được nhiều nhất 14 vở loại II.

Bài 54 (sgk/25).
Số khách :  1000 người

Mỗi toa :  12 khoang

Mỗi khoang :  8 chỗ

Tính số toa ít nhất ? 

Bài làm :

Số người mỗi toa chứa nhiều nhất là :

12 . 8  =  96   (người)

Ta có : 1000 : 96 = 10, dư  40

Số toa ít nhất để chở hết 1000 khách là 11 toa.

Dạng 3 : Sử dụng máy tính bỏ túi.

Bài 55 (sgk/25).
- Vận tốc của ôtô : 

288 : 6  =  48  (km/h)

- Chiều dài miếng đất hình chữ nhật :

1530 : 34 = 45  (m)




2.3. Hoạt động vận dụng 
- GV cho hs nhận xét về mối liên quan giữa phép trừ và phép cộng, giữa phép chia và phép nhân.

- GV: Với a, b 
[image: image281.wmf]Î

 N, thì  a - b có luôn 
[image: image282.wmf]Î

 N không ?
- HS : Không đúng,  a- b 
[image: image283.wmf]Î

 N  nếu  a 
[image: image284.wmf]³

 b.

- GV: Với a, b 
[image: image285.wmf]Î

 N, thì  a : b (b 
[image: image286.wmf]¹

0) có luôn 
[image: image287.wmf]Î

 N không ?
- HS : Không,   a : b 
[image: image288.wmf]Î

 N nếu a  chia hết cho b.
- GV nhận xét giờ kiểm tra.

2.4. Hoạt động tìm tòi, mở rộng 
- Ôn lại các kiến thức về phép trừ, phép nhân.

- Đọc mục có thể em chưa biết : “câu chuyện về lịch” - sgk/26.

- Làm bài tập từ  72 đến 85 (sbt/14).

- Làm lại bài kiểm tra 15 phút vào vở bài tập.

Ngày soạn :     /9/2020.

                                                                                           Ngày dạy : 

Tuần 4

Tiết : 12 
Chủ đề: LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN.
NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ.

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức : 

- Học sinh biết định nghĩa luỹ thừa, phân biệt được cơ số, số mũ, nắm được công thức nhân hai luỹ thừa cùng cơ số.
- Học sinh hiểu lũy thừa là cách viết gọn của phép nhân các số bằng nhau.
2. Kĩ năng : 

- Học sinh thực hiện được nhân hai luỹ thừa cùng cơ số.
- Học sinh thực hiện thành thạo viết gọn một tích nhiều thừa số bằng nhau bằng cách dùng luỹ thừa và tính gía trị của các luỹ thừa.
3. Thái độ :

- Học sinh có thói quen viết gọn bằng luỹ thừa
- Rèn cho học sinh tính cẩn thận, chính xác khi làm bài. Yêu thích tìm hiểu bộ môn
4.Năng lực phẩm chất
Năng lực chung:  năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tính toán  , hợp tác 

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng kí hiệu toán học 
Phẩm chất : HS  tự giác , biết đòan kết, giúp đỡ  hợp tác trong nhóm
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: 
- Phương tiện : SGK, SGV, bảng phụ, phấn màu.

2. Học sinh : SGK, vở ghi, đọc bài trước ở nhà.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC
1. Ổn định tổ chức 

2. Tổ chức các hoạt động dạy học 
2.1. Hoạt động khởi động 

* GV nêu yêu cầu kiểm tra :

   Câu 1. Tìm thương :

               a) 
[image: image289.wmf]:

aaaa

                          b) 
[image: image290.wmf]:

ababab

                          c) 
[image: image291.wmf]:

abcabcabc


   Câu 2. Viết các tổng sau thành tích :

5 + 5 + 5 + 5 + 5                                             a + a + a + a + a + a
* Trò chơi tiếp sức: Hai đội mỗi đội 3 hs lên lần lượt làm bài tập sau:
a)  
[image: image292.wmf]:111

aaaa

=

                    b)  
[image: image293.wmf]:101

ababab

=

                    c)  
[image: image294.wmf]:1001

abcabcabc

=


5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 . 5

                                                    a + a + a + a + a + a = a . 6

* GV nhận xét và cho điểm.
2.2. Hoạt động hình thành kiến thức 

* GV: Tổng nhiều số hạng bằng nhau ta có thể viết gọn bằng cách dùng phép nhân. Tích 
nhiều số hạng bằng nhau thì có thể viết gọn được không ? Nếu có thì viết thế nào ? Để trả lời các câu hỏi đó, chúng ta cùng học bài hôm nay.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Phương pháp : Nêu và giải quyết vấn đề, 
Kĩ thuật : đặt câu hỏi, động não 
- Hình thức tổ chức : HS làm việc cá nhân  

- Năng lực: Tính toán, tư duy, sử dụng kí hiệu luỹ thừa 
GV đưa ví dụ :

2 . 2 . 2 = 23   ;   a . a . a . a = a4
Ta gọi 23 ; a4 là một luỹ thừa.

HS nghe giảng và theo dõi GV làm trên bảng.

GV gọi hs lên bảng viết gọn các tích sau :

7 . 7 . 7  ;  b . b . b . b . b  ; 

a . a . a . … . a  (có n thừa số a, n
[image: image295.wmf]¹

0).

GV hướng dẫn hs cách đọc : 

73 đọc là : 7 mũ 3 hoặc 7 luỹ thừa 3 hoặc luỹ thừa bậc 3 của 7. 

7 gọi là cơ số, còn 3 gọi là số mũ.

GV yêu cầu hs đọc : b5 ;  a4 ;  an.

GV y/c chỉ rõ đâu là cơ số, số mũ của an ?
GV: Em hãy định nghĩa luỹ thừa bậc n của a ? Viết dạng tổng quát.

GV: Phép nhân nhiều thừa số bằng nhau gọi là phép nâng luỹ thừa.

GV cho hs làm bài 
[image: image296.wmf]?1

 sgk, sau đó gọi từng hs đọc kết quả.

GV nhấn mạnh : Trong một luỹ thừa với số mũ tự nhiên khác 0 :

- Cơ số cho biết giá trị mỗi thừa số bằng nhau.

- Số mũ cho biết số lượng các thừa số bằng nhau.
GV nêu phần chú ý :

a2 còn được gọi là a bình phương hay bình phương của a.

a3 còn được gọi là a lập phương hay lập phương của a.

Quy ước :   a1 = a.

HS nhắc lại nội dung chú ý.


	Lũy thừa với số mũ tự nhiên.
7 . 7 . 7 = 73   ;    b . b . b . b . b = b5
a . a . a . … . a = an   (n 
[image: image297.wmf]¹

0)

Luỹ thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a.

[image: image298.wmf]......(0)
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a là cơ số, n là số mũ.


[image: image299.wmf]?1

 :
Luỹ thừa

Cơ số

Số mũ

Giá trị của luỹ thừa

72

7

2

49

23

2

3

8

34

3

4

81

* Chú ý : sgk.

	Phương pháp : hoạt động nhóm
Kĩ thuật : thảo luận nhóm  

- Hình thức tổ chức : HS làm việc nhóm, 

- Năng lực: Tính toán, hợp tác, sử dụng kí hiệu ngôn ngữ toán học 
- Phẩm chất: - HS  tự giác , biết đòan kết, giúp đỡ  hợp tác trong nhóm
GV: Viết tích của hai luỹ thừa thành một luỹ thừa :

    a)  23 . 22
    b)  a4 . a3
Gợi ý: áp dụng định nghĩa luỹ thừa để làm.

GV: Em có nhận xét gì về số mũ ở kết quả với số mũ của các luỹ thừa ?

(GV ghi thêm nhận xét vào cạnh kết quả trên hs đã làm).

HS : Số mũ ở kết quả bằng tổng số mũ ở các luỹ thừa 

GV: Muốn nhân hai luỹ thừa cùng cơ số ta làm thế nào?

HS : Muốn nhân hai luỹ thừa cùng cơ số ta giữ nguyên cơ số rồi cộng các số mũ lại với nhau.

GV viết công thức tổng quát.
GV cho hs hoạt động nhóm làm bài 
[image: image300.wmf]?2

 sgk.


	Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.
VD :
a)  23 . 22 = (2 . 2 . 2).(2 . 2) 

               = 2 . 2 . 2 . 2 . 2               

               = 25  ( = 23+2 )

b)  a4 . a3 = (a . a . a . a).(a . a . a) 

               = a . a . a . a . a . a . a

               = a7  ( = a4+3 )

Tổng quát :

am . an = am + n

[image: image301.wmf]?2

 :   
[image: image302.wmf]9
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2.3. Hoạt động luyện tập  :

* GV: Nhắc lại định nghĩa luỹ thừa bậc n của a. Viết công thức tổng quát.

 Muốn nhân hai luỹ thừa cùng cớ số ta làm thế nào?

           HS hoạt động nhóm làm bài tập 56 (sgk/27).
Cả lớp hoạt động nhóm, các nhóm nhận xét chấm chéo 

* HS nhắc lại định nghĩa luỹ thừa với số mũ tự nhiên, viết công thức tổng quát và nêu cách tính tích hai luỹ thừa cùng cơ số.

   Hai hs lên bảng làm bài 56/sgk :

   HS1 :    a)  5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5  = 56
           b)  6 . 6 . 6 . 3 . 2 = 3 . 2 . 3 . 2 . 3 . 2 . 3 . 2 = (3 . 3 . 3 . 3).(2 . 2 . 2 . 2) = 34 . 24
   HS2 :    c)  2 . 2 . 2 . 3 . 3 = 23 . 32
                d) 100 . 10 . 10 . 10 = 10 . 10 . 10 . 10 . 10 = 105 
2.4. Hoạt động vận dụng :
- Học thuộc định nghĩa luỹ thừa bậc n của a. Viết công thức tổng quát.

- Nắm chắc cách nhân hai luỹ thừa cùng cơ số.

- Làm bài tập từ 57 đến 60 (sgk/28) 
2.5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng
Làm bài tập 86 ; 87 ; 88 (sbt).

	Nhận xét
	Thông qua ngày 26/9/2020

	…………………………………………...

…………………………………………..

……………………………………………

…………………………………………...
	TP:

Bùi Thị Phượng


	TUẦN 5.
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 1 /10/2020


Tiết : 13
LUYỆN TẬP.
I. MỤC TIÊU :Giúp học sinh: 
1.Kiến thức: 
- Tái hiện lại các kiến thức về luỹ thừa với số mũ tự nhiên

2. Kĩ năng: 
- HS tính giái trị của các luỹ thừa. Viết một số tự nhiên dưới dạng luỹ thừa với số mũ lớn hơn 1, nhân luỹ thừa cùng cơ số, so sánh hai luỹ thừa, rèn  khả năng dự đoán kết quả .

3. Thái độ :
 - HS hứng thú tìm hiểu bộ môn 

4.Năng lực phẩm ,chất
Năng lực chung:  năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tính toán  , hợp tác 

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng kí hiệu toán học 
Phẩm chất :

- Nâng cao tinh thần tự giác, chú ý trong học tập, tích cực tham gia hoạt động học tập. Chủ động nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của bạn cùng học.

II. CHUẨN BỊ :

1. GV: 
 - Phương tiện : Bảng phụ ghi bài tập 63 sgk .

2. HS : Chuẩn bị trước các bài tập ở nhà.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC

1. Ổn định tổ chức 

2. Tổ chức các hoạt động dạy học 
2.1. Hoạt động khởi động 

* GV nêu yêu cầu kiểm tra :

   Câu 1. Nêu định nghĩa lũy thừa bậc n của a ? Viết công thức tổng quát.

     áp dụng tính : 102 = ?  ;  53 = ?

   Câu 2. Muốn nhân hai luỹ thừa cùng cơ số ta làm thế nào ? Viết dạng tổng quát.

              áp dụng : Viết kết quả phép tính dưới dạng một luỹ thừa :

33 . 34 = ?     ;     52 . 57 = ?     ;     75 . 7 = ?
* Hai hs lên bảng kiểm tra :

   HS1 làm câu 1 :

   - Luỹ thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a.

   - Công thức tổng quát :   
[image: image304.wmf]......(0)
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   - áp dụng :   102 = 10 . 10 = 100   ;   53 = 5 . 5 . 5 = 125

   HS2 làm câu 2 :

   - Muốn nhân hai luỹ thừa cùng cơ số ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ với nhau.

   - Công thức tổng quát :   
[image: image305.wmf].
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   - áp dụng :   33 . 34 = 37    ;    52 . 57 = 59    ;    75 . 7 = 76
* GV nhận xét, cho điểm.
2.2. Hoạt động luyện tập 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Dạng 1 : Viết một số tự nhiên dưới dạng luỹ thừa.

	Phương pháp : hoạt động nhóm
Kĩ thuật : thảo luận nhóm  

- Hình thức tổ chức : HS làm việc nhóm, 

- Năng lực: Tính toán, hợp tác, sử dụng kí hiệu ngôn ngữ toán học 
- Phẩm chất: - HS  nâng cao tinh thần tự giác, chú ý trong học tập, tích cực tham gia hoạt động học tập. Chủ động nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của bạn cùng học.
GV yêu cầu hs làm bài 61/sgk.

Một hs lên bảng làm, dưới lớp làm vào vở.

GV lưu ý hs có những số có nhiều cách viết dưới dạng luỹ thừa.

GV cho hs làm tiếp bài 62/sgk.

HS đọc đề bài.

GV yêu cầu hs làm bài theo nhóm.

HS thảo luận nhóm.

GV gọi đại diện hai nhóm lên bảng trình bày, mỗi đại diện làm một câu.

Hai hs lên bảng thực hiện.

GV: Em có nhận xét gì về số mũ của mỗi lũy thừa với số chữ số 0 ở kết quả giá trị tìm được của mỗi lũy thừa đó?

HS: Số mũ của mỗi lũy thừa bằng số chữ số 0 ở kết quả giá trị của mỗi lũy thừa đó.


	Bài 61 (sgk/28).

   Trong các số sau, số nào là luỹ thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 ?

8 ; 16 ; 20 ; 27 ; 60 ; 64 ; 81 ; 90 ; 100.

Giải :
          8 = 23   

        16 = 42 = 24
        27 = 33   

        64 = 82 = 43 = 26
        81 = 92 = 34      

      100 = 102
Bài 62 (sgk/28).

a) Tính :  102 ; 103 ; 104 ; 105 ; 106.

b) Viết mỗi số dưới dạng luỹ thừa của 10 :

1 000  ;  1 000 000  ;  1 tỉ  ;  

1 00 ... 0  (12 chữ số 0)

Giải :

a)  102 = 100

     103 = 1000

     104 = 10000

     105 = 100000

     106 = 1000000

b)  1 000 = 103
     1 000 000 = 106

     1 tỉ = 109
     100 … 0 = 1012   (12 chữ số 0).



	Dạng 2 : Đúng hay sai ? 

	Phương pháp : luyện tập
Kĩ thuật : động não  

- Hình thức tổ chức : HS làm việc cá nhân 
- Năng lực: Tính toán, 

GV treo bảng phụ viết sẵn đề bài 63/sgk, yêu cầu hs lên bảng điền dấu x vào ô trống thích hợp. 

Một hs lên bảng điền dấu.
GV yêu cầu hs giải thích.


	Bài 63 (sgk/28).

Câu

Đúng

Sai

a) 23 . 22 = 26
x

b) 23 . 22 = 25
X
c) 54 . 5 = 24
x



	HS giải thích :

a) Sai, vì đã nhân 2 số mũ.

 b) Đúng, vì giữ nguyên cơ số và cộng số mũ với nhau.

 c) Sai, vì không tính tổng số mũ.


	

	Dạng 3 : Nhân các luỹ thừa.

	Phương pháp : luyện tập
Kĩ thuật : động não  

- Hình thức tổ chức : HS làm việc cá nhân 
- Năng lực: Tính toán, 
GV cho hs làm bài tập 64/sgk trên phiếu học tập có in sẵn đề bài.

Sau khoảng 2 - 3 phút, GV thu bài của 5 hs làm nhanh nhất đưa lên bảng cùng chữa, yêu cầu dưới lớp cứ hai hs cùng bàn đổi bài cho nhau để chấm.

HS lớp nhận xét chéo bài của nhau.


	Bài 64 (sgk/29).

a)  23 . 22 . 24 = 29
b)  102 . 103 . 105 = 1010
c)  x . x5 = x6
d)  a3 . a2 . a5  = a10 

 

	Dạng 4 : So sánh hai số.

	Phương pháp : hoạt động nhóm
Kĩ thuật : thảo luận nhóm  

- Hình thức tổ chức : HS làm việc nhóm, 

- Năng lực: Tính toán, hợp tác, sử dụng kí hiệu ngôn ngữ toán học 
GV hướng dẫn hs hoạt động nhóm, sau đó các nhóm treo bảng nhóm và GV nhận xét cách làm của các nhóm.

GV cho hs tiếp tục thảo luận nhóm theo bàn làm bài 66/sgk.

GV yêu cầu hs đại diện nhóm lên phân tích và dự đoán.

Các nhóm khác nhận xét bổ sung 
GV: nhận xét, đánh giá 
 
	Bài 65 (sgk/29).

a) 23 và 32
    Ta có :  23 = 8  ;  32 = 9 

    mà  8 < 9  
[image: image306.wmf]Þ

 23 < 32
b) 24 và 42
     Ta có :  24 = 16  ;  42 = 16  
[image: image307.wmf]Þ

 24 = 42.

c) 25 và 52
    Ta có :  25 = 32  ;  52 = 25

     mà  32 > 25  
[image: image308.wmf]Þ

  25 > 52
d) 210 và 100.

Ta có :  210 = 1024 

1024 > 100  
[image: image309.wmf]Þ

  210 > 100.

Bài 66 (sgk/29).

Đố : Ta biết  112 = 121  ;  1112 = 12 321

Hãy dự đoán : 11112 bằng bao nhiêu ? Kiểm tra lại dự đoán đó.

Giải :

- Cơ số có hai chữ số thì chữ số chính giữa của giá trị là 2, hai phía của chữ số đó giảm dần về chữ số 1.    (112 = 121)

- Cơ số có ba chữ số thì chữ số chính giữa của giá trị là 3, hai phía của chữ số đó giảm dần về chữ số 1.   (1112 = 12 321)

	GV chốt lại nhận xét trên và cho hs kiểm tra lại kết quả bằng máy tính bỏ túi.

GV có thể cho hs tính tiếp các luỹ thừa có cơ số có năm, sáu, ... chữ số 1.


	- Cơ số có bốn chữ số thì chữ số chính giữa của giá trị là 4, hai phía của chữ số đó giảm dần về chữ số 1. Nên : 11112  =  1 234 321



2.3. Hoạt dộng vận dụng 
* GV cho hs nhắc lại các kiến thức về luỹ thừa với số mũ tự nhiên và nhân hai luỹ thừa cùng cơ số.
- Ôn tập quy tắc nhân hai luỹ thừa cùng cơ số.

- Làm các bài tập từ 89 đến 95 (sbt/16) và các bài tập sau : 

2.4. Hoạt động tìm tòi mở rộng

 Bài 1. Viết các số sau thành dạng luỹ thừa với số mũ lớn hơn 1 :

49  ;  36  ;  81  ;  121  ;  144  ;  169  ;  125  ;  32  ;  216  ;  243  ;  343  ;  225  ;  128.

  Bài 2. So sánh :     a)  26 và 82                                 b)  53 và 35        

- Đọc trước bài : "Chia hai luỹ thừa cùng cơ số"
	TUẦN 5.
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 1  /10/2020


Tiết : 14 - Bài 8.
CHIA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ.
I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: HS tái hiệnvững quy tắc chia hai luỹ thừa cùng cơ số , am: an = am- n (a ≠ 0) và quy ước a0 =1 (a ≠ 0)

 2. Kỹ năng: HS biết chia hai luỹ thừa cùng cơ số biết viết một số tự nhiên dưới dạng tổng các luỹ thừa của 10

3. Thái độ :
-Rèn cho HS tính chính xác khi vận dụng các quy tắc nhân, chia hai luỹ thừa cùng cơ số.
- Yêu thích bộ môn

4.Năng lực phẩm chất
Năng lực chung:  năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tính toán  , hợp tác 

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng kí hiệu toán học 
Phẩm chất : HS  tự giác , biết đòan kết, giúp đỡ  hợp tác trong nhóm
II. CHUẨN BỊ :

1.GV: 
 - Phương tiện :Bảng phụ ghi bài tập 69 sgk 
2.HS: Xem và nghiên cứu trước bài ở nhà.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC

1. Ổn định tổ chức 

2. Tổ chức các hoạt động dạy học 
2.1. Hoạt động khởi động 

* GV nêu yêu cầu kiểm tra :

   - Muốn nhân hai luỹ thừa cùng cơ số ta làm thế nào ? Nêu công thức tổng quát.
   - Viết kết quả các phép tính sau dưới dạng một luỹ thừa :

a)  a3. a5                b)  x7. x . x4                c)  35. 45                d)   85. 23
* Một hs lên bảng kiểm tra :

   - Muốn nhân hai luỹ thừa cùng cơ số ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ với nhau.

      Công thức tổng quát :     
[image: image310.wmf].
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   - Làm bài tập :   a)  a3. a5 = a8                                 

                             b)  x7. x . x4 = x12 

                             c)  35. 45 = (3. 3. 3. 3. 3).(4. 4. 4. 4. 4) = 12. 12. 12. 12. 12 = 125 

                             d)  85. 23 = 85. 8 = 86 

* GV nhận xét, cho điểm.
2.2. Hoạt động hình thành kiến thức 
* GV: ở tiết học trước chúng ta đã biết cách nhân hai luỹ thừa cùng cơ số, còn chia hai luỹ thừa cùng cơ số ta làm như thế nào ?
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	

	Phương pháp : nêu và giải quyết vấn đề, luyện tập
Kĩ thuật : động não , đặt câu hỏi
- Hình thức tổ chức : HS làm việc cá nhân  

- Năng lực: Tính toán, sử dụng kí hiệu ngôn ngữ toán học 
GV cho hs làm bài tập 
[image: image311.wmf]?1

 sgk/29 :

- Ta đã biết 53. 54 = 57. Hãy suy ra :

57 : 53 = ?      ;      57 : 54 = ?

- Tương tự, cho hs tính :  a9 : a5 = ?

                                        a9 : a4 = ?

GV yêu cầu hs so sánh số mũ của thương với số mũ của số bị chia và số chia.

HS : Số mũ của thương bằng hiệu số mũ của số bị chia và số chia.
GV: Để thực hiện phép chia  a9 : a5 và a9 : a4 ta cần có điều kiện gì không ? Vì sao ?

HS :  a 
[image: image312.wmf]¹

 0, vì số chia không thể bằng 0.

	1/ Ví dụ.
Từ  53. 54 = 57  ta suy ra :

57 : 53 = 54  ( = 57 - 3)         

57 : 54 = 53  ( = 57 - 4)
Tương tự với a 
[image: image313.wmf]¹

 0 :
Từ a4 . a5 = a9  
[image: image314.wmf]Þ

  a9 : a4 = a5  ( = a9 - 4)

                              a9 : a5 = a4  ( = a9 - 5)



	Phương pháp : luyện tập 
Kĩ thuật : động não, đặt câu hỏi   

- Hình thức tổ chức : HS làm việc cá nhân  

- Năng lực: Tính toán, 

GV: Với m > n, thì  
[image: image315.wmf]:
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 0)

GV: Hãy tính :  a10  : a2 = ?

HS : a10  : a2 = a10 -  2 = a8  (a 
[image: image318.wmf]¹

 0)

GV: Nếu hai số mũ bằng nhau thì sao ? 

        Hãy tính : 54 : 54  ;  
[image: image319.wmf]?
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HS :  54 : 54 = 1  
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 0)

GV: Hãy giải thích tại sao thương bằng 1?

HS : Vì số bị chia và số chia bằng nhau.

GV: Ta cú quy ước  a0 = 1  (a 
[image: image322.wmf]¹

 0).

GV: Muốn chia hai luỹ thừa cùng cơ số khác 0, ta làm thế nào ?

HS : Muốn chia hai luỹ thừa cùng cơ số khác 0, ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ cho nhau.

GV nhấn mạnh: 

- Giữ nguyên cơ số.

- Trừ các số mũ (chứ không phải chia các số mũ).
GV yêu cầu hs làm bài tập 
[image: image323.wmf]?2

 sgk/30.


	2/ Tổng quát.

Quy ước :  a0 = 1  (a 
[image: image324.wmf]¹

 0).

Tổng quát :


[image: image325.wmf]:(0,)
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Chú ý : sgk/29.


[image: image326.wmf]?2

 :

a)  712  : 74  =  78
b)  x6  :  x3 =  x3  (x 
[image: image327.wmf]¹

 0)

c)  a4 : a4 = a0 = 1  (a 
[image: image328.wmf]¹

 0) 



	3. Chú ý

	Phương pháp : hoạt động nhóm
Kĩ thuật : thảo luận nhóm  

- Hình thức tổ chức : HS làm việc nhóm, 

- Năng lực: Tính toán, hợp tác, sử dụng kí hiệu ngôn ngữ toán học 
- Phẩm chất: - HS  tự giác , biết đòan kết, giúp đỡ  hợp tác trong nhóm
GV: Mọi số tự nhiên đều viết được dưới dạng tổng các luỹ thừa của 10.

HS nghe giảng, theo dõi GV hướng dẫn trên bảng và ghi bài.

GV lưu ý hs : 2. 103 là tổng hai luỹ thừa của 10, vì  103  + 103 = 2. 103.

Tương tự, 4. 102 = 102 + 102 + 102 + 102 ; …

GV yêu cầu hs hoạt động nhóm  làm bài tập 
[image: image329.wmf]?3

 sgk.

Đại diện một nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét bổ sung.

GV cho HS chấm chéo các nhóm rồi đánh giá nhận xét 


	3/ Chú ý.
VÝ dô : 

2475 = 2. 1000 + 4. 100 + 7. 10 + 5

         = 2. 103 + 4. 102 + 7. 10 + 5. 100

[image: image330.wmf]?3


538 = 5. 100 + 3. 10 + 8 

       = 5. 102 + 3. 10 + 8. 100
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2.3. Hoạt động luyện tập 
- GV cho hs làm bài tập 71 (sgk/30).

- Một hs lên bảng làm bài :

     a)  
[image: image333.wmf]1
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   c = 1,  vì  1n = 1

     b)  
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   c = 0,  vì  0n = 0

- GV yêu cầu hs trả lời bài tập 69 (sgk/30).

- Ba hs lần lượt đứng tại chỗ trả lời, mỗi hs làm một câu :

   a) 33. 34 bằng :  
[image: image337.wmf]121277
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   b) 55 : 5 bằng :   
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   c) 23. 42 bằng :   
[image: image339.wmf]6576

8;6;2;2

SSDS


2.4. Hoạt động vận dụng 
- Học thuộc dạng tổng quát phép chia hai luỹ thừa cùng cơ số.

- Làm bài tập 67, 68, 70, 72 (sgk/30 + 31) và làm bài tập từ 96 đến 103 (SBT/17).

2.5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

- Hướng dẫn bài 103/SBT : Tìm x.
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  x = 0  hoặc  x = 1.

**********************************
	TUẦN 5. 
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 1  /10/2020


Tiết : 15 - Bài 9.
THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH.
I. MỤC TIÊU : 

      1. Kiến thức: Học sinh tái hiện được các quy ước về thứ tự thực hiện các phép tính

      2. Kỹ năng: Học sinh biết vận dụng các quy tắc về thứ tự thực hiện các phép tính    để tính đúng giá trị của biểu thức.

     3. Thái độ: - HS cẩn thận, chính xác trong tính toán.
- Say mê tìm hiểu bộ môn

     4.Năng lực phẩm chất
- Năng lực chung:  năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tính toán  , hợp tác 

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng kí hiệu toán học 
Phẩm chất :

- Nâng cao tinh thần tự giác, chú ý trong học tập, tích cực tham gia hoạt động học tập. Chủ động nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của bạn cùng học..
II. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : Bảng phụ, phấn màu, sgk.

2/ Học sinh : Bảng nhóm, bút dạ, chuẩn bị bài cũ.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC

1. Ổn định tổ chức 

2. Tổ chức các hoạt động dạy học 
2.1. Hoạt động khởi động 

* GV nêu yêu cầu kiểm tra : Chữa bài tập 70 (sgk/30).

* Trò chơi tiếp sức: Gv 2 đội chơi mỗi đội 3 hs lên tham gia chơi :
Làm bài tập sau:
987 = 9. 100 + 8. 10 + 7 = 9. 102 + 8. 10 + 7. 100
2564 = 2. 1000 + 5. 100 + 6. 10 + 4 = 2. 103 + 5. 102 + 6. 10 + 4. 100 
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* GV nhận xét, cho điểm.
2.2. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	

	Phương pháp : luyện tập
Kĩ thuật : đặt câu hỏi, động não,  

- Hình thức tổ chức : HS làm việc cá nhân  

- Năng lực: Tính toán, tư duy
GV: Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa) làm thành một biểu thức.

GV lấy ví dụ.

HS nghe giảng.

GV yêu cầu một vài hs lấy VD về biểu thức.

HS lấy ví dụ.

GV: Em hãy viết số 5 dưới dạng tổng, hiệu, tích của hai số tự nhiên?

HS : 5 = 5 + 0 = 5 – 0 = 5 . 1

GV giới thiệu : Mỗi số cũng được coi là một biểu thức (ví dụ :  5 ; 3 ; …).

- Trong biểu thức có thể có các dấu ngoặc để chỉ thứ tự thực hiện các phép tính.

HS nhắc lại phần chú ý (sgk/31).

	1/ Nhắc lại về biểu thức.

* Ví dụ : 5 + 3 - 2  ;  12 : 6 . 2  ;  42  là các biểu thức.

* Chú ý : sgk/31.

	Phương pháp : hoạt động nhóm, luyện tập 
Kĩ thuật : thảo luận nhóm  

- Hình thức tổ chức : HS làm việc nhóm, 

- Năng lực: Tính toán, hợp tác, sử dụng kí hiệu ngôn ngữ toán học 
- Phẩm chất: - Nâng cao tinh thần tự giác, chú ý trong học tập, tích cực tham gia hoạt động học tập. Chủ động nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của bạn cùng học..


	GV: ở tiểu học ta đã biết thực hiện phép tính. Hãy nhắc lại thứ tự thực hiện phép tính trong trường hợp :  + không có dấu ngoặc.

                               + có dấu ngoặc.

HS : Trong dãy tính nếu chỉ có các phép tính cộng, trừ hoặc nhân, chia ta thực hiện từ trái sang phải. Nếu dãy tính có cả cộng, trừ, nhân, chia ta làm nhân, chia trước cộng, trừ sau.

- Nếu dãy tính có ngoặc, ta thực hiện ngoặc tròn trước, rồi đến ngoặc vuông, ngoặc nhọn.
GV: Thứ tự thực hiện các phép tính trong các biểu thức cũng vậy.
	2/ Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức.
a) Đối với biểu thức không có dấu ngoặc.

(sgk/31)

	- Nếu chỉ có các phép tính cộng, trừ hoặc nhân, chia ta làm thế nào ?

HS : nếu chỉ có  các phép tính cộng, trừ hoặc nhân, chia ta thực hiện từ trái sang phải.

GV yêu cầu hs làm ví dụ (câu a, b).

Hai hs lên bảng làm ví dụ, mỗi hs làm một câu.

GV: Nếu có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa ta làm thế nào ?

HS : Nếu dãy tính có cả cộng, trừ, nhân, chia và nâng lên luỹ thừa, ta thực hiện phép nâng lên luỹ thừa trước rồi đến nhân, chia cuối cùng đến cộng, trừ.

GV yêu cầu hs làm ví dụ (câu c, d).

GV gọi một hs lên bảng thực hiện.
GV gọi hs đọc thứ tự thực hiện phép tính mục a (sgk/31).

Hai hs đọc sgk theo yêu cầu của GV.

GV nêu thứ tự thực hiện phép tính mục b/sgk và gọi hs đọc lại.
GV cho hs làm ví dụ.

Hai hs lên bảng thực hiện, mỗi hs làm một câu.

GV và hs cả lớp nhận xét bài làm của hai bạn lên bảng.

GV cho hs làm bài 
[image: image344.wmf]?1

 sgk/32.                   

Hai hs lên bảng làm bài.
	VD : Thực hiện phép tính.
a)  48 - 32  + 8 = 16 + 8 = 24
b)  60 : 2 . 5 = 30 . 5 = 150

c)  4 . 32 - 5 . 6 = 4 . 9 - 5 . 6 

                        = 36 -  30   

                        =  6
d)  33 . 10 + 22 . 12 = 27 . 10 + 4 . 12 

                              = 270 + 48 

                              =  318

b) Đối với biểu thức có dấu ngoặc.

(sgk/31)

VD : Hãy tính gía trị biểu thức :

a)  100 : 
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b)  80 - 
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 Tính :
a)  62 : 4 . 3 + 2. 52  = 36 : 4 . 3 + 2 . 25

                               = 9 . 3 + 50 

= 27 + 50  

=  77

b)  2.(5 . 42 - 18) = 2.(5 . 16 - 18)

                           = 2.(80 - 18) 

                           =  2 . 62   =  124

	GV cho hs hoạt động nhóm làm bài 
[image: image353.wmf]?2

sgk.

Sau khoảng 5 phút, gọi đại diện các nhóm lên bảng trình bày.

HS lớp nhận xét.

GV yêu cầu các nhóm đổi bài cho nhau để kiểm tra chéo.

GV gọi một vài hs đọc phần in đậm đóng khung trong sgk/32.

GV treo bảng phụ ghi đề bài : 

     Cho biết các câu sau kết quả thực hiện phép tính đúng hay sai ? Vì sao ?

a) 2. 52 = 102              b) 62 : 4 . 3 = 62 

HS trả lời … 
[image: image354.wmf]Þ

 GV chỉ ra các sai lầm dễ mắc mà hs thường nhầm lẫn do không nắm quy ước về thứ tự thực hiện các phép tính .


	
[image: image355.wmf]?2

 :

a)   (6x - 39) : 3  =  201

 6x - 39  =  201 . 3

   6x  =  603 + 39

6x  = 642

  x  =  107

b)   23 + 3x  = 56 : 53 

  23 + 3x  = 53

      23 + 3x  = 125 

3x  = 102 

  x  = 34




2.3. Hoạt động luyện tập 

- GV yêu cầu hs nhắc lại thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức.

- HS đọc nội dung phần đóng khung trong sgk/32.

- GV treo bảng phụ có ghi sẵn đề bài 75/sgk, yêu cầu hs điền số thích hợp vào ô vuông :
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2.4. Hoạt động vận dụng 

- Làm bài tập 73 ; 74 ; 76 ; 78 (sgk/32) 
2.5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng 
bài tập từ 132 đến 151 (SBT/28 + 29).
	Nhận xét
	Thông qua ngày 3/10/2020

	…………………………………………...

…………………………………………..

……………………………………………

…………………………………………...
	TP:

Bùi Thị Phượng


	TUẦN 6. 
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 21/9/2018


Tiết : 16
LUYỆN TẬP.
I. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- HS biết vận dụng các quy ước về thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức để tính đúng giá trị của biểu thức.
2/ Kĩ năng : 

- HS thực hiện được các quy ước về thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức để tính giá trị của biểu thức và giải các bài toán tìm x một cách thành thạo.
3/ Thái độ :

- HS có thói quen ôn luyện thường xuyên.
- Rèn cho hs tính cẩn thận, chính xác khi tính toán.
4/ Năng lực- phẩm chất  
Năng lực chung:  năng lực tính toán, năng lực hợp tác

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng ngôn ngữ, kí hiệu toán học   
Phẩm chất :  HS có tinh thần vượt khó, biết chia sẻ giúp đỡ nhau 
II. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : Bảng phụ, phấn màu, sgk.

2/ Học sinh : Bảng nhóm, bút dạ, chuẩn bị bài cũ.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC

1. Ổn định tổ chức

– Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ

2. Tổ chức các hoạt động dạy học 
2.1 Hoạt động khởi động 
* GV nêu yêu cầu kiểm tra :

   Câu 1 : Nêu thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức không có dấu ngoặc.

               Chữa bài tập 74a, c (sgk/32).

   Câu 2 : Nêu thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức có ngoặc.

               Chữa bài tập 78 (sgk/33).

* Hai hs lên bảng kiểm tra :

   HS1 trả lời câu 1 : 

   - Đối với biểu thức không có dấu ngoặc :

   +  Nếu chỉ có phép cộng, trừ hoặc chỉ có phép nhân, chia, ta thực hiện các phép tính từ trái sang phải.

   + Nếu có phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa, ta thực hiện phép tính nâng lên luỹ thừa trước, rồi đến nhân, chia cuối cùng là cộng và trừ.
   - Chữa bài tập 74a, c (sgk/32) : Tìm x.

	a)  541 + (218 - x) = 735

218 - x  =  735 - 541 

                218 - x  =  194

x = 218 - 194

x = 24
	c)  96 - 3(x + 1)  =  42

 3(x + 1)  =  96 - 42

 3(x + 1)  = 54

  x + 1  =   54 : 3

                x + 1  = 18

 x    =  17


   HS2 trả lời câu 2 :

   - Đối với biểu thức có dấu ngoặc : Nếu biểu thức có dấu ngoặc tròn, ngoặc vuông, ngoặc nhọn ta thực hiện phép tính trong ngoặc tròn trước rồi đến ngoặc vuông cuối cùng là ngoặc nhọn.

   - Chữa bài tập 78 (sgk/33) : Tính giá trị của biểu thức.

          12 000 - (1500 . 2 + 1800 . 3 + 1800 . 2 : 3)

   = 12 000 - (3000 + 5400 + 3600 : 3)

   = 12 000 - (3000 + 5400 + 1200)

   = 12 000 - 9600  

   = 2400.

* GV nhận xét, cho điểm. (GV lưu lại bài 78/sgk vao góc bảng)
2.2. Hoạt động luyện tập  

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	1 : Thực hiện phép tính - Tính giá trị biểu thức.

	Phương pháp : luyện tập 
Kĩ thuật : động não   

- Hình thức tổ chức : HS làm việc cá nhân  

- Năng lực: Tính toán, sử dụng kí hiệu 
GV yêu cầu hai hs lên bảng thực hiện phép tính, mỗi hs làm một câu.

HS cả lớp làm vào vở
HS cả lớp nhận xét bài làm của hai bạn.

GV đưa bài 82/sgk lên bảng phụ.                 
Một hs lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.
GV: Có bao nhiêu cách để tính giá trị của biểu thức trên ?

HS : Có ba cách : Cách 1 như trên

Cách 2 : 34 - 33 = 33(3 - 1) = 27 . 2 = 54

Cách 3 : dùng máy tính bỏ túi.
	Bài 77 (sgk/32).

a)    27 . 75 + 25 . 27 - 150

b)   12 : {390 : [500 - (125 + 35 . 7)]}

Bài làm :
a)       27 . 75 + 25 . 27 - 150

      =  27 .(75 + 25) - 150

      =  27 . 100 - 150

      =  2700 - 150

      =  2550

b)      12 : {390 : [500 - (125 + 35 . 7)]}

      = 12 : {390 : [500 - (125 + 245)]}

      = 12 : {390 : [500 - 370]}

      = 12 : {390 : 130}    

      = 12 : 3 

      = 4
Bài 82 (sgk/33).

   Cộng đồng các dân tộc Việt Nam có bao nhiêu dân tộc ? Tính giá trị biểu thức 34 - 33, em sẽ tìm được câu trả lời.

Bài làm :
34 - 33 = 81 - 27 = 54

Cộng đồng các dân tộc Việt Nam có 54 dân tộc.



	Dạng 2 : Điền vào chỗ trống.

	Phương pháp :, luyện tập 
Kĩ thuật : động não   

- Hình thức tổ chức : HS làm việc nhóm, 

- Năng lực: Tính toán, tư duy
GV yêu cầu hs đọc đề bài và làm bài, sau đó gọi 1 hs đứng tại chỗ trả lời miệng.

HS đọc kĩ đề bài, quan sát lại biểu thức của bài 78/sgk (GV đã lưu lại ở góc bảng).

Sau đó, một hs đứng tại chỗ trả lời.

GV giải thích : 

- Giá tiền một quyển sách là : 1800 . 2 : 3.

- Qua kết quả bài 78/sgk, giá một gói phong bì là bao nhiêu ?

GV viết sẵn đề bài 80/sgk vào hai bảng phụ.
Phương pháp: trò chơi

Kĩ thuật: tổ chức trò chơi

Hình thức: Hai đội chơi, mỗi đội 3 thành viên 

- Năng lực hợp tác 
Phẩm chất :  HS có tinh thần vượt khó, biết chia sẻ giúp đỡ nhau 

GV tổ chức cho hai đội chơi trò chơi tiếp sức  : mỗi thành viên của đội lần lượt thay nhau điền dấu vào « trống, mỗi hs một lượt chỉ điền một dấu, người làm sau có thể sửa cho người làm trước, quay vòng đến hết.

Thời gian chơi là 5 phút. Đội nào làm nhanh và đúng nhiều nhất thì đội đó thắng.

GV nhận xét hai đội chơi, tuyên dương đội thắng cuộc.


	Bài 79 (sgk/33).

     An mua hai bút bi giá 1500 đồng một chiếc, mua ba quyển vở giá 1800 đồng một quyển, mua một quyển sách và một gói phong bì. Biết số tiền mua ba quyển sách bằng số tiền mua hai quyển vở, tổng số tiền phải trả là 12 000 đồng. Tính giá trị một gói phong bì.

Bài làm :
Ta có :

12 000 - (1500 . 2 + 1800 . 3 + 1800 . 2 : 3)

= 2400
Giá một gói phong bì là 2400 đồng.

Bài 80 (sgk/33).

12 = 1

     13 = 12- 02
22 = 1 + 3

     23 = 32 - 12
32 = 1 + 3 + 5

     33 = 62 - 32
     43 = 102 - 62.

(0 + 1)2  = 02 + 12

(1 + 2)2  >  12 + 22
(2 + 3)2  >  22 + 32
Phẩm chất: biết giúp đỡ, chia sẻ với nhau 

	Dạng 3 : Sử dụng máy tính bỏ túi.

	Phương pháp : thực hành, luyện tập 
Kĩ thuật : thảo luận nhóm  

- Hình thức tổ chức : HS làm việc cá nhân  

- Năng lực: Tính toán, 

GV hướng dẫn hs cách bấm máy tính bỏ túi để tính.

HS làm việc cá nhân, thực hiện bấm máy tính bỏ túi, sau đó đọc kết quả.

GV nhận xét.


	Bài 81 (sgk/33).

         (274 + 318) . 6  =  3552

        34 . 29 + 14 . 35  =  1476

        49 . 62 - 32 . 51  =  1406




2.3/Hoạt động vận dụng  
- GV chốt lại nội dung kiến thức đã học và vận dụng vào làm các bài tập trên.
- Làm bài tập 109 đến 113 (sbt/19).

2.4/ Hoạt động tìm tòi, mở rộng  :

- Ôn kĩ lại các kiến thức đã học.

- Làm các câu hỏi 1 ; 2 ; 3 ; 4 phần ôn tập chương I (sgk/61).

- Ôn tập và làm bài tập tốt, tiết sau tiếp tục luyện tập chuẩn bị cho tiết 18 kiểm tra 45 ph.
	TUẦN 6. 
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 21  /9/2018


Tiết : 17
LUYỆN TẬP.
I. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- Hệ thống lại cho HS các khái niệm về tập hợp, các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa.
2/ Kĩ năng : 

- Rèn luyện cho hs vận dụng kiến thức về phép trừ, phép chia để tìm số chưa biết trong phép trừ, phép chia.
3/ Thái độ :

- HS có thói quen ôn luyện thường xuyên.
- Rốn cho hs tính cẩn thận, chính xác trong tính toán.
4/ Năng lực- phẩm chất  
Năng lực chung:  năng lực tính toán, hợp tác 
- Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng ngôn ngữ kí hiệu tóan học 

 Phẩm chất :  HS có tinh thần vượt khó , tự tin, tự giác trong học tập 
II. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : Bảng phụ, phấn màu, sgk.

2/ Học sinh : Bảng nhóm, bút dạ, chuẩn bị bài cũ.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC
1. Ổn định tổ chức

– Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ

2. Tổ chức các hoạt động dạy học 
2.1 Hoạt động khởi động 
2.2. Hoạt động luyện tập  

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Phương pháp : luyện tập 
Kĩ thuật : đặt câu hỏi, động não 
- Hình thức tổ chức : HS làm việc cá nhân  

- Năng lực: Tính toán, 

	GV đưa đề bài lên bảng phụ.
HS làm bài tập vào vở.

	Dạng 1: Bài tập về tập hợp.

Bài 1. Tính số phần tử của các tập hợp sau :

a)  
[image: image357.wmf]{

}

40;41;42;....;100

A

=


b)  
[image: image358.wmf]{

}

10;12;14;...;98

B

=


c)  
[image: image359.wmf]{

}

35;37;39;...;105

C

=



	GV gọi 3 hs lên bảng làm.

 
	Bài làm :

a) Tập hợp A có :

 (100 - 40) : 1 + 1 = 61  (phần tử)

b) Tập hợp B có :

(98 - 10) : 2 + 1 = 45  (phần tử)

c) Tập hợp C có :

(105 - 35) : 2 + 1 = 36  (phần tử)



	Phương pháp : luyện tập 
Kĩ thuật : đặt câu hỏi, động não 
- Hình thức tổ chức : HS làm việc cá nhân  

- Năng lực: Tính toán

	GV đưa đề bài lên bảng.

GV gọi hai hs lên bảng thực hiện, mỗi hs làm một câu.

Hai hs lên bảng làm bài, hs cả lớp làm bài vào vở.

GV và hs dưới lớp nhận xét, chữa bài của hs lên bảng.

GV tiếp tục cho hs làm việc cá nhân, giải bài 3.

Hai hs lên bảng làm bài.


	Dạng 2: Tính nhanh.

Bài 2. Tính nhanh :

a) (2100 - 42) : 21

b) 26 + 27 + … + 33

Bài làm :

a) (2100 - 42) : 21 = 2100 : 21 + 42 : 21

                              = 100 + 2 

                              = 102

b) 26 + 27 + … + 33 

= (26+33) + (27+32) + (28+31) + (29+30)

= 59 .  4  

=  236.

Bài 3. Tính nhanh.

a)  125 . 161 + 75 . 161 + 200 . 139

b)  1253 : 254 

Bài làm :
a)  125 . 161 + 75 . 161 + 200 . 139

  = (125 + 75). 161 + 200 . 139

  =  200 . 161 + 200 . 139

  =  200 .(161 + 139)

  =  200 . 300

  =  60 000

b)  1253 : 254  =  59 : 58 = 5



	Phương pháp : hoạt động nhóm, 
Kĩ thuật : thảo luận nhóm  

- Hình thức tổ chức : HS làm việc nhóm, 

- Năng lực: Tính toán, hợp tác, sử dụng kí hiệu ngôn ngữ toán học 
- Phẩm chất: HS có tinh thần vượt khó , tự tin, tự giác trong học tập

	GV phát phiếu học tập viết sẵn đề bài 4 cho hs làm bài theo nhóm.

GV yêu cầu hs nhắc lại thứ tự thực hiện phép tính trước khi thảo luận nhóm.


	Dạng 3: Thực hiện phép tính.

Bài 4. Thực hiện các phép tính sau :

a)  3 . 52 - 16 : 22 

b)  (39 . 42 - 37 . 42) : 42
c)  2448 : [ 119 - (23 - 6)]

	GV theo dõi và kiểm tra một số nhóm làm bài. Sau 3 phút, GV yêu cầu các nhóm đổi chéo bài cho nhau, gọi đại diện một nhóm làm nhanh nhất đứng tại chỗ trình bày bài giải, GV ghi bảng.

GV và cả lớp cùng nhận xét và sửa sai nếu có, các nhóm chấm bài cho nhóm bạn theo hướng dẫn của GV.
	Bài làm :

a)  3 . 52 - 16 : 22 = 3 . 25 - 16 : 4

                            =  75  -  4

                            =  71

b)  (39 . 42 - 37 . 42) : 42
   =  42 .(39 - 37) : 42

   =  42 . 2 : 42

   =  2

c)  2448 : [ 119 - (23 - 6)]

   = 2448 : [ 119 - 17 ]

   = 2448 : 102

   =  24
Năng lực tính toán, hợp tác 

	Phương pháp : luyện tập 
Kĩ thuật : đặt câu hỏi, động não 
- Hình thức tổ chức : HS làm việc cá nhân  

- Năng lực: Tính toán , tư duy 

	GV: Nhận xét vị trí của x cần tìm trong mỗi đẳng thức ? Từ đó, muốn tìm x ta làm thế nào ?

HS : Trong câu a, x nằm trong số bị trừ 
[image: image360.wmf]Þ

 Tìm số bị trừ x - 47 = ? 
[image: image361.wmf]Þ

 Tìm x.

Ở câu b, x nằm trong số bị chia 
[image: image362.wmf]Þ

 Tìm số bị chia x - 36 = ? 
[image: image363.wmf]Þ

 Tìm x.

Ở câu c, x là số mũ của lũy thừa cơ số 2 
[image: image364.wmf]Þ

 Viết 16 dưới dạng lũy thừa cơ số 2 
[image: image365.wmf]Þ

 cho số mũ bằng nhau 
[image: image366.wmf]Þ

 x = ?
(câu d, hs không nêu được cách làm thì GV hướng dẫn).

Sau đó, GV yêu cầu hs làm bài vào vở, gọi ba hs lên bảng làm các câu a, b, c.


	Dạng 4: Tìm x.
Bài 5. Tìm số tự nhiên x, biết :

a)  (x - 47) - 115 = 0

b)  (x - 36) : 18 = 12

c)  2x  =  16

d)  x50  =  x

Bài làm :
a) (x - 47) - 115 = 0

              x -  47  =  115

                x         =  115 + 47

                 x        =  162

b)  (x - 36) : 18 = 12

           x -  36    =  12 . 18

           x -  36    =  21

           x            =  216 + 36

            x           =  252

c)  2x  =  16   
[image: image367.wmf]Þ

  2x = 24   
[image: image368.wmf]Þ

  x = 4.

d) x50  =  x  
[image: image369.wmf]Þ

  x50 - x = 0

               
[image: image370.wmf]Þ

  x .(x49 - 1) = 0

               
[image: image371.wmf]Þ

  x = 0  hoặc  x49 = 1

               
[image: image372.wmf]Þ

  x = 0  hoặc  x = 1


2.4/ Hoạt động vận dụng 
- Ôn tập các phần đã học, các dạng bài tập đã làm để tiết sau kiểm tra một tiết.

- Làm bài tập :

   Bài 1. Tính hợp lí :

              a)  4 . 24 . 52 - (33 . 18 + 33 . 12)

              b)  22 74 . 52 + 52 . 26 . 4 - 7000

   Bài 2. Tìm số tự nhiên x, biết : 

              a)  24. x - 3 . 5x = 52 - 24 

              b)  7 .(x + 52) - 20 = 190

              c)  14x - 2 . 72 = 2 . 3 . 7

   Bài 3. So sánh :

              a)  830  và  3220                                                  b)  277  và  815 

              c)  554  và  381                                                    d)  4200  và  2400 

2.4/ Hoạt động tìm tòi, mở rộng 
   Bài 4. Chứng minh rằng  10n chia cho 45 luôn dư 10 với mọi n 
[image: image373.wmf]³

 1, n 
[image: image374.wmf]Î

 N.

- GV gợi ý bài 4 :  Xét hai trường hợp :  n = 1  và  n > 1.

   *  n = 1  
[image: image375.wmf]Þ

  10n = 10, chia cho 45 dư 10  (thương bằng 0).

   *  n > 1  
[image: image376.wmf]Þ

  xét hiệu  10n - 10 = 10 .(10n - 1 - 1)

                                                    =  10 . 99...9    (n - 1 chữ số 9)

                                                    =  90 . 11...1     (n - 1 chữ số 1)

                                                    =  45 .  22...2     (n - 1 chữ số 2)

                 
[image: image377.wmf]Þ

  10n = 45 .  22...2  + 10      (n - 1 chữ số 2)

                 
[image: image378.wmf]Þ

  10n chia cho 45 luôn dư 10 với mọi n 
[image: image379.wmf]³

 1, n 
[image: image380.wmf]Î

 N.

	TUẦN 6.
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 21/9/2018


Tiết : 18
KIỂM TRA 45 PHÚT.
I. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- Kiểm tra khả năng lĩnh hội các kiến thức trong chương I (từ tiết 1 đến tiết 17) của hs.

- Phát hiện được những sai sót của hs về việc sử dụng các kí hiệu 
[image: image381.wmf]Î

 ; 
[image: image382.wmf]Ï

 ; cách ghi số tự nhiên ; số phần tử của tập hợp, viết tập hợp con của một tập hợp cho trước. Việc vận dụng tính chất cơ bản của các phép tính cộng, tính nhân ; các công thức về luỹ thừa và thứ tự thực hiện phép tính thông qua làm bài tập. 

2/ Kĩ năng : 
- Rèn khả năng tư duy.
- Rèn kĩ năng tính toán, chính xác, hợp lí.

- Biết trình bày rõ ràng, mạch lạc.
3/ Thái độ :

- Có ý thức tự giác, trình bày sạch sẽ.
4/ Năng lực- phẩm chất  
Năng lực chung:  năng lực tính toán, hợp tác 

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng ngôn ngữ kí hiệu tóan học 

 Phẩm chất :  HS có tinh thần vượt khó , trung thực  trong học tập 
II. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Chuẩn bị đề kiểm tra có đáp án, biểu điểm ; phô tô cho mỗi hs 1 đề.
2/ Học sinh : Đồ dùng học tập ; ôn tập kiến thức đã học.
III. HÌNH THỨC KIỂM TRA

- Kết hợp 5 % TN và 5  % TL theo 4 hình thức cấp độ nhận biết, thông hiểu vận dụng

IV. MA TRẬN ĐỀ

Ma trận đề kiểm tra:

	           Cấp độ

Tên

 chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	 Chủ đề 1-Tập hợp, phần tử tập hợp,ghi số tự nhiên

-Số phần tử tập hợp,tập hợp con
	  - Đếm đúng sốphần tử của tập hợp
	
	Hiểu khái niệm tập hợp con.

 biết số phần tử của tập hợp.
	
	

	Số câu

Số điểm      

 tỉ lệ %
	1

        0,75

C2
	
	2

        0,5

C3,4
	1

 1,25

C18
	2
    0,5

C1;5
	
	
	
	6

        3

30%

	Chủ đề 2:Tính chất các phép tính Cộng, Trừ, Nhân, Chia


	* Nhận biết được tính chất cácphép tính trong N
	KT: Nắm vững các t/chất phép cộng, trừ phép nhân và phép chia.


	Thực hiện  các phép tính , tính đúng giá trị biểu thức nhanh chính xác.
	 Tìm được số bị chia và số chia trong bài toán
	

	Số câu

Số điểm       

tỉ lệ %
	1

        0,25

C9
	
	3

0.75

C7,13,14
	
	
	2    

     1,25

C16a,b
	1

   0,25

C8

	1

      1

C17a
	8
      3.5

35%

	Chủ đề 3: Lỹ thừa với số mũ tự nhiên, Nhân,Chia hai lỹ thừa cùng cơ số


	Nhận biết được các phép nhân chia các lũy thừa cùng cơ số , các quy ước lũy thừa
	Rèn kỹ năng thực hiện các phép tính lũy thừa một cách thành thạo
	Thực hiện được so sánh các lũy thừa.
	
	

	Số câu

Số điểm       

tỉ lệ %
	1

        1

C15
	
	1

      0,25

C6
	
	
	
	
	1

   0,5

C19
	3

      1,75

17,5%

	Chủ đề 4: -Thứ tự thực hiên các phép tính
	Thực hiên  phép tính

đơn giản


	
	HS biết vận dụng các quy ước về thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức để tính đúng giá trị của biểu thức.
	Tính tính lũy thừa ,tìm x


	

	Tổng số câu

Tổng số điểm      

 Tỉ lệ %
	1

          0,25

C11
	
	1

        0,25

C10
 
	
	1

    0,25

C12
	1

   0,5

C16c
	
	1

   0,5

C17b
	5
1,75

17,5%

	TỔNG CỘNG    


	4

          2,25
     22,5%
	8
                 3
    30%


	  6
                2,5

     25%
	  6
                 2,25
      22,5%
	22
       10

100%


ĐỀ BÀI
I.TRẮC NGHIỆM : (5 điểm) 
 Em hãy  khoanh tròn vào chữ cái ®ứng trước đáp án đúng trong các câu sau:
Câu 1 : Tập hợp M = 
[image: image383.wmf]{

}

2;3;4;....;11;12

có số phần tử là:


A. 12
B. 11                        C. 13                     D. 10

Câu 2: Cho tập hợp M = {4; 5; 6; 7}. Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông

    
A . 17  M                B . {5} M                 C . {7 ; 4 ; 5 ; 6 } M

Câu 3:  Cho M = { 3; 7} và N = {1; 3; 7}. Khẳng định nào sau đây là đúng?

      A. 3 
[image: image384.wmf]Î

 M

B. {3; 7} 
[image: image385.wmf]Î

 N

C. M 
[image: image386.wmf]Ì

 N

D. N  =  M 
C©u 4: Số La Mã    XIV    có giá trị là :

     A. 4

        B. 6

            C. 14


D. 16

C©u 5 : Cho số tự nhiên 123456 . Chọn câu đúng
      A . Số trăm là 1234                                  B .  Số trăm là 4

      C . Chữ số hàng trăm là 1234                  D .  Chữ số hàng trăm là 4                                                                                                                     

C©u 6 : Chọn câu đúng


A. 23 = 32
B. 25 
[image: image387.wmf]¹

 10         C. x . x5 =  x5         D.  27 : 24 = 23

C©u 7: Tổng của dãy số 2 + 4 + 6 +.......+288 là 

      A.   20880                 B.   20735                     C.   144                        D.    143

C©u 8 : Hiệu của hai số bằng 107. Số bị trừ có số hàng đơn vị bằng 8. Nếu gạch bỏ chữ số 8 thì được số trừ. Số bị trừ là:

A. 11                    B. 118                          C. 108                    D.128

Câu 9: Tìm x, biết 2x =8.

     A. 4                      B. 3                                   C. 12                     D. 16
Câu 10 : Kết quả của phép tính 55 .52  + 57viết dưới dạng lũy thừa là :

     A . 514                            B. 107                          C. 2.57                    D.10 14 
Câu 11 : Kết quả của phép tính  16 – 8 : 22 là

      A. 2


B. 4



C. 12


D. 14

Câu 12 : Phép toán  6 2 : 4 . 3 + 2 . 5 2  có kết quả là:

A .77


B .  78

C . 79 

D. 80

Câu 13: Tìm x, biết    12 : (2x – 1) – 2  =  2 .

     A. 1                      B. 2                             C. 3                     D. 4

Câu  14: Điều kiện để thực hiện được phép trừ là ...................................... lớn hơn hoặc bằng ................................................
Câu 15: Dùng dấu (x) điền vào cột đúng hoặc sai trong các câu sau

	Câu
	Đúng
	Sai

	a) 128 : 12 4 = 124
	
	

	b) 32 = 6
	
	

	c)  2370= 1
	
	

	d)  x1= 1
	
	


II/ TỰ LUẬN (7điểm)

Câu 16 (1,75đ) Thực hiện các phép tính sau ( tính nhanh nếu có thể ) :

a) 5600 : 25
b) 28.76 + 13.28 + 11.28

c, 4. 52 – 3. 2 + 33: 32 
Câu 17(1,5đ) Tìm số tự nhiên x, biết:

a)  5.(x - 3) = 15                 
b) 10 + 2.x = 45: 43
Câu 18 (1,25đ) 

a, Cho tập hợp A = { 3; 4; 6 }. Viết tất cả các tập hợp là con của A
Câu 19: ( 0,5 đ)  So sánh

       853  và 2163
ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM

	Câu
	1
	3
	4
	5
	2
	6
	7
	8
	9

	Đáp án
	B
	A;C
	C
	A,D
	
[image: image388.wmf]Î


	
[image: image389.wmf]Ì


	=
	B,D
	A
	B
	A

	Câu
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	C
	D
	A
	B
	Số bị trừ ; số trừ
	a, Đ
	b, S
	c, Đ
	d, S

	Phần II
	Câu
	Nội dung đánh giá
	Điểm

	
	16
17
18

19
	a) 5600 : 25 

= ( 5600 . 4 ) : (25 . 4 )

=  22400 : 100 

=  224

b) 28.76 + 13.28 + 11.28

= 28.(76 + 13 + 11)

= 28.100

= 2800

c,  4. 52 – 3. 2 + 33: 32
=   4. 25 – 6 + 3

=  100 – 6 + 3 = 97

a)  5.(x - 3)  =  15

                   x – 3  =  15 :5

                   x – 3  =  3

                          x  =  3 + 3

                          x = 6
      b)  10 + 2.x  =  45: 43
            10 + 2.x  =  42 

            10 + 2.x  =  16                

                      2.x  =  16 – 10

                      2.x  =  6

                         x  =  6 : 2= 3     

Các tập hợp là con của A 

Không có phần tử :  
[image: image390.wmf]f


Có 1 phần tử  : { 3 } ; { 4 } ; { 6 }
Có 2 phần tử:   { 3 ; 4 } ; { 3 ; 6 }; { 4 ; 6 } 

có 3 phần tử :  {3; 4; 5} 
 8 53   và  2 163


Ta có 8 53  =  ( 2 3 )53   =  2 159   
Do    2 163    >  2 159    
Vậy   2 163    >  8 53    
	  0,25

   0,25 

0,25

   0,25

   0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

   0,25

0,25

0,5

    0,25

0,25

0,25



VI. KẾT QUẢ :
	Giái
	Khá
	TB
	Yõu
	Kém

	
	
	
	
	


Kiểm tra ngày 24/9/18

TP

V. ĐỀ BÀI

Đề lẻ.

Phần trắc nghiệm khách quan (5 điểm).
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đóng nhất trong các câu sau :

Câu1.  Cho tập hợp  A = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6}.

           Trong các cách viết sau, cách viết nào sai ?

	A.  1 
[image: image391.wmf]Î

 A  
	B.  {5 ; 3 ; 1} 
[image: image392.wmf]Ì

 A
	C.  {4 ; 2} 
[image: image393.wmf]Î

 A
	D.  0  
[image: image394.wmf]Ï

 A


Câu 2.  Số trăm của số 42 569 là :

	A.  5
	B.  500
	C.  425
	D.  42500 


Câu 3.  Số La Mã 29 được viết là :

	A.  XXIX 
	B.  IXXX
	C.  XXVIIII
	D.  XIXX


Câu 4.  Trong các câu sau, câu nào cho ta ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần :

	A.   x - 1 ; x ; x + 1      (x ( N*)

	B.   a ; a - 1 ; a + 1      (a ( N)

	C.   y + 1 ; y ; y - 1      (y ( N)
	D.   c ; c + 1 ; c + 3     (c ( N)


Câu 5.  Kí hiệu  an  được đọc như sau :

	A.  a mũ n
	B.  a luỹ thừa n

	C.  luỹ thừa bậc n của a
	D.  cả ba câu trên đều đúng.


Câu 6.  Tập hợp  B = {x ( N / 4 
[image: image395.wmf]£

 x - 1 < 8} có số phần tử là :

	A.  5
	B.  4
	C.  3
	D.  2


Câu 7.  Tổng x . x . x . x + y . y . y . y . y  được viết gọn bằng cách dùng luỹ thừa là :

	A.  x4 y5  
	B.  4x + 4y
	C.  x5 + y4     
	D.  xeq \l(\o\ac(4, )) + y5


Câu 8.  Kết quả của phép tính  2eq \l(\o\ac(5, )) : 2eq \l(\o\ac(3, )) là :

	A.  4
	B.  3
	C.  2
	D.  1


Câu 9.  Thương của phép chia  57eq \l(\o\ac(10, )) :  57eq \l(\o\ac(2, )) bằng :

	A.  1eq \l(\o\ac(8, )) 
	B.  57eq \l(\o\ac(8, )) 
	C.  57eq \l(\o\ac(5, )) 
	D.  1eq \l(\o\ac(5, )) 


Câu 10.  Giá trị của x trong phép tính  32 – x = 33  là :

	A.  1
	B.  65
	C.  2
	D. không có giá trị nào. 


Câu 11.    Tổng các số tự nhiên x  thoả mãn  x (  20  là :

	A.  10 
	B.  11 
	C.  210 
	D.  55 


Câu 12.  Cặp số nào thích hợp lần lượt điền vào hai ô trống trong sơ đồ sau để có kết quả đúng :  
[image: image396.wmf]2
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	A.  15 và 24
	B.  6 và 15 
	C.  7 và 16
	D.  4 và 13


Phần tự luận (5 điểm).

Câu 13 (1 điểm).    
   Cho tập hợp  M = {5 ; 7 ; 9 ; ... ; 97 ; 99 ; 101}. Tính số phần tử của tập hợp M.
Câu 14 (2 điểm).
   Thực hiện phép tính :  
[image: image397.wmf](
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Câu 15 (2 điểm).

   Tìm số tự nhiên x, biết :

    a)  10 + 2x = 45 : 43                                     b)  3x + 1  =  27

Câu 16 (1 điểm).

   Một số tự nhiên có bốn chữ số, chữ số hàng đơn vị là 1. Nếu chuyển chữ số hàng đơn vị lên đầu thì ta được một số mới nhỏ hơn số đã cho 2889 đơn vị. Tìm số đã cho. 

Câu 17 (1 điểm). 

   So sánh hai biểu thức sau :

                             
[image: image398.wmf]23415
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  và   
[image: image399.wmf]16

B2

=


Đề chẵn.

Phần trắc nghiệm khách quan (5 điểm).

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đóng nhất trong các câu sau :

Câu1.  Cho tập hợp  A = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6}.

           Trong các cách viết sau, cách viết nào sai ?

	A.  {4 ; 2} 
[image: image400.wmf]Î

 A 
	B.  {5 ; 3 ; 1} 
[image: image401.wmf]Ì

 A
	C.  0  
[image: image402.wmf]Ï

 A
	D.  1 
[image: image403.wmf]Î

 A  


Câu 2.  Số trăm của số 42 569 là :

	A.  500
	B.  42500
	C.  5
	D.  425


Câu 3.  Số La Mã 29 được viết là :

	A.  XXVIIII 
	B.  IXXX
	C.  XIXX 
	D.  XXIX 


Câu 4.  Trong các câu sau, câu nào cho ta ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần :

	A.   a ; a - 1 ; a + 1      (a ( N) 
	B.   c ; c + 1 ; c + 3     (c ( N) 

	C.   x - 1 ; x ; x + 1      (x ( N*)

	D.   y + 1 ; y ; y - 1      (y ( N) 


Câu 5.  Kí hiệu  an  được đọc như sau :

	A.  a mũ n
	B.  a luỹ thừa n

	C.  luỹ thừa bậc n của a
	D.  cả ba câu trên đều đúng.


Câu 6.  Tập hợp   B = {x ( N / 4 
[image: image404.wmf]£

 x - 1 < 8} có số phần tử là :

	A.  2
	B.  4
	C.  3
	D.  5


Câu 7.  Tổng x . x . x . x + y . y . y . y . y  được viết gọn bằng cách dùng luỹ thừa là :

	A.  xeq \l(\o\ac(4, )) + y5
	B.  x5 + y4     
	C.  x4 y5  
	D.  4x + 4y


Câu 8.  Kết quả của phép tính  2eq \l(\o\ac(5, )) : 24 là :

	A.  4
	B.  3
	C.  2
	D.  1


Câu 9.  Thương của phép chia  57eq \l(\o\ac(10, )) :  57eq \l(\o\ac(2, )) bằng :

	A.  57eq \l(\o\ac(8, ))
	B.  57eq \l(\o\ac(5, )) 
	C.  1eq \l(\o\ac(8, ))
	D.  1eq \l(\o\ac(5, )) 


Câu 10.  Giá trị của x trong phép tính  32 – x = 33  là :

	A.  1
	B.  65
	C.  2
	D. không có giá trị nào. 


Câu 11.    Tổng các số tự nhiên x  thoả mãn  x (  20  là :

	A.  10 
	B.  210 
	C.  55
	D.  11  



Câu 12.  Cặp số nào thích hợp lần lượt điền vào hai ô trống trong sơ đồ sau để có kết quả đúng :  
[image: image405.wmf]2

3226

+´

uuuuuuuruuuuuur

  

	A.  4 và 10
	B.  4 và 13 
	C.  7 và 13
	D.  8 và 5


Phần tự luận (5 điểm).

Câu 13 (1 điểm).    
   Cho tập hợp  M = {5 ; 7 ; 9 ; ... ; 97 ; 99 ; 101}. Tính số phần tử của tập hợp M.
Câu 14 (2 điểm).
   Thực hiện phép tính :  
[image: image406.wmf](
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Câu 15 (2 điểm).

   Tìm số tự nhiên x, biết :

    a)  10 + 2x = 45 : 43                                     b)  3x + 1  =  27

Câu 16 (1 điểm).

   Một số tự nhiên có bốn chữ số, chữ số hàng đơn vị là 1. Nếu chuyển chữ số hàng đơn vị lên đầu thì ta được một số mới nhỏ hơn số đã cho 2889 đơn vị. Tìm số đã cho. 

Câu 17 (1 điểm). 

   So sánh hai biểu thức sau :

                             
[image: image407.wmf]23415
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ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm).

Mỗi câu khoanh đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đề lẻ
	C
	C
	A
	A
	D
	B
	D
	A
	B
	D
	C
	A

	Đề chẵn
	¢
	D
	D
	C
	D
	C
	A
	C
	A
	D
	B
	B


Phần tự luận (7 điểm).

(Nếu hs không làm giống đáp án nhưng vẫn đúng thì vẫn cho đủ số điểm đã quy định).

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	13


	M = {5 ; 7 ; 9 ; ... ; 99 ; 101}.

Tập hợp M có số phần tử là :

(101 - 5) : 2 + 1 = 49 (phần tử)
	1



	14
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	0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
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	a


	             10 + 2x = 45 : 43
             10 + 2x = 42
             10 + 2x = 16

                   2x   =   6

                     x   =   3


	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b


	             3x + 1  =  27

             3x + 1  =  33
             x + 1 = 3

                 x   = 2
	0,5

0,25

0,25

	16


	Gọi số cần tìm là 
[image: image411.wmf]abc1

  (
[image: image412.wmf]a,b,cN

ẻ

 ; 
[image: image413.wmf]0a9

<£

 ; 
[image: image414.wmf]0b,c9

££

) 
Sau khi chuyển chữ số 1 lên đầu ta được số mới là 
[image: image415.wmf]1abc

.
Theo đề bài ta có :

                        
[image: image416.wmf]abc11abc2889

10.abc11000abc2889

9.abc13889

9.abc38891

9.abc3888

abc3888:9

abc432

=+

+=++

+=

=-

=

=

=


Vậy số cần tìm là 4321.

	0,25
0,25

0,25

0,25

	17

	Ta có : 
[image: image417.wmf]23415

A12222...2

=++++++


Nên :  
[image: image418.wmf]2341516

2A2222...22

=++++++


Suy ra :  
[image: image419.wmf]A2AA

=-


                 
[image: image420.wmf]2341516

(2222...22)

=++++++-



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image421.wmf]23415

(12222...2)

++++++


                 
[image: image422.wmf]2341516

2222...22

=++++++-



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image423.wmf]23415

12222...2

------


                 
[image: image424.wmf]16

21

=-


và 
[image: image425.wmf]16

B2

=

.  Vậy :  A < B.
	0,5

0,5


	TUẦN 7.
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn :  28/9/2018


Tiết : 19 - Bài 10.
TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- HS biết nhận ra một tổng của hai hay nhiều số, một hiệu của hai số có hay không chia hết cho một số mà không cần tính giá trị của tổng, của hiệu đó.

- HS hiểu ®​­îc các tính chất chia hết của một tổng, một hiệu.
2/ Kĩ năng : 

- HS sử dụng được các tính chất chia hết của một tổng, một hiệu.

- HS sử dụng thành thạo các kÝ hiệu 
[image: image426.wmf];

MM


3/ Thái độ :

- Rèn cho HS tính chính xác khi sử dụng các tính chất chia hết nói trên.
- Rèn cho HS trình bày khoa học, rõ ràng, mạch lạc.
B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : SGK, SGV, bảng phụ, phấn màu.
- Phương pháp : Đàm thoại gợi mở, luyện tập thực hành, hợp tác nhóm.
2/ Học sinh : SGK, vở ghi, vở làm bài tập ở nhà, ôn kiến thức cũ và đọc trước bài 10.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :  6A :
2/ Kiểm tra bài cũ :

* GV nêu yêu cầu kiểm tra :

   - Khi nào ta nói số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b 
[image: image427.wmf]¹

0 ? Khi nào số tự nhiên a không chia hết cho số tự nhiên b 
[image: image428.wmf]¹

 0 ? Mỗi trư​ờng hợp cho 1 ví dụ. 
* Một hs lên bảng kiểm tra :

   - Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b 
[image: image429.wmf]¹

 0 nếu có số tự nhiên q sao cho a = b.q

ví dụ :  6 chia hết cho 2, vì  6 = 2 . 3

   - Số tự nhiên a không chia hết cho số tự nhiên b 
[image: image430.wmf]¹

 0 nếu  a = b.q + r  (q, r 
[image: image431.wmf]Î

N ; 0 < r  < b)

ví dụ :   15 không chia hết cho 4, vì : 15 = 4 . 3 + 3 
[image: image432.wmf]Þ

  15 : 4 = 3 (d​­ 3).

* GV nhận xét, cho điểm.
3/ Tiến trình bài học :

* GV: Chúng ta đã biết quan hệ chia hết giữa hai số tự nhiên. Khi xem xét một tổng có chia hết cho một số hay không, có những trường hợp không tính tổng hai số mà vẫn xác định được tổng đó có chia hết hay không chia hết cho một số nào đó. Để biết được điều này chúng ta vào bài ngày hôm nay.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1 : Nhắc lại về quan hệ chia hết.

	GV giữ lại tổng quát và ví dụ hs vừa kiểm tra bài cũ, giới thiệu kí hiệu :
	1/ Nhắc lại về quan hệ chia hết.

	   + a chia hết cho b là  a 
[image: image433.wmf]M

 b

   + a không chia hết cho b là  a 
[image: image434.wmf]M

 b.

HS nghe giảng và ghi bài.

	+ a chia hết cho b kí hiệu là  a 
[image: image435.wmf]M

 b

+ a không chia hết cho b kí hiệu là  a 
[image: image436.wmf]M

 b.

 

	Hoạt động 2 : Tính chất 1.

	GV cho hs làm bài tập 
[image: image437.wmf]?1

 sgk. 

GV gọi 3 hs lấy ví dụ cho câu a.

HS lấy ví dụ.
GV gọi tiếp 2 hs lấy ví dụ cho câu b.

GV: Qua các VD trên em có nhận xét gì ?

HS : Nếu mỗi số hạng của tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.

GV giới thiệu kí hiệu   "
[image: image438.wmf]Þ

"

GV: Nếu có a 
[image: image439.wmf]M

 m và b 
[image: image440.wmf]M

 m. Em hãy dự đoán xem ta suy ra đ​ược điều gì ?

HS :   a 
[image: image441.wmf]M

 m và b 
[image: image442.wmf]M

 m 
[image: image443.wmf]Þ

 (a +b) 
[image: image444.wmf]M

 m

GV: Hãy tìm 3 số chia hết cho 3.

HS tìm ba số, có thể là : 15 ; 36 ; 72.
GV: Hãy xét hiệu 72 - 15 ; 36 - 15 và tổng 

15 + 36 + 72  có chia hết cho 3 không ?

HS :  72 - 15 = 57    (
[image: image445.wmf]M

 3)

         36 - 15 = 21     (
[image: image446.wmf]M

 3)

         15 + 36 + 72 = 123    (
[image: image447.wmf]M

 3)

GV: Qua ví dụ trên em có nhận xét gì ?

HS : 
- Nếu số bị trừ và số trừ đều chia hết cho một số thì hiệu chia hết cho số đó.

- Nếu tất cả các số hạng của một tổng cùng chia hết cho một số thì tổng chia hết cho số đó.

GV: Hãy viết dạng tổng quát của hai nhận xét trên ?

Một hs lên bảng viết dạng tổng quát.

	2/ Tính chất 1.
Ví dụ :

a) 18 
[image: image448.wmf]M

 6 ; 24 
[image: image449.wmf]M

 6. Tổng 18 + 24 = 42   (
[image: image450.wmf]M

 6)

      6 
[image: image451.wmf]M

 6 ; 36 
[image: image452.wmf]M

 6. Tổng 6 + 36 = 42       (
[image: image453.wmf]M

 6)

    30 
[image: image454.wmf]M

 6 ; 24 
[image: image455.wmf]M

 6 . Tổng 30 + 24 = 54    (
[image: image456.wmf]M

 6)

b) 21 
[image: image457.wmf]M

 7 ; 35 
[image: image458.wmf]M

 7. Tổng 21 + 35 = 56    (
[image: image459.wmf]M

 7)

      7 
[image: image460.wmf]M

 7 ; 14 
[image: image461.wmf]M

 7. Tổng 7 + 14 = 21      (
[image: image462.wmf]M

 7)

Kí hiệu “
[image: image463.wmf]Þ

” đọc là suy ra hoặc là kéo theo.

Tính chất 1 :
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	GV: Hai nhận xét trên cũng là phần chú ý trong sgk/34.

GV: Hãy phát biểu nội dung tính chất 1.

HS phát biểu nội dung tính chất 1 ở phần đóng khung trong sgk/34.


	Chú ý :  sgk/34.
Tổng quát : sgk/34.



	

	GV cho hs làm bài tập 
[image: image467.wmf]?2

 sgk. Yêu cầu hs hoạt động nhóm: Nêu nhận xét cho mỗi phần. Từ đó dự đoán : a 
[image: image468.wmf]M

 m và b 
[image: image469.wmf]M

 m  
[image: image470.wmf]Þ

 ...
GV: lấy ví dụ 2 số, trong đó một số không chia hết cho 4 và một số chia hết cho 4.

Xét xem hiệu hai số đó có chia hết cho 4 không ?

GV: Vậy nhận xét trên có đúng với một hiệu không ? Viết dạng tổng quát.

HS : Nhận xét trên vẫn đúng với một hiệu.

GV: Xét xem tổng 14 + 6 + 12 có chia hết cho 3 không ?

HS : 14 + 6 + 12 = 32    (
[image: image471.wmf]M

3)
GV: Em có nhận xét gì về ví dụ trên ?

HS : Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số, các số còn lại đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó.

GV: Hãy viết dạng tổng quát ?

GV yêu cầu hs nhắc lại tính chất 2.

Một vài hs nhắc lại tính chất 2.


	3/ Tính chất 2.

[image: image472.wmf]?2

sgk :

a) 17 
[image: image473.wmf]M

 4  ;  16 
[image: image474.wmf]M

 4  
[image: image475.wmf]Þ

 17 + 16 = 33 
[image: image476.wmf]M

4


b) 35 
[image: image477.wmf]M

 5   ;   7 
[image: image478.wmf]M

 5  
[image: image479.wmf]Þ

 35 + 7 = 42  
[image: image480.wmf]M

5


Nhận xét : Nếu trong một tổng hai số hạng, có một số hạng không chia hết cho một số nào đó, còn số hạng kia chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó.

Tính chất :
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VD: 17 
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 4  ;  16 
[image: image483.wmf]M

 4  
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(víi  a > b  ;   m 
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4/ Củng cố :

* GV cho hs làm bài tập 
[image: image489.wmf]?3

 và 
[image: image490.wmf]?4

 trong sgk/35 để củng cố.

* HS làm bài tập vào vở, ba hs lên bảng làm bài 
[image: image491.wmf]?3

 :

   HS1 :   80 + 16 
[image: image492.wmf]M

 8, vì  80 
[image: image493.wmf]M

 8 và 16 
[image: image494.wmf]M

 8

               80 - 16 
[image: image495.wmf]M

 8, vì 80 
[image: image496.wmf]M

 8 và 16 
[image: image497.wmf]M

 8

   HS2 :   80 + 12 
[image: image498.wmf]M

 8, vì 80 
[image: image499.wmf]M

 8 và 12 
[image: image500.wmf]M

 8

               80 - 12 
[image: image501.wmf]M

 8, vì  80 
[image: image502.wmf]M

 8 và 12 
[image: image503.wmf]M

 8

   HS3 :  32 + 40 + 24 
[image: image504.wmf]M

 8, vì  32 
[image: image505.wmf]M

 8 ; 40 
[image: image506.wmf]M

 8 ; 24 
[image: image507.wmf]M

 8

              32 + 40 + 12 
[image: image508.wmf]M

 8, vì  32 
[image: image509.wmf]M

 8 ; 40 
[image: image510.wmf]M

 8 ; 12 
[image: image511.wmf]M

 8

   HS4 : làm bài 
[image: image512.wmf]?4

 :   a 
[image: image513.wmf]M

 3 ; b 
[image: image514.wmf]M

 3, nhưng a + b 
[image: image515.wmf]M

 3.
             Ví dụ :  a = 5 ; b = 4. Trong đó :  5 
[image: image516.wmf]M

 3 ; 4 
[image: image517.wmf]M

 3, nhưng  5 + 4 = 9   (
[image: image518.wmf]M

 3)   

* GV chốt lại bài.
5/ Dặn dò :

- Học thuộc hai tính chất chia hết của một tổng.

- Làm bài tập từ 83 đến 90 (sgk/35 + 36) và bài tập từ 114 đến 122 (sbt/20 + 21).

- Ôn tập dấu hiệu chia hết cho 2 và 5 đã học ở tiểu học.

6/ Phụ lục :
- Bảng phụ ghi nội dung các tính chất, các bài tập 
[image: image519.wmf]?

 trong sgk.

***************************
	TUẦN 7. 
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 25/9/2017


Tiết : 20 - Bài 11.
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- HS biết các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.
- HS hiểu ®​­îc cơ sở lÝ luận của các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 dựa vào các kiến thức đã học ở lớp 5.
2/ Kĩ năng : 

- HS thực hiện được các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 để nhanh chóng nhận ra một số, một tổng hay một hiệu có hay không chia hết cho 2, cho 5.
- HS thực hiện thành thạo các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 để nhanh chóng nhận ra một số, một tổng hay một hiệu có hay không chia hết cho 2, cho 5.
3/ Thái độ :

- Rèn cho HS tính chính xác khi sử dụng các tính chất chia hết nói trên.
4/ Năng lực- phẩm chất  
Năng lực:  năng lực tính toán.

 Phẩm chất :  tự giác , có tinh thần vượt khó 
II. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : SGK, SGV, bảng phụ, phấn màu.

2/ HS :  Sgk, vở ghi, ôn tập kiến thức cũ và đọc trước bài 11/sgk.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 

Phương pháp : vấn đáp, hoạt động nhóm , luyện tập thực hành 
Kĩ thuật : đặt câu hỏi, thảo luận 
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1. Hoạt động khởi động 

* Ổn định tổ chức :   

* Kiểm tra bài cũ : 

* GV nêu yêu cầu kiểm tra :

   Câu 1. Mỗi số hạng của tổng 246 + 30 có chia hết cho 6 không ?

Không làm phép cộng, hãy cho biết tổng trên có chia hết cho 6 không ? Phát biểu tính chất tương ứng.

   Câu 2. Cho tổng 246 + 30 + 15. Không làm phép cộng, hãy cho biết tổng đó có chia hết cho 6 không ? Phát biểu tính chất tương ứng.

* Một hs lên bảng kiểm tra :

   Câu 1 :  246 
[image: image520.wmf]M

 6  ;  30 
[image: image521.wmf]M

 6   
[image: image522.wmf]Þ

  246 + 30 
[image: image523.wmf]M

 6.

   Tính chất : Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.

   Câu 2 :  246 
[image: image524.wmf]M

 6  ;  30 
[image: image525.wmf]M

  6  ;  15 
[image: image526.wmf]M

 6   
[image: image527.wmf]Þ

  246 + 30 + 15 
[image: image528.wmf]M

 6.

   Tính chất : Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng thì tổng không chia hết cho số đó.

* GV nhận xét, cho điểm.
* Bài mới 
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	

	GV : đặt câu hỏi vấn đáp 
GV yêu cầu hs tìm một số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0, rồi xét xem số đó có chia hết cho 2, cho 5 không ? Vì sao ?

HS lấy ví dụ.


	1/ Nhận xét mở đầu.
* Ví dụ :

20 = 2. 10 = 2. 2. 5 chia hÕt cho 2, cho 5.

210 = 21. 10 = 21. 2. 5 chia hÕt cho 2, cho 5.

3310 = 331. 10 = 331. 2. 5 chia hÕt cho 2, cho 5.

* Nhận xét : Các số có chữ số tận cùng là 0 đều chia hết cho 2 và chia hết cho 5. 



	

	GV: Trong các số có một chữ số, số nào chia hết cho 2 ?

HS : Các số có một chữ số chia hết cho 2 là :  0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8. 

GV:  Xét số   n = 
[image: image529.wmf]43*

. Thay dấu * bởi chữ số nào thì n chia hết cho 2 ?

GV gợi ý : viết  n = 
[image: image530.wmf]43*

  = 430 + *

HS trả lời.
	2/ Dấu hiệu chia hết cho 2.

a) Xét số   n = 
[image: image531.wmf]43*

.

Ta có : n = 
[image: image532.wmf]43*

  = 430 + *

- Vì 430 
[image: image533.wmf]M

 2 
[image: image534.wmf]Þ

 Nếu thay dấu * bằng các chữ số 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì n chia hết cho 2.



	GV: Vậy những số như​ thế nào thì chia hết cho 2 ?

HS phát biểu kết luận 1  (sgk).

GV: Thay dấu * bởi chữ số nào thì n không chia hết cho 2 ?

HS :  Thay dấu * bằng 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9  thì n không chia hết cho 2.

GV: Vậy những số như​ thế nào thì không chia hết cho 2 ?

HS phát biểu kết luận 2 (sgk).
GV: Từ hai kết luận trên, hãy phát biểu dấu hiệu chia hết cho 2.

HS nêu kết luận phần đóng khung (sgk/37).

GV cho hs làm bài tập 
[image: image535.wmf]?1

 sgk.

HS trả lời miệng.


	- Nếu thay dấu * bằng các chữ số 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 thì n không chia hết cho 2.

b) Kết luận : sgk/37.


[image: image536.wmf]?1

 sgk :

  Trong các số : 328 ; 1437 ; 895 ; 1234, thì :

- Các số chia hết cho 2 là 328 ; 1234. 

- Các số không chia hết cho 2 là 1437 ; 895.



	

	GV: Trong các số có một chữ số, số nào chia hết cho 5 ?

HS : Các số có một chữ số chia hết cho 5 là :  0 ; 5.

GV:  Xét số   n = 
[image: image537.wmf]43*

. Thay dấu * bởi chữ số nào thì n chia hết cho 5 ?

HS : Ta viết  n = 
[image: image538.wmf]43*

  = 430 + * 
[image: image539.wmf]Þ

 thay dấu * bằng 0 ; 5 thì  n chia hết cho 5.
GV: Vậy những số như​ thế nào thì chia hết cho 5 ?

HS phát biểu kết luận 1/sgk.

GV: Thay dấu * bởi chữ số nào thì n không chia hết cho 5 ?

HS trả lời.

GV: Vậy những số như​ thế nào thì không chia hết cho 5 ?

HS phát biểu kết luận 2/sgk.
GV: Từ hai kết luận trên, hãy phát biểu dấu hiệu chia hết cho 5 ?

HS phát biểu.
GV cho hs làm bài tập 
[image: image540.wmf]?2

 sgk.
	3/ Dấu hiệu chia hết cho 5.
a) Xét số   n = 
[image: image541.wmf]43*

.
Ta viết  n = 
[image: image542.wmf]43*

  = 430 + * 

- Vì 430 
[image: image543.wmf]M

 5 
[image: image544.wmf]Þ

 Nếu thay dấu * bằng các chữ số 0 ; 5 thì  n chia hết cho 5.

- Nếu thay dấu * bằng các chữ số 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 thì n không chia hết cho 5.
b) Kết luận : sgk/38.


[image: image545.wmf]?2

 sgk :

	HS trả lời miệng.

	- Thay dấu * bởi các chữ số 0 và 5 vào số 
[image: image546.wmf]37*

 thì số đó chia hết cho 5.




3. Hoạt động luyện tập 

 GV cho hs hoạt động nhóm cặp đôi làm bài tập 91 (sgk/38).

HS: thực hiện thảo luận nhóm 
Trong các số  652 ; 850 ; 1546 ; 785 ; 6321 :

     +  Số chia hết cho 2 là :   652 ; 850 ; 1546.

     + Số chia hết cho 5 là :   850 ; 785.

- GV gọi hs lần lượt đứng tại chỗ trả lời bài tập 92 (sgk/38) :

     Trong các số  2141 ; 1345 ; 4620 ; 234 :

     a)  Số chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5 là :  234

     b)  Số chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 là :  1345

     c)  Số chia hết cho cả 2 và 5 là :  4620

     d)  Số không chia hết cho cả 2 và 5 là :  2141.

- Nếu còn thời gian, GV cho hs làm tiếp bài tập 93 (sgk/38).
4. Hoạt động vận dụng 

- Làm bài tập từ 93 đến 100 (sgk/38 + 39) và bài tập 123 ; 124 ; 125 ; 126 (sbt/21 + 22).

2.5. Hoạt động tìm tòi , mở rộng 
Chứng tỏ rằng:

6100 – 1 chia hết cho 5.

Kiểm 
TUẦN 7:     Tiết : 21          Ngày soạn: 25/9/2017               Ngày dạy: 
LUYỆN TẬP.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- HS biết các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.
- HS hiểu các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 để nhanh chóng nhận ra một số, một tổng hay một hiệu có hay không chia hết cho 2, cho 5.
2/ Kĩ năng : 

- HS vận dụng được các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 vào giải toán.
- HS thực hiện thành thạo các dấu hiệu chia hết và áp dụng vào giải các bài toán mang tính thực tế.
3/ Thái độ :

- HS có thói quen suy luận chặt chẽ.
- Rèn cho HS tính cẩn thận, chính xác khi phát biểu và làm bài tập.
4/ Năng lực- phẩm chất  
Năng lực:  năng lực tư duy

 Phẩm chất :  chia sẻ biết giúp đỡ nhau trong học tập  
II. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : SGK, SGV, bảng phụ, phấn màu.

2/ HS :  Sgk, vở ghi, ôn tập kiến thức cũ 

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 

Phương pháp : vấn đáp, hoạt động nhóm , luyện tập thực hành 
Kĩ thuật : đặt câu hỏi, thảo luận 
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1. Hoạt động khởi động 

* Ổn định tổ chức :   

* Kiểm tra bài cũ : 

* GV nêu yêu cầu kiểm tra :

   Câu 1. Nêu dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5. Chữa bài tập 94 (sgk/38).

             (GV yêu cầu hs giải thích cách làm).

   Câu 2. Chữa bài tập 95 (sgk/38).

* Hai hs lên bảng kiểm tra :

   HS1 làm câu 1 : 

   - Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

   - Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

   - Chữa bài tập 94/sgk :

   +  Số dư​ khi chia 813 ; 264 ; 736 ; 6547 cho 2 lần l​ượt là  1 ; 0 ; 0 ; 1.
   +  Số dư​  khi chia mỗi số trên cho 5 lần lượt là  4 ; 3 ; 1 ; 2.

   + Giải thích : Tìm số d​ư, chỉ cần chia chữ số tận cùng cho 2 ; 5. Kết quả số d​ư tìm đư​ợc chính là số dư  mà đề bài yêu cầu.

   HS2 làm câu 2 : Chữa bài 95/sgk.

   Kết quả điền vào dấu * :  a)  Chia hết cho 2 :  0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8.

                                            b)  Chia hết cho 5 :  0 ; 5.

                                            c)  Chia hết cho cả 2 và 5 :  0.

* GV nhận xét, cho điểm.
* Bài mới 

2. Hoạt động luyện tập 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Dạng 1 : Điền thích hợp.

	GV yêu cầu hs hoạt động nhóm.
HS làm bài theo nhóm khoảng 2 phút, nộp bảng nhóm.

GV thu bài hai nhóm làm xong nhanh nhất, treo lên bảng để cả lớp cùng nhận xét, yêu cầu các nhóm còn lại đổi bài chấm chéo.

GV: So sánh điểm khác nhau ở bài 96 với bài 95 ?

HS : Chữ số * trong bài 95 là chữ số cuối 
	Bài 96 (sgk/39).

- Điền chữ số vào dấu * để được số 
[image: image547.wmf]*85

 thoả mãn :

a) chia hết cho 2.

b) chia hết cho 5.

Bài làm :
a) Vì số 
[image: image548.wmf]*85

 có chữ số tận cùng là 5
[image: image549.wmf]M

2, nên số đó không chia hết cho 2, hay không có chữ số nào thoả mãn.

b) Số 
[image: image550.wmf]*85

 
[image: image551.wmf]M

 5 
[image: image552.wmf]Þ

 * 
[image: image553.wmf]Î

 {1 ; 2 ; 3 ; … ; 9}



	cùng (hàng đơn vị), còn trong bài 96 lại  là chữ số đầu tiên (hàng trăm).
GV chốt lại vấn đề : Dù thay dấu * ở vị trí nào cũng phải quan tâm đến chữ số tận cùng xem có chia hết cho 2, cho 5 không.

GV cho hs trả lời miệng bài 98/sgk.

	Bài 98 (sgk/39).

a) Đ

b) S

c) Đ

d) S



	Dạng 2 : Tìm số tự nhiên.

	HS đọc đề bài. 

GV: Làm thế nào để ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số chia hết cho 2? Chia hết cho 5?

HS trả lời.

GV gọi một hs lên bảng trình bày, hs cả lớp làm vào vở.

GV ®­​a thêm bài tập lên bảng phụ. 

HS đọc đề bài.

HS làm bài cá nhân, sau đó nêu kết quả tìm được.

GV cho hs tiếp tục làm bài tập 99/sgk.

HS suy nghĩ và làm bài d​ưới sự hướng dẫn của GV.
	Bài 97 (sgk/39). 

   Dùng ba chữ số 4 ; 0 ; 5, hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau thoả mãn điều kiện :

a) Số đó chia hết cho 2.

b) Số đó chia hết cho 5.
Bài làm :

a) Số đó chia hết cho 2 thì chữ số tận cùng là 0 hoặc 4. Đó là các số :

450  ;  540  ;  504

b) Số đó chia hết cho 5 thì chữ số tận cùng là 0 hoặc 5. Đó là các số :

450  ;  540  ;  405

Bài tập.

   Dùng cả ba chữ số 4 ; 5 ; 3 hãy ghép thành các số tự nhiên có 3 chữ số :

a) Lớn nhất và chia hết cho 2

b) Nhỏ nhất và chia hết cho 5.
Kết quả :
a)  534

b)  345

Bài 99 (sgk/39).

   Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2 và chia cho 5 thì dư 3.

Bài làm :
Gọi số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số 

	
	giống nhau là :   
[image: image554.wmf]bb


Số đó chia hết cho 2 do đó chữ số tận cùng có thể là  0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8.

Mặt khác, số đó chia 5 dư 3 nên số cần tìm là 88.



3. Hoạt động vận dụng  
- Làm các bài tập từ 127 đến 132 (sbt/22).

4. Hoạt động tìm tòi, mở rộng 
Chứng tỏ rằng:

2120 – 1110 chia hết cho 2 và 5

Ngày   tháng     năm 2017
Đã kiểm tra

	TUẦN 8.
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 5/10/2015.


Tiết : 22 - Bài 12.
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- HS biết về các  dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.
- HS hiểu bản chất cuả các dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 và so sánh với dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5. 
2/ Kĩ năng : 

- HS vận dụng các dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 để nhanh chóng nhận ra một số có chia hết cho 3, cho 9 hay không.
- HS thành thạo khi phát biểu lý thuyết, vận dụng linh hoạt sáng tạo các dấu hiệu để giải các bài tập.
3/ Thái độ :

- Rèn cho HS tính chính xác khi phát biểu và vận dụng dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : Sgk, sgv, bảng phụ, phấn màu.
- Phương pháp : Vấn đáp, luyện tập thực hành, hợp tác nhóm.
2/ Học sinh :  Sgk, vở ghi, đọc bài trước ở nhà. 
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :  6A :
2/ Kiểm tra bài cũ :

* GV gọi một hs lên bảng chữa bài 128 (sbt/22). 

     - Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2, còn chia cho 5 thì dư 4.

* Một hs lên bảng kiểm tra :

   Gọi số tự nhiên có hai chữ số và các chữ số giống nhau là :  
[image: image555.wmf]aa

.

   Điều kiện :  a 
[image: image556.wmf]Î

 N ;  1 
[image: image557.wmf]£

 a 
[image: image558.wmf]£

 9.
   Vì  
[image: image559.wmf]aa

  chia cho 5 dư 4, nên  a 
[image: image560.wmf]Î

 {4 ; 9}. 
   Mà  
[image: image561.wmf]aa

  chia hết cho 2 
[image: image562.wmf]{

}

0;2;4;6;8

a

ÞÎ

.

   Vậy  a = 4  là thoả mãn điều kiện  
[image: image563.wmf]Þ

  Số phải tìm là  44.

* GV nhận xét, cho điểm.
3/ Tiến trình bài học :

* GV đặt vấn đề : Xét hai số :  a = 2124 và b = 5124. Thực hiện phép tính chia để kiểm tra xem số nào chia hết cho 9, số nào không chia hết cho 9 ?

* HS làm tính chia và trả lời :   a 
[image: image564.wmf]M

 9  ;  b 
[image: image565.wmf]M

 9.
* GV: Ta thấy hai số đều có tận cùng bằng 124, nhưng a chia hết cho 9, còn b không chia hết cho 9. Dường như dấu hiệu chia hết cho 9 không liên quan đến các chữ số tận cùng, vậy nó liên quan đến yếu tố nào ? Nội dung tiết học này sẽ cho chúng ta biết điều đó.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	

	GV: Xét số 378, hãy viết dưới dạng tổng các luỹ thừa của 10.

HS trả lời.

GV: Vì 100 và 10 chia cho 9 đều dư 1, nên ta viết 100 = 99 + 1 và 10 = 9 + 1, trong đó có các số 99 và 9 đều chia hết cho 9.

Thay vào tổng trên và biến đổi tiếp.

Một hs biến đổi miệng, GV ghi bảng.

GV: Như vậy số 378 viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó (3 + 7 + 8) cộng với một số chia hết cho 9 là (3. 11. 9 + 7. 9).

GV yêu cầu hs thực hiện tương tự như trên đối với số 253.
Một hs thực hiện trên bảng, cả lớp làm vào vở.

GV: Vậy mọi số đều viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9.

HS đọc lại nhận xét mở đầu.


	1/ Nhận xét mở đầu.
* Xét số 378 :

378 = 3. 100 + 7.10 + 8

 = 3.(99 + 1) + 7.(9 + 1) + 8

 = 3. 99 + 3 + 7. 9 + 7 + 8

 = (3 + 7 + 8) + (3. 11. 9 + 7. 9)

 = (Tổng các chữ số) + ( số 
[image: image566.wmf]M

 9)

253 = 2. 100 + 5. 10 + 3

       = 2.(99 + 1) + 5.(9 + 1) + 3

       = 2. 99 + 2 + 5. 9 + 5 + 3

       = (2 + 5 + 3) + (2. 11. 9 + 5. 9)

       = (Tổng các chữ số) + ( Số 
[image: image567.wmf]M

 9)

* Nhận xét : sgk/39.

	

	GV: áp dụng nhận xét mở đầu, xét xem số 378 có chia hết cho 9 không ? 
HS trả lời, GV ghi bảng.

GV cho hs nêu kết luận 1/sgk.

GV: Tương tự, xét xem số 253 có chia hết cho 9 không ?

GV cho hs nêu kết luận 2/sgk.

GV: Từ kết luận 1 và 2 ta có dấu hiệu chia hết cho 9 (sgk/40).

HS đọc nội dung dấu hiệu.

	2/ Dấu hiệu chia hết cho 9.

a) Xét số :  378
Theo nhận xét mở đầu, ta có :

378 = (3 + 7 + 8) + (3. 11. 9 + 7. 9)

       =  18 + (số chi hết cho 9)


[image: image568.wmf]Þ

 378 
[image: image569.wmf]M

 9, vì cả hai số hạng đều chia hết cho 9.

253 = (2 + 5 + 3) + (2. 11. 9 + 5. 9)

       =  10 + (số chi hết cho 9)


[image: image570.wmf]Þ

 253 
[image: image571.wmf]M

 9, vì một số hạng không chia hết cho 9, số hạng còn lại chia hết cho 9.

b) Kết luận : sgk/40.



	GV cho hs làm 
[image: image572.wmf]?1

 và yêu cầu giải thích.


	
[image: image573.wmf]?1

 sgk :
* 621 
[image: image574.wmf]M

 9,  vì  6 + 2 + 1 = 9 
[image: image575.wmf]M

 9

* 1205 
[image: image576.wmf]M

 9,  vì  1 + 2 + 0 + 5 = 8 
[image: image577.wmf]M

 9

* 1327 
[image: image578.wmf]M

 9,  vì  1 + 3 + 2 + 7 = 13 
[image: image579.wmf]M

 9

* 6354 
[image: image580.wmf]M

 9,  vì  6 + 3 + 5 + 4 = 18 
[image: image581.wmf]M

 9



	

	GV: Một số chia hết cho 9 có chia hết cho 3 không ? Vì sao ?

HS : Một số chia hết cho 9 có chia hết cho 3, Vì  9 
[image: image582.wmf]M

 3.

GV: Dựa vào nhận xét mở đầu và nhận xét trên, hãy xét xem số 2031 có chia hết cho 3 hay không ?

HS trả lời, GV ghi bảng.

GV: Một số như thế nào thì chia hết cho 3 ?

HS : Số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

GV : Tương tự, xét xem số 3415 có chia hết cho 3 không ?

HS làm VD2 tương tự VD1.

GV: Số ntn thì không chia hết cho 3 ?

HS : Số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3.

GV: Từ hai kết luận trên, hãy rút ra dấu hiệu chia hết cho 3.

HS đọc dấu hiệu chia hết cho 3 (sgk/41).

GV cho hs làm bài tập 
[image: image583.wmf]?2

 sgk.

	3/ Dấu hiệu chia hết cho 3.

a) Ví dụ :

VD1 : Số 2031 có chia hết cho 3 không?

- Theo nhận xét mở đầu, ta có :

2031 = (2 + 0 + 3 + 1) + (số chia hết cho 9)

         =  6 + (số chia hết cho 9)

         =  6 + (số chia hết cho 3)


[image: image584.wmf]Þ

 2031 
[image: image585.wmf]M

 3, vì cả hai số hạng đều chia hết cho 3.

VD2 : Số 3415 có chia hết cho 3 không?

3415 = (3 + 4 + 1 + 5) + (sè chia hÕt cho 9)

         =  13 + (sè chia hÕt cho 9)

         =  13 + (sè chia hÕt cho 3)


[image: image586.wmf]Þ

 3415 
[image: image587.wmf]M

 3, vì có một số hạng không chia hết cho 3, số hạng còn lại chia hết cho 3.

b) Kết luận (sgk/41).


[image: image588.wmf]?2
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 3 nên :

(12 + 1 + *) 
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4/ Củng cố :

- HS nhắc lại nội dung dấu hiệu chia hết cho 9, cho 3.

- GV: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 có gì khác với dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 ?

- HS : Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 phụ thuộc vào chữ số tận cùng, còn dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 phụ thuộc vào tổng các chữ số.

- GV cho hs làm bài tập 101 (sgk/41) :

     + Các số chia hết cho 3 là :   1347  ;  6534  ;  93258.

     + Các số chia hết cho 9 là :   6534  ;  93258.

- GV đưa bài tập sau lên bảng phụ : 
        Điền vào dấu … để được câu đúng và đầy đủ :

   a) Các số có … chia hết cho 9 thì … và chỉ những số đó mới chia hết cho 9.

   b) Các số chia hết cho 9 thì ... cho 3. Các số chia hết cho 3 thì ... cho 9.

   c) Các số có … chia hết cho 3 thì  … và … chia hết cho 3.

- HS lên bảng điền vào chỗ chấm ...

Nội dung điền :  a)   tổng các chữ số; chia hết cho 9

                           b)  chia hết cho 3 ;  chưa chắc chia hết 

                           c)  tổng các chữ số ;  chia hết cho 3 ;  chỉ những số đó mới
5/ Dặn dò :
- Học thuộc bài.

- Làm bài tập từ 102 đến 105 (sgk/41 + 42) và bài tập 133 đến 137 (sbt/22 + 23).

- Hướng dẫn bài 137/sbt :
a) Hiệu  1012 - 1 có chia hết cho 3, cho 9 không ?

     Vì  1012 - 1 = 
[image: image594.wmf]{
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 - 1 = 
[image: image595.wmf]{
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[image: image596.wmf]Þ

 1012 - 1 chia hết cho 9, chia hết cho 3.
b) Tương t
	TUẦN 8.
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 5/10/2015.


Tiết : 23
LUYỆN TẬP.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- HS được củng cố khắc sâu các kiến thức về dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9. 
2/ Kĩ năng : 

- Có kĩ năng vận dụng thành thạo các dấu hiệu chia hết.
- Rèn tính cẩn thận cho học sinh khi tính toán. Đặc biệt hs biết cách kiểm tra kết quả của phép nhân (phép thử với số 9). 
3/ Thái độ :

- Rèn cho hs tính chính xác khi phát biểu một mệnh đề toán học.
B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : Sgk, sgv, bảng phụ, phấn màu.
- Phương pháp : Vấn đáp, luyện tập thực hành, hợp tác nhóm.
2/ Học sinh : Sgk, vở ghi, đọc bài trước ở nhà.

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :  6A :
2/ Kiểm tra bài cũ :

* GV nêu yêu cầu kiểm tra :

   Câu 1. Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 9 ?  Chữa bài 103 (sgk/41).

   Câu 2. Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 3 ?  Chữa bài 105 (sgk/42).

* Hai hs lên bảng kiểm tra :

   HS1 trả lời câu 1 :

   - Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9.

   - Chữa bài 103 (sgk/41) : Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 3 không, có chia hết cho 9 ?

      a)   (1251 + 5316) 
[image: image597.wmf]M

 3, vì  1251 
[image: image598.wmf]M

 3  ;  5316 
[image: image599.wmf]M

 3

            (1251 + 5316) 
[image: image600.wmf]M

 9, vì  1251 
[image: image601.wmf]M

 9  ;  5316  
[image: image602.wmf]M

 9

      b)   (5346 - 1324) 
[image: image603.wmf]M

 3, vì  1324 
[image: image604.wmf]M

 3  ;  5346 
[image: image605.wmf]M

 3

             (5346 - 1324) 
[image: image606.wmf]M

 9, vì  1324 
[image: image607.wmf]M

 9  ;  5346 
[image: image608.wmf]M

 9

      c)    (1. 2. 3. 4. 5. 6 + 27) 
[image: image609.wmf]M

 3, vì mỗi số hạng của tổng đều chia hết cho 3.

             (1. 2. 3. 4. 5. 6 + 27) 
[image: image610.wmf]M

 9, vì mỗi số hạng của tổng đều chia hết cho 9.

   HS2 trả lời câu 2 :

   - Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3.

   - Chữa bài 105 (sgk/42) : Dùng ba trong bốn chữ số 4 ; 5 ; 3 ; 0 ta ghép được các số tự nhiên có ba chữ số :

      a) Chia hết cho 9 :   450  ;  405  ;  540  ;  504.

      b) Chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 :   453  ;  435  ;  543  ;  534  ;  345  ;  354.

* GV nhận xét, cho điểm.
3/ Tiến trình bài học :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	1 : Luyện tập về dấu hiệu chia hết. 

	HS đọc đề bài.

GV: Số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số là số nào ?

HS :  10 000

GV: Dựa vào dấu hiệu nhận biết, tìm số tự nhiên nỏ nhất có năm chữ số sao cho số đó  chia hết cho 3 ?  chia hết cho 9 ?

HS làm bài, một hs lên bảng thực hiện.
	Bài 106 (sgk/42).

- Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số sao cho số đó :

a) chia hết cho 3.

b) chia hết cho 9.

Bài làm :
- Số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số chia hết cho 3 là : 10002.
- Số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số chia hết cho 9 là : 10008.



	GV treo bảng phụ viết sẵn đề bài 107/sgk, yêu cầu hs lên bảng điền dấu x vào ô thích hợp.

Với những câu sai yêu cầu hs giải thích.

HS giải thích câu b : Một số chia hết cho 3 chưa chắc đã chia hết cho 9.

VD :   6 
[image: image611.wmf]M

 3  nhưng  6 
[image: image612.wmf]M

 9.

	Bài 107 (sgk/42).

Điền dấu x vào ô thích hợp.

Câu

Đúng

Sai

a) Một số chia hết cho 9  

    thì số đó chia hết cho 3.

x
b) Một số chia hết cho 3 

    thì số đó chia hết cho 9.
x
c) Một số chia hết cho 15 

    thì số đó chia hết cho 3.
x
d) Một số chia hết cho 45 

    thì số đó chia hết cho 9.
x


	2 : Làm bài tập phát hiện, tìm tòi kiến thức mới.

	GV treo bảng phụ viết sẵn đề bài 108/sgk :
     Một số có tổng các chữ số chia cho 9 (cho 3) dư  m, thì số đó chia cho 9 (cho 3) cũng dư  m.

VD : Số 1543 có tổng các chữ số bằng :

1 + 5 + 4 + 3 = 13.

Số 13 chia cho 9 dư 4, chia cho 3 dư 1 
[image: image613.wmf]Þ

 số 1543 chia cho 9 dư 4, chia cho 3 dư 1.
HS đọc kĩ nhận xét và ví dụ của bài 108/sgk.
Sau đó hs hoạt động nhóm làm bài 108/sgk, khoảng 5 phút sau GV thu bài của nhóm làm xong nhanh nhất treo lên bảng để cả lớp nhận xét, các nhóm còn lại đổi bài kiểm tra chéo nhau.
GV chốt lại cách tìm số dư khi chia một số cho 9, cho 3 nhanh nhất.

GV đưa đề bài 110/sgk lên trên bảng phụ.

HS đọc sgk và nghe GV giới thiệu về các số a, b, c, m, n, r, d.

GV gọi hs lần lượt lên bảng điền.
	Bài 108 (sgk/42).

Tìm số dư khi chia mỗi số sau cho 9, cho 3 :

1546  ;  1527  ;  2468  ;  1011.

Bài làm :

- Số 1546 có tổng các chữ số bằng :

1 + 5 + 4 + 6 = 16

16 : 9 dư 7  ;  16 : 3 dư  1

     
[image: image614.wmf]Þ

  1546 : 9 dư 7  ;  1546 : 3 dư  1.

- Số 1527 có tổng các chữ số bằng :

1 + 5 + 2 + 7 = 15

15 : 9  dư  6  ;  15 : 3  dư  0

     
[image: image615.wmf]Þ

  1527 : 9  dư  6  ;  1527 : 3  dư  0.

- Số 2468 có tổng các chữ số bằng :

2 + 4 + 6 + 8 = 20

20 : 9  dư  2  ;  20 : 3 dư  2

     
[image: image616.wmf]Þ

  2468 : 9  dư  2  ;  2468 : 3  dư  2.

- Số 1011 có tổng các chữ số bằng :

1 + 0 + 0 + ... + 0 = 1     (11 số 0)

1 : 9 dư 1  ;  1 : 3 dư 1

     
[image: image617.wmf]Þ

  1011  : 9 dư 1  ;  1011  : 3 dư 1.

Bài 110 (sgk/42).

Trong phép nhân  a.b = c. Gọi a : 9 dư  m ;     b : 9 dư  n  ;  mn : 9 dư  r  ;  c : 9 dư  d.

Điền vào ô trống, rồi so sánh r và d trong mỗi trường hợp.

* Kết quả :

	HS điền xong, GV cho hs so sánh r và d.

HS :     r = d

GV:  Bài 110/sgk cho ta một cách kiểm tra kết quả của phép nhân.

         nếu r 
[image: image618.wmf]¹

d  
[image: image619.wmf]Þ

  phép nhân làm sai.

         nếu r = d  
[image: image620.wmf]Þ

  phép nhân làm đúng.

- Trong thực hành ta thường viết các số m, n, r, d như sau :

[image: image621.emf]m
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d
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              [image: image622.emf]6

3

2

3


(với  a = 78 ;  b = 47 ;  c = 3666)

HS đọc mục "Có thể em chưa biết" (sgk/43).

	a

78

64

72

b

47

59

21

c

3666

3776

1512

m

6

1

0

n

2

5

3

r

3

5

0

d

3

5

0




4/ Củng cố :

- GV cho một vài hs nhắc lại các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9.

- GV chốt lại các dạng bài tập vừa làm ở trên.
5/ Dặn dò :

- Ôn kĩ lại tính chất chia hết của một tổng và các dấu hiệu chia hết đã học.

- Làm bài tập 109 (sgk/42) và bài tập từ 138 đến 140 (sbt/23).

- Bài tập bổ sung : Chứng minh dấu hiệu chia hết cho 9, cho 3 đối với số 
[image: image623.wmf]abcd

.

6/ Phụ lục :

- Bảng phụ ghi sẵn các bài tập.
	TUẦN 8. 
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 5/10/2015


Tiết : 24 - Bài 13.
ƯỚC VÀ BỘI.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- HS biết được định nghĩa ước và bội của một số, kÝ hiệu tập hợp các ước, các bội của một số.
- HS hiểu được ước và bội chỉ là cách gọi khác của số chia, số bị chia trong phép chia hết.
2/ Kĩ năng : 

- HS thực hiện được cách xác định ước và bội trong các bài toán thực tế đơn giản.   
- HS thực hiện thành thạo kiểm tra một số có hay không là ước hoặc là bội của một số cho trước, biết cách tìm ước và bội của một số cho trước trong các trường hợp đơn giản.
3/ Thái độ :

- Rèn cho hs tính chính xác khi phát biểu và vận dụng để tìm bội ; ước của một số.
B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : SGK, SGV, bảng phụ, phấn màu. 
- Phương pháp : Vấn đáp, luyện tập thực hành, hợp tác nhóm.
2/ Học sinh : SGK, vở ghi, đọc bài trước ở nhà.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :   6A :
2/ Kiểm tra bài cũ :

* GV gọi một hs lên bảng kiểm tra :  Điền chữ số thích hợp vào dấu * để :

          a)  Số 
[image: image624.wmf]2*5

  chia hết cho 3.

          b)  Số 
[image: image625.wmf]5*6

  chia hết cho 9.

          c)  Số 
[image: image626.wmf]*81*

  chia hết cho cả 2 ; 3 ; 5 ; 9.

* Một hs lên bảng kiểm tra :

          a)  
[image: image627.wmf]2*5

 
[image: image628.wmf]M

 3  
[image: image629.wmf]Û

  (2 + * + 5) 
[image: image630.wmf]M

 3  
[image: image631.wmf]Û

  (7 + *) 
[image: image632.wmf]M

 3  
[image: image633.wmf]Û

  * 
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          b)  
[image: image635.wmf]5*6

 
[image: image636.wmf]M

 9  
[image: image637.wmf]Û

  (5 + * + 6) 
[image: image638.wmf]M

 9  
[image: image639.wmf]Û

  (11 + *)  
[image: image640.wmf]M

 9  
[image: image641.wmf]Û

  * = 7

          c) 
[image: image642.wmf]*81*

 chia hết cho cả 2 và 5 nên chữ số tận cùng bằng 0.

              
[image: image643.wmf]*81*

 chia hết cho cả 3 và 9 nên tổng các chữ số của nó chia hết cho 9.

              Ta có (* + 8 + 1 + 0) 
[image: image644.wmf]M

 9  
[image: image645.wmf]Û

  (* + 9) 
[image: image646.wmf]M

 9  
[image: image647.wmf]Û

 * = 9

* GV nhận xét, cho điểm.
3/ Tiến trình bài học :

* GV: ở câu a ta có 225 ; 255 ; 285 đều chia hết cho 3, ta nói 225 ; 255 và 285 là bội của 3, còn 3 là ước của 225 ; 255 và 285. 
   ở câu b, có 576 
[image: image648.wmf]M

 9, ta nói 576 là bội của 9 và 9 là ước của 576.

   Để tìm hiểu kĩ hơn về ước và bội của một số, ta học bài hôm nay ... 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	

	GV yêu cầu một hs nhắc lại : Khi nào số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b (b 
[image: image649.wmf]¹

 0) ?

HS : Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b 
[image: image650.wmf]¹

 0 khi có số tự nhiên q sao cho a = b.q

GV giới thiệu ước và bội.
HS ghi bài và đọc lại nội dung khái niệm ước và bội trong sgk.
GV cho hs làm bài tập 
[image: image651.wmf]?1

 sgk/43.

- Số 18 có là bội của 3 không ? Có là bội của 4 không ?

- Số 4 có là ước của 12 không ? Có là ước của 15 không ?

HS đứng tại chỗ trả lời.

GV: Muốn tìm các bội của một số hay các ước của một số em làm như thế nào ?


	1/ Ước và bội.

[image: image652.emf]a là bội của b

b là ước của a 



[image: image653.wmf]?1

 :
- Số18 là bội của 3 nhưng không là bội của 4. Vỡ  18 
[image: image654.wmf]M

 3 ;  18 
[image: image655.wmf]M

 4.
- Số 4 là ước của 12 nhưng không là ước của 15. Vỡ  12 
[image: image656.wmf]M

 4 ;  15 
[image: image657.wmf]M

 4.


	

	GV giới thiệu kí hiệu :

- Tập hợp các ước của a là Ư(a), tập hợp các bội của a là B(a).

HS ghi kí hiệu.

GV cho hs hoạt động nhóm làm ví dụ 1.

HS hoạt động nhóm.

GV nhận xét kết quả của các nhóm.

GV: Để tìm các bội của 7, ta có thể làm như thế nào ?

HS trả lời.

GV nêu nhận xét về cách tìm bội của một số khác 0.

HS đọc nội dung nhận xét (sgk/44). 

GV cho hs làm bài tập 
[image: image658.wmf]?2

 sgk/44.

GV gọi một hs tìm B(8), sau đó tìm x.
GV hướng dẫn hs cách trình bày bài.


	2/ Cách tìm ước và bội.
VD1 : Tìm các bội nhỏ hơn 30 của 7.

Giải :

- Các bội nhỏ hơn 30 của 7 là :

0 ; 7 ; 14 ; 21 ; 28.


[image: image659.wmf]?2

 sgk : Tìm các số tự nhiên x mà x 
[image: image660.wmf]Î

 B(8) và x < 40.
Giải :

B(8) = {0 ; 8 ; 16 ; 24 ; 32 ; 40 ; … }

Vì x 
[image: image661.wmf]Î

 N, x 
[image: image662.wmf]Î

 B(8) và x < 40, nên :

x 
[image: image663.wmf]Î

 {0 ; 8 ; 16 ; 24 ; 32}


	GV cho hs tiếp tục làm ví dụ 2.

GV hướng dẫn hs lần lượt chia 8 cho 1 ; 2 ; 3 ; ... ; 8 để xét xem 8 chia hết cho những số nào.

GV lưu ý hs khi có 8 : 1 = 8, ta viết luôn hai ước của 8 là 1 và 8 ; khi có 8 : 2 = 4, ta viết luôn hai ước của 8 là 2 và 4 ; ...

GV: Vậy để tìm ¦(8) ta có thể làm như thế nào ?

HS : Để tìm các ước của 8 ta lần lượt chia 8 cho 1 ; 2 ; 3 ; … ; 8. Ta thấy 8 chia hết cho các số 1 ; 2 ; 4 ; 8, nên các số 1 ; 2 ; 4 ; 8 là ước của 8.

GV nêu nhận xét về cách tìm ước của một số.

HS đọc nội dung nhận xét sgk/44.

GV cho hs làm bài tập 
[image: image664.wmf]?3

 sgk. 
GV cho hs làm bài tập 
[image: image665.wmf]?4

 sgk/44.

HS trả lời miệng.

	VD2 : Tìm tập hợp ¦(8).
Giải :

¦(8) = {1 ; 2 ; 4 ; 8}


[image: image666.wmf]?3

sgk : 

¦(12) = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12}


[image: image667.wmf]?4

sgk :

¦(1) = {1}

Một vài bội của 1 là :  0 ; 1 ; 2 ; 3 ; ...




4/ Củng cố :

- GV nêu câu hỏi củng cố cho hs thông qua bài 
[image: image668.wmf]?4

 :

   + Số 1 có bao nhiêu ước ?   (số 1 chỉ có một ước là 1)

   + Số 1 là ước của những số tự nhiên nào ?   (Số 1 là ước của mọi số tự nhiên)

   + Số 0 có là ước của số TN nào không?   (Số 0 không là ước của bất kì số tự nhiên nào)
   + Số 0 là bội của những số tự nhiên nào ?   (Số 0 là bội của mọi số tự nhiên khác 0)
- GV cho hs làm bài tập 111 (sgk/44) :

   a) Trong các số :  8 ; 14 ; 20 ; 25 có các số là bội của 4 là : 8 ; 20.

   b) Tập hợp các bội của 4 nhỏ hơn 30 là :  {0 ; 4 ; 8 ; 12 ; 16 ; 20 ; 24 ; 28}.

   c) Dạng tổng quát các số là bội của 4 là : 4k   (k 
[image: image669.wmf]Î

 N).

- GV cho hs làm bài tập 112 (sgk/44) :

             ¦(4) = {1 ; 2 ; 4}                      ¦(6) = {1 ; 2 ; 3 ; 6}

             ¦(9) = {1 ; 3 ; 9}                      ¦(13) = {1 ; 13}                       ¦(1) = {1}

- GV đưa bài tập sau lên bảng phụ : 

     Cho biết   a. b = 40   (a, b 
[image: image670.wmf]Î

 N*)  ;  x = 8y   (x, y 
[image: image671.wmf]Î

 N*)

     Điền vào chỗ trống cho đúng :  a là ......... của .........

                                                       b là ......... của .........

                                                       x là ......... của .........

                                                       y là ......... của .........

5/ Dặn dò :

- Học thuộc bài.

- Làm bài tập 113 + 114 (sgk/44 + 45) và bài tập từ 141 đến 147 (sbt/23 + 24).

- Đọc và suy nghĩ cách đi trong mục trò chơi "Đưa ngựa về đích" - sgk/45.

- Đọc trước bài : "Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố" - sgk/45.

- GV gợi ý cách đi trong trò chơi "Đưa ngựa về đích" :

	Ngựa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đích

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18


     Với luật chơi đi nhiều nhất ba ô thì cách chơi để thắng cuộc như sau : Người thắng cuộc phải để lại cho đối phương bốn ô, muốn vậy sau mỗi lượt đi phải để lại một số ô là bội của 4. Do 18 : 4 dư 2 nên người thắng cuộc phải lần lượt đưa ngựa đến ô số 2 ; 6 ; 10 ; 14.

   Với luật chơi đi nhiều nhất ba ô, người đi trước sẽ thắng cuộc nếu biết cách đi như trên.

Ngày    tháng 10 năm 2015
Đã kiểm tra

	TUẦN 9.
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 12/10/2015


Tiết 25 - Bài 14. 
SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ. BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- HS nắm được định nghĩa số nguyên tố, hợp số. Biết nhận ra một số là số nguyên tố hay hợp số trong các trường hợp đơn giản, thuộc mười số nguyên tố đầu tiên.

- HS hiểu cách lập bảng số nguyên tố.
2/ Kĩ năng : 

- HS thực hiện được việc vận dụng hợp lÝ các kiến thức về chia hết đã học để nhận biết một số là hợp số.
3/ Thái độ :

- HS cú thói quen tích cực trong học tập, tính toán cẩn thận.
- Rèn cho hs tính chính xác khi phát biểu và vận dụng để tìm số nguyên tố, hợp số.
B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : SGK, SGV, bảng phụ, phấn màu.
- Phương pháp : Phân tích, tổng hợp, đàm thoại gợi mở, hợp tác nhóm.
2/ Học sinh : SGK, vở ghi, đọc bài trước ở nhà.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :   6A :
2/ Kiểm tra bài cũ :

* GV nêu yêu cầu kiểm tra :

   Câu 1. Thế nào là ước, là bội của một số ? Chữa bài 114 (sgk/45).

   Câu 2. Nêu cách tìm các bội của một số ? Cách tìm các ước của một số ?

              Tìm các ước của a trong bảng sau :

	Số a
	2
	3
	4
	5
	6

	Các ước của a
	
	
	
	
	


* Hai hs lên bảng kiểm tra :

   HS1 làm câu 1 :

      - Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b, còn b gọi là ước của a.
      - Chữa bài 114/sgk  (HS điền vào bảng phụ đã ghi sẵn đề bài) : Các cách chia thứ nhất, thứ hai, thứ tư thực hiện được.

   HS2 làm câu 2 :

      - Ta có thể tìm các bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đó lần lượt với 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; …

      - Ta có thể tìm các ước của a (a > 1) bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a.

   - Điền vào bảng phụ :

	a
	2
	3
	4
	5
	6

	¦(a)
	1 ; 2
	1 ; 3
	1 ; 2 ; 4
	1 ; 5
	1 ; 2 ; 3 ; 6


* GV nhận xét, cho điểm.
3/ Tiến trình bài học :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	

	GV cho hs xét bảng tìm Ư(a) mà HS2 đã làm ở phần kiểm tra bài cũ.

GV: Mỗi số 2; 3; 5 đều có hai ước là 1 và chính nó, gọi là số nguyên tố. Còn mỗi số 4 và 6 có nhiều hơn hai ước gọi là hợp số.

HS nghe giảng và ghi bài.
GV: Vậy thế nào là số nguyên tố, hợp số ?

HS đọc định nghĩa phần đóng khung trong sgk/46.

GV cho vài hs phát biểu sau đó chốt lại.

GV cho hs làm bài tập 
[image: image672.wmf]?

 sgk/46.

HS trả lời miệng.
GV: Số 0 và số 1 có là số nguyên tố không? Có là hợp số không ?

HS : Số 0 và số 1 không là số nguyên tố, không là hợp số, vì không thoả mãn định nghĩa số nguyên tố, hợp số. 

GV: Số 0 và số 1 là hai số đặc biệt.

GV: Em hãy liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn 10 ?

HS nêu các số nguyên tố nhỏ hơn 10 :

2 ; 3 ; 5 ; 7.

GV ghi mười số tự nhiên đầu tiên lên bảng.

GV cho hs làm bài tập sau :

Các số sau là số nguyên tố hay hợp số ?

102 ; 513 ; 145 ; 11 ; 13.


	1/ Số nguyên tố. Hợp số.

* VD :

- Mỗi số 2; 3; 5 đều có hai ước là 1 và chính nó, gọi là số nguyên tố.
- Mỗi số 4 và 6 có nhiều hơn hai ước gọi là hợp số.

* Định nghĩa : sgk/46.

[image: image673.wmf]?

 :

+ 7 là số nguyên tố, vì 7 > 1 và 7 chỉ có hai 
    ước là 1 và 7.

+ 8 là hợp số, vì 8 > 1 và có nhiều hơn hai 
    ước, đó là 1 ; 2 ; 4 ; 8.

+ 9 là hợp số, vì 9 > 1 và có nhiều hơn hai 

    ước, đó là 1 ; 3 ; 9.

* Chú ý :  sgk/46.

[image: image674.emf]Hai số đặc biệt
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	HS : Số 102 là hợp số, vì nó lớn hơn 1 và có nhiều hơn hai ước (ngoài ước là 1 và 102, nó còn chia hết cho 2). Tương tự, số 513 ; 145 là hợp số.

Số 11 ; 13 là số nguyên tố, vì nó lớn hơn 1 và chỉ có hai ước là 1 và chính nó.


	

	

	GV: Chúng ta hãy xét xem có những số nguyên tố nào nhỏ hơn 100. 

(GV treo bảng các số tự nhiên từ 2 đến 100)
HS mở bảng các số tự nhiên đã chuẩn bị trước ở nhà ra để theo dõi.

GV: Tại sao trong bảng không có số 0 và không có số 1 ?

HS : Vì  0 và 1 không là số nguyên tố.

GV: Bảng này gồm các số nguyên tố và hợp số. Ta sẽ loại đi các hợp số và giữ lại các số nguyên tố. Em hãy cho biết trong dòng đầu có số nguyên tố nào ?

HS : 2 ; 3 ; 5 ; 7.

GV hướng dẫn học sinh làm : 

- Giữ lại số 2, loại các bội của 2.

- Giữ lại số 3, loại các bội của 3.

- Giữ lại số 5, loại các bội của 5.

- Giữ lại số 7, loại các bội của 7.

GV: Các số còn lại không chia hết cho mọi số nguyên tố nhỏ hơn 10. Đó là các số nguyên tố nhỏ hơn 100.

Một hs loại các hợp số trên bảng lớn, các hs khác loại các hợp số trên bảng cá nhân đã chuẩn bị.

HS đọc các số nguyên tố nhỏ hơn 100.

GV: Có số nguyên tố nào là số chẵn không ?

HS : Số 2 là số nguyên tố chẵn.

GV: Đó là số nguyên tố chẵn duy nhất. Trong bảng này, các số nguyên tố lớn hơn 5 có chữ số tận cùng là chữ số nào ?
	2/ Lập bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100.
* Có 25 số nguyên tố nhỏ hơn 100 là : 

2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29 ; 31 ; 37 ; 43 ; 47 ; 61 ; 67 ; 71 ; 73 ; 79 ; 83 ; 87 ; 89 ; 91 ; 97.

* Số nguyên tố nhỏ nhất là số 2 và là số nguyên tố chẵn duy nhất.



	HS : Các số nguyên tố lớn hơn 5 có chữ số tận cùng là các chữ số 1 ; 3 ; 7 ; 9.

GV: Tìm hai số nguyên tố hơn kém nhau 2 đơn vị ?  1 đơn vị ?

HS : Hai số nguyên tố hơn kém nhau 2 đơn vị là :  3 và 5  ;  5 và 7  ;  11 và 13  ;  …

Hai số nguyên tố hơn kém nhau 1 đơn vị là
2 và 3.

GV giới thiệu bảng số nguyên tố nhỏ hơn 1000 ở cuối sách.

	


4/ Củng cố :

- GV yêu cầu một vài hs nhắc lại khái niệm số nguyên tố, hợp số.

- GV cho hs làm bài tập 115 (sgk/47).

- HS : Trong các số 312 ; 213 ; 435 ; 417 ; 3311 ; 67, có các số 312 ; 213 ; 435 ; 417 ; 3311
là hợp số (vì  312 
[image: image675.wmf]M

 2 ; 213 
[image: image676.wmf]M

 3 ; 435 
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 5 ; 417 
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 3 ; 3311 
[image: image679.wmf]M

 11), chỉ có số 67 là số nguyên tố.

- GV yêu cầu hs làm tiếp bài tập 116 (sgk/47).

- Một hs điền kí hiệu :
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5/ Dặn dò :

- Học thuộc bài.

- Làm bài tập từ 117 đến 120 (sgk/47) và bài tập từ 148 đến 153 (sbt/24 + 25).

- Đọc mục có thể em chưa biết : "Kiểm tra một số là số nguyên tố" - sgk/48.

- Hướng dẫn bài về nhà :

   Bài 118/sgk : Xét tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số ?

   a)  3 . 4 . 5 + 6 . 7

   Muốn biết tổng này là số nguyên tố hay hợp số ta xét xem tổng đó có chia hết cho số nào khác 1 và chính nó hay không. Chẳng hạn với câu a, ta thấy 3 . 4 . 5 + 6 . 7  > 1 và :

3 . 4 . 5 
[image: image684.wmf]M

 3  và  6 . 7 
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 3   
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   (3 . 4 . 5 + 6 . 7) 
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 3

   Như vậy ngoài ước là 1 và chính nó, tổng trên còn có ước khác là 3 nên tổng đó là hợp số.

(Các câu còn lại làm tương tự).

	TUẦN 9.
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 12/10/2015


Tiết 26.
LUYỆN TẬP.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- HS biết nhận ra số nguyên tố, biết vận dụng làm các bài tập về số nguyên tố, hợp số.
- HS nắm được các số nguyên tố nhỏ hơn 100. 
2/ Kĩ năng : 

- HS biết vận dụng kiến thức chia hết đã học để nhận biết một hợp số. 

3/ Thái độ :

- HS cú thói quen cẩn thận trong tính toán và tích cực trong học tập.
- Rèn cho hs tính trung thực, chính xác.
B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : SGK, SGV, b¶ng phô.
- Phương pháp : Vấn đáp, luyện tập thực hành, hợp tác nhóm.
2/ Học sinh : SGK, vở ghi, làm bài trước ở nhà.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :  6A :
2/ Kiểm tra bài cũ :

* GV nêu yêu cầu kiểm tra :

   Câu 1. Định nghĩa số nguyên tố, hợp số ?  Chữa bài 119/sgk.

   Câu 2. So sánh xem số nguyên tố và hợp số có điểm gì giống và khác nhau. 

               Chữa bài 120/sgk.

* Hai hs lên bảng kiểm tra :

   HS1 làm câu 1 : 

   - Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó. 

     Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.

   - Chữa bài 119/sgk : 
     + Với số 
[image: image688.wmf]1*

, hs có thể chọn * là 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 (để 
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 chia hết cho 2), hoặc có thể chọn * là 0 ; 5 (để 
[image: image690.wmf]1*

 chia hết cho 5).

     + Với số 
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, hs có thể chọn * là 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 (để 
[image: image692.wmf]3*

 chia hết cho 2), hoặc có thể chọn * là  0 ; 3 ; 6 ; 9 (để 
[image: image693.wmf]3*
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3), hoặc chọn * là  0 ; 5  (để 
[image: image695.wmf]3*
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 5).

   HS2 làm câu 2 :

   - Số nguyên tố và hợp số giống nhau : đều là số tự nhiên lớn hơn 1.

      Khác nhau : Số nguyên tố chỉ có hai ước là 1 và chính nó, còn hợp số có nhiều hơn 2 ước.

   - Chữa bài 120/sgk : Dựa vào bảng số nguyên tố để tìm giá trị của *.

      Kết quả được các số nguyên tố :  53 ; 59 ; 97.
3/ Tiến trình bài học :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	1 : Luyện tập.

	HS đọc kĩ đề bài.

GV: Muốn tìm k để 3k là số nguyên tố, ta làm như thế nào ?

HS : Ta lần lượt thay k = 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; ... rồi xét 3k.

GV cho hs hoạt động nhóm làm bài 122/sgk
HS làm bài theo nhóm trên phiếu học tập.


	Bài tập 121 (sgk/47).

a) Tìm số tự nhiên k để 3k là số nguyên tố.

b) Tìm số tự nhiên k để 7k là số nguyên tố.

Giải :

a) Víi k = 0, ta cã 3k = 3. 0 = 0

Số 0 không là số nguyên tố, không là hợp số 
[image: image697.wmf]Þ

 k = 0 không thoả mãn.

Với k = 1, ta có  3k = 3.1 = 3 (là số nguyên tố).

Với k 
[image: image698.wmf]³

 2 thì 3k có nhiều hơn hai ước và 

3k > 1 
[image: image699.wmf]Þ

 3k là hợp số.

Vậy với k = 1 thì 3k là số nguyên tố.

b) Tương tự, với k = 1 thì 7k là số nguyên tố

Bài tập 122 (sgk/47).
 (Đề bài được ghi sẵn trên phiếu học tập).



	Câu

§

S

a) Có hai số tự nhiên liên tiếp đều là số nguyên tố.

x

b) Có ba số lẻ liên tiếp đều là số nguyên tố.

x

c) Mọi số nguyên tố đều là số lẻ.

x

d) Mọi số nguyên tố đều có chữ số tận cùng là một trong các chữ số 1 ; 3 ; 7 ; 9.

x



	GV có thể cho hs bổ sung để câu sai thành câu đúng.

HS chữa câu sai.
GV lưu ý hs : 

* 2 và 3 là cặp số tự nhiên liên tiếp duy nhất đều là số nguyên tố.

* Ba số 3 ; 5 ; 7 là bộ ba số lẻ liên tiếp duy nhất đều là số nguyên tố.

HS nghe GV trình bày và ghi nhớ.

HS đọc kĩ đề bài.

HS lên bảng điền vào bảng phụ đã được viết sẵn đề bài.
	c) Mọi số nguyên tố lớn hơn 2 đều là số lẻ.

d) Mọi số nguyên tố lớn hơn 5 đều có tận cùng là một trong các chữ số 1 ; 3 ; 7 ; 9.

Bài tập 123 (sgk/47).

Điền vào bảng sau mọi số nguyên tố p mà bình phương của nó không vượt quá a, tức là p2 
[image: image700.wmf]£

 a. 

	a

29

67

49

127

173

253

p

2 ; 3 ; 5

2 ; 3 ; 5 ; 7

2 ; 3 ; 5 ; 7

2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11

2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13

2 ; 3 ; 5 ; 

7 ; 11 ; 13



	GV giới thiệu cách kiểm tra một số là số nguyên tố.

HS đọc mục có thể em chưa biết - sgk/48.

HS đọc kĩ đề bài.

Một hs lên bảng trình bày, hs dưới lớp làm bài vào vở.

GV nhận xét.


	Bài tập 124 (sgk/48).

Máy bay có động cơ ra đời năm 
[image: image701.wmf]abcd

, trong đó : a là số có đúng một ước ; b là hợp số lẻ nhỏ nhất ; c không phải là số nguyên tố, không phải là hợp số và c 
[image: image702.wmf]¹

 1 ; d là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất.


[image: image703.wmf]Þ

 Máy bay có động cơ ra đời năm nào ?

Giải :
a là số có đúng một ước 
[image: image704.wmf]Þ

  a = 1

b là hợp số lẻ nhỏ nhất 
[image: image705.wmf]Þ

  b = 9

c không phải là số nguyên tố, không phải là hợp số và c 
[image: image706.wmf]¹

1 
[image: image707.wmf]Þ

 c = 0

d là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất 
[image: image708.wmf]Þ

 d = 3

Vậy 
[image: image709.wmf]abcd

= 1903.



	2 : Bài tập nâng cao.

	GV đưa bài tập lên bảng phụ, yêu cầu hs suy nghĩ cách làm.

HS làm bài dưới sự hướng dẫn của GV.


	Bài tập :

a) Chứng minh cặp số 2 và 3 là cặp số tự nhiên liên tiếp duy nhất đều là số nguyên tố.

b) Chứng minh ba số 3 ; 5 ; 7 là bộ ba số lẻ liên tiếp duy nhất đều là số nguyên tố.

Giải :

a) Xét cặp số tự nhiên liên tiếp a và a + 1 với a > 2.

Trong hai số a và a + 1, tồn tại một số là bội của 2 (nếu a không chia hết cho 2 thì a + 1 chia hết cho 2), bội đó lớn hơn 2 nên là hợp số.

b) Xét bộ ba số lẻ liên tiếp là a ; a + 2 ; a + 4 với a > 3.

Trong ba số lẻ liên tiếp, tồn tại một số là bội của 3 (nếu a chia cho 3 dư 1 thì a + 2 chia hết cho 3 ; nếu a chia cho 3 dư 2 thì a + 1 chia hết cho 3), bội đó lớn hơn 3 nên là hợp số.




4/ Củng cố :

- GV cho hs nhắc lại định nghĩa số nguyên tố, hợp số.

- GV chốt lại các dạng bài tập vừa làm.
5/ Dặn dò :

- Ôn lại kiến thức về chia hết, t/c chia hết của một tổng, các dấu hiệu chia hết cho 2 ; 3 ; 5 ; 9 và số nguyên tố, hợp số. 

- Học thuộc các số nguyên tố nhỏ hơn 100.

- Làm bài tập từ 154 đến 158 (sbt/25).

- Gợi ý bài về nhà :
   Bài 157/sbt : Từ 2000 đến 2020 chỉ có ba số nguyên tố là 2003 ; 2011 ; 2017, các số lẻ còn lại trong khoảng từ 2000 đến 2020 đều là hợp số, vì :

   + Các số : 2001 ; 2007 ; 2013 ; 2019 đều chia hết cho 3.

   + Các số : 2005 ; 2015 chia hết cho 5.

   + Số 2009 chia hết cho 41.

   Bài 158/sbt :   Số  a = 2. 3. 4. 5. … . 101.

Số  a + 2 = 2. 3. 4. 5. … . 101 + 2   
[image: image710.wmf]Þ

   a + 2 
[image: image711.wmf]M

 2  
[image: image712.wmf]Þ

  a + 2 là hợp số.

Số  a + 3 = 2. 3. 4. 5. … . 101 + 3   
[image: image713.wmf]Þ

   a + 3 
[image: image714.wmf]M

 3  
[image: image715.wmf]Þ

  a + 3 là hợp số.
Số  a + 4 = 2. 3. 4. 5. … . 101 + 4   
[image: image716.wmf]Þ

   a + 4 
[image: image717.wmf]M

 4  
[image: image718.wmf]Þ

  a + 4 là hợp số.

…………………………………

Số  a + 101 = 2. 3. 4. 5. … . 101 + 101 
[image: image719.wmf]Þ

  a + 101 
[image: image720.wmf]M

 101 
[image: image721.wmf]Þ

  a + 101 là hợp số.

***************************************
	TUẦN 10
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 19/10/2015


Tiết 27 - Bài 15.
PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- HS hiểu thế nào là phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

- HS biết phân tích một số ra thừa số nguyên tố trong các trường hợp mà sự phân tích không phức tạp, biết dùng luỹ thừa để viết gọn dạng phân tích. 

2/ Kĩ năng : 

- HS thực hiện được phân tích một số ra thừa số nguyên tố và viết số đó dưới dạng tích các lũy thừa.
- HS thực hiện thành thạo các dấu hiệu chia hết đã học để phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
3/ Thái độ :

- HS cú thói quen tích cực trong học tập và phát huy hết khả năng của mình.
- Rèn cho hs tính trung thực, cẩn thận, chính xác.
B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : SGK, SGV, bảng phụ, thước thẳng. 
- Phương pháp : Nêu vấn đề, phân tích, tổng hợp, đàm thoại, hợp tác nhóm.
2/ Học sinh : SGK, vở ghi, đọc bài trước ở nhà.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :  6A : 
2/ Kiểm tra bài cũ :   (Kết hợp trong giờ).
3/ Tiến trình bài học :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	

	GV: Số 300 có thể viết dưới dạng một tích của hai thừa số lớn hơn 1 hay không ?

HS trả lời. 
Căn cứ vào câu trả lời của hs, giáo viên viết theo dạng sơ đồ cây.

Chẳng hạn :

[image: image722.emf]50
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                     [image: image723.emf]100 3
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HS chú ý theo dõi.

GV: Với mỗi thừa số trên, có thể viết được dưới dạng một tích của hai thừa số lớn hơn 1 hay không ? 

HS : có thể viết được.

GV h/d : Cứ làm như vậy cho đến khi mỗi thừa số không thể viết dưới dạng một tích 2 thừa số lớn hơn 1 thì dừng lại.

HS lần lượt đứng tại chỗ nêu cách tách của mình. 
GV làm mẫu một sơ đồ cây, sau đó gọi hs lên bảng viết.

GV: Các số 2 ; 3 ; 5 là các số nguyên tố. Ta nói rằng 300 đã được phân tích ra thừa số nguyên tố.

- Vậy phân tích một số ra thừa số nguyên tố là gì?

HS đọc phần đóng khung trong sgk/49.

GV quay lại cây phân tích ban đầu : Tại sao không phân tích tiếp 2 ; 3 ; 5 ? Cũn 6 ; 50 ; 100 lại phân tích được tiếp ?

HS : Số nguyên tố phân tích ra là chính số đó. Còn 6 ; 50 ; 100 là hợp số nên phân tích được tiếp.

GV nêu hai chú ý.

HS đọc chú ý (sgk/49).


	1/ Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là gì ?
[image: image724.emf]5 5
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300 = 6 . 50 = 2 . 3 . 2 . 25 = 2 . 3 . 2 . 5 . 5

300 = 3 . 100 = 3 . 10 . 10 = 3 . 2 . 5 . 2 . 5

300 = 3 . 100 = 3 . 4 . 25 = 3 . 2 . 2 . 5 . 5

* Định nghĩa : sgk/49.

* Chú ý : sgk/49.

	

	GV: Trong thực hành ta có thể phân tích một số ra thừa số nguuyên tố theo cột dọc.

GV hướng dẫn hs phân tích số 300.

GV lưu ý hs :

- Nên lần lượt xét tính chia hết cho các số nguyên tố từ nhỏ đến lớn.

- Trong quá trình xét tính chia hết nên vận dụng các dấu hiệu chia hết cho 2 ; 3 ; 5 đã học.

GV: Các số nguyên tố được viết bên phải cột, các thương được viết bên trái cột.

GV hướng dẫn hs viết gọn bằng luỹ thừa và viết các ước nguyên tố của 300 theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

GV trở lại việc phân tích 300 ra thừa số nguyên tố bằng sơ đồ cây và cho hs nhận xét kết quả ?

HS đọc nhận xét (sgk/50).

GV cho HS làm 
[image: image727.wmf]?

 sgk/50.
	2/ Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
VD:

                300      2

                150      2

                  75      3

                  25      5

                    5      5

                    1         
               300 = 22. 3. 52 

* Nhận xét (sgk/50).


[image: image728.wmf]?

 sgk :
               420       2

               210       2

               105       3

                 35       5

                   7       7

                   1

   Vậy  420 = 22. 3. 5. 7



4/ Củng cố :

- GV cho hs làm bài tập 125a, b (sgk/50).

- HS dưới lớp làm vào vở, hai hs lên bảng phân tích.

   Kết quả :    a)  60 = 22. 3. 5                              b) 84 = 22. 3. 7

- GV cho hs làm tiếp bài tập 127a, b (sgk/50).

   Kết quả :   a)  225 = 32. 52  
[image: image729.wmf]Þ

  225 chia hết cho các số nguyên tố 3 và 5.

                    b)  1800 = 23. 32. 52  
[image: image730.wmf]Þ

 1800 chia hết cho các số nguyên tố 2 ; 3 và 5.
5/ Dặn dò :

- Học thuộc bài.

- Làm bài tập 126 ; 128 ; 129 và các câu còn lại của bài 125 ; 127 (sgk/50).

  Bài tập từ 159 đến 165 (sbt/26).

- Gợi ý bài 165/sbt :  Thay dấu * bởi chữ số thích hợp :  * . 
[image: image731.wmf]**

 = 115.
   + Số 
[image: image732.wmf]**

 là ước của 115 và có hai chữ số.

   + Phân tích 115 ra thừa số nguyên tố :  115 = 5 . 23.
   + Các ước của 115 là :  1 ; 5 ; 23 ; 115. Do đó 
[image: image733.wmf]**

 = 23.  Vậy 5 . 23 = 115.

	TUẦN 10.
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 19/10/2015


Tiết 28.
LUYỆN TẬP.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- HS biết cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

- HS nắm chắc phương pháp phân tích từ số nguyên tố nhỏ đến lớn. Biết dùng lũy thừa để viết gọn khi phân tích.

2/ Kĩ năng : 

- HS thực hiện linh hoạt các dấu hiệu chia hết đã học khi phân tích và tìm các ước của chúng. 
- HS thực hiện thành thạo phân tích một số ra thừa số nguyên tố, từ đó tìm ®​­îc tập hợp các ­​íc số của số cho trước.

3/ Thái độ :

- HS cú thói quen giải toán, phát hiện các đặc điểm của việc phân tích ra thừa số nguyên tố để giải quyết các bài tập liên quan.
- Rèn cho hs tính trung thực, cẩn thận và chính xác.
B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : Phấn màu, bảng phụ.
- Phương pháp : Vấn đáp, phân tích, tổng hợp, luyện tập thực hành, hợp tác nhóm.
2/ Học sinh : Bút dạ , bảng nhóm. 

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :  6A :
2/ Kiểm tra bài cũ :  Kết hợp trong giờ.
3/ Tiến trình bài học :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	1 : Chữa bài tập.

	GV gọi 1hs lên bảng chữa bài 125c, d (sgk) và cho biết : Thế nào là phân tích một số ra thừa số nguyên tố ?

Trong khi hs1 chữa bài, GV gọi tiếp hs2 lên bảng chữa bài 126/sgk.
	Chữa bài 125c, d (sgk/50).
   Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố :
c)  285    3                   d)  1035     3

       95    5                          345      3

       19    19                        115      5

         1                                  23     23

                                               1

   285 = 3. 5. 19               1035 = 32. 5. 23

Chữa bài 126/sgk.

 An phân tích các số 120 ; 306 ; 567 ra thừa số nguyên tố như sau :

	GV yêu cầu hs lớp nhận xét bài làm của hai bạn lên bảng.


	          120 = 2. 3. 4. 5

          306 = 2. 3. 51

          567 = 92. 7

- An làm chưa đúng. Sửa lại là :

120  = 23. 3. 5

                        306  =  2. 32. 17

                        567  =  34. 7


	2 : Luyện tập.

	HS đọc đề bài.

GV hư​ớng dẫn hs cách tìm tất cả các ư​ớc của một số, chẳng hạn :   a = 5. 13 = 65

- Nên tìm đồng thời cả hai ước của 65 :

65 = 1 . 65 = 5 . 13

- Ước của 65 gồm : 1 và 65 ; 5 và 13.

- Viết các ước của 65 từ nhỏ đến lớn : 

1 ; 5 ; 13 ; 65.

HS theo dõi GV hướng dẫn, sau đó ghi bài và làm tương tự đối với các câu còn lại. Hai hs lên bảng thực hiện.
HS làm bài 130/sgk theo nhóm trên phiếu học tập. ĐÒ bài được GV bổ sung thêm một câu hỏi : Tìm thêm xem mỗi số chia hết cho các số nguyên tố nào ?


	Bài 129 (sgk/50).

   Hãy viết tất cả các ước của a, b, c :

a)  a = 5. 13                     b)  b = 25
c)  c = 32. 7

Giải :
a) a = 5. 13 = 65 = 1 . 65
    
[image: image734.wmf]Þ

 Ư(a) = {1 ; 5 ; 13 ; 65} 
b)  b = 25 = 2. 24 = 22. 23 

     Các ước của b là : 1 ; 2 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25.

     Hay Ư(b) = {1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16 ; 32}.

c)  c = 32. 7 

    Các ước của c là: 1 ; 3 ; 7 ; 32 ; 3. 7 ; 32. 7.

    Hay Ư(c) = {1 ; 3 ; 7 ; 9 ; 21 ; 63}.

Bài tập 130 (sgk/50).

   Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số :

51 ; 75 ; 42 ; 30.



	Số

Phân tích ra TSNT

Chia hết cho các số NT

Tập hợp các ước

51

51 = 3. 17
3  ;  17
1 ; 3 ; 17 ; 51

75

75  = 3 . 52 
3  ;  5

1 ; 3 ; 5 ; 15 ; 25 ; 75

42

42 = 2. 3. 7 
2  ;  3  ;  7

1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 14 ; 21 ; 42

30

30 = 2. 3. 5 
2  ;  3  ;  5

1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 10 ; 15 ; 30



	GV yêu cầu hs sau khi làm xong bài thì đổi bài chéo nhóm nhau. GV gọi hs đại diện nhóm làm nhanh nhất đứng tại chỗ trả lời, GV ghi vào bảng phụ.

GV cùng hs cả lớp cùng nhận xét và chữa bài.

	

	HS đổi bài chéo nhóm. Theo dõi GV chữa bài trên bảng và chấm bài cho nhóm bạn.

Đại diện các nhóm báo cáo về bài làm của nhóm bạn mà nhóm mình đã chấm.

GV: Tích của hai số tự nhiên bằng 42. Vậy mỗi thừa số của tích quan hệ như​ thế nào với 42 ?

HS : Mỗi thừa số đều là ước của 42.

GV: Dựa vào kết quả bài 130 ở trên, em hãy chỉ ra hai số tự nhiên có tích bằng 42.

HS : 1 và 42 ; 2 và 21 ; 3 và 14 ; 6 và 7.

GV gọi một hs lên bảng làm câu b.

	Bài tập 131 (sgk/50).

a) Tích của hai số tự nhiên bằng 42. Tìm mỗi số.

b) Tích của hai số tự nhiên a và b bằng 30. Tìm a và b, biết rằng a < b.

Giải :
a) Tích của hai số tự nhiên bằng 42, nên mỗi thừa số của tích đều là ước của 42. Ta cú :

42 = 2. 3. 7


[image: image735.wmf]Þ

 42 = 1. 42 = 2. 21 = 3. 14 = 6. 7.

Vậy hai số tự nhiên cần tìm là : 1 và 42 ; 2 và 21 ; 3 và 14 ; 6 và 7.

b) Ta có : 30 = 2. 3. 5 


[image: image736.wmf]Þ

 30 = 1. 30 = 2. 15 = 3. 10 = 5. 6.
Vỡ a và b là ước của 30 và a < b, nên :
a
1
2
3
5
b
30
15
10
6


	3 : Cách xác định số lượng các ước của một số. 

	GV: Các bài tập 129 ; 130 đều yêu cầu các em tìm tập hợp các ư​ớc của một số. Liệu việc tìm các ​ước đó đã đầy đủ hay chưa ? Chúng ta cùng nghiên cứu mục " có thể em chư​a biêt" - sgk/51.

GV giới thiệu như​ trong sgk :

Nếu m = ax thì m có x + 1 ​ ước.

Nếu m = ax. by thì  m có (x + 1)(y + 1)  ư​ớc.

Nếu m = ax. by. cz thì  m có : 

(x + 1)(y + 1)(z + 1)   ­​íc

HS nghe GV trình bày và lấy ví dụ trong bài 129 ; 130/sgk để minh hoạ công thức trên.
Tương tự, GV cho hs tính số lượng các ước của : 81 ; 250 ; 126.

HS làm việc cá nhân, ba hs lên bảng làm.

	“Có thể em chưa biết”  - sgk/51.

Bài 129/sgk :

b)  b =25   cã (5 + 1) = 6  (­​íc)

c)  c = 32. 7  cã (2 + 1)(1 + 1) = 6  (­​íc)

Bài 130/sgk :

* 51 = 3. 17  có :

(1 + 1)(1 + 1) = 4   (­​íc)

* 75 = 3. 52   cã :

(1 + 1)(2 + 1) = 6  (­​íc)

* 81 = 34   có :  4 + 1 = 5  (ước)

* 250 = 2. 53   có :

(1 + 1)(3 + 1)  = 8   (­​íc).

* 126 = 2. 32. 7  cã :

(1 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 12 ​ (ước)


4/ Củng cố :

- GV chốt lại bài : cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố ; cách xác định số lượng các ước của một số.
5/ Dặn dò :

- Học bài.

- Làm bài tập 132 + 133 (sgk/50 + 51) và bài tập từ 166 đến bài 168 và các bài tập bổ sung (sbt/26).
	TUẦN 10.
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 19/10/2015


Tiết 29 - Bài 16. 
ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- HS nắm đ​ược định nghĩa ư​ớc chung, bội chung ; hiểu đư​ợc khái niệm giao của hai tập hợp.
2/ Kĩ năng :  
- HS biết tìm ​ước chung, bội chung của hai hay nhiều số bằng cách liệt kê các ​ước, liệt kê các bội rồi tìm các phần tử chung của hai tập hợp ; biết sử dụng kí hiệu giao của hai tập hợp.
- HS biết tìm ​ước chung và bội chung trong một số bài toán đơn giản.

3/ Thái độ : 
- Rèn cho hs tính cẩn thận, chính xác trong tính toán.

B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : Phấn màu, bảng phụ.
- Phương pháp : Vấn đáp, nêu vấn đề, giải quyết vấn đề, hợp tác nhóm.
2/ Học sinh : Bút dạ , bảng nhóm.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :  6A :
2/ Kiểm tra bài cũ :

* GV nêu yêu cầu kiểm tra :

   Câu 1. Nêu cách tìm các ​ước của một số ? Tìm các ¦(4) ; ¦(6) ; ¦(12).
   Câu 2. Nêu cách tìm các bội của một số ? Tìm các B(4) ; B(6) ; B(3).

* Hai hs lên bảng kiểm tra :

   HS1 làm câu 1 :  Ta có thể tìm các ước của a (a > 1) bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a.

          ¦(4) = {1 ; 2 ; 4}                                     ¦(6) = {1 ; 2 ; 3 ; 6}          

          ¦(12) = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12}

   HS2 làm câu 2 : Ta có thể tìm các bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đó lần lượt với 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; ...

   B(4) = {0 ; 4 ; 8 ; 12 ; 16 ; 20 ; … }                          B(6) = {0 ; 6 ; 12 ; 18 ; 24 ; … }

   B(3) = {0 ; 3 ; 6 ; 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21 ; 24 ; … }

* GV nhận xét, cho điểm.
3/ Tiến trình bài học :

* GV lưu lại phần tìm ước và bội của hai hs lên bảng và hỏi : Những số nào vừa là ước của 4, vừa là ước của 6 ?
* HS trả lời, GV dùng phấn khoanh vào những số hs nêu trong hai tập hợp ¦(4) ; ¦(6).

* GV giới thiệu ước chung, từ đó dẫn dắt vào bài mới.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	

	GV cho hs viết lại ví dụ về tập hợp các ước của 4 ; của 6.

HS ghi bài.

GV giới thiệu kí hiệu tập hợp ước chung.

GV cho hs đọc phần đóng khung ở sgk/51.

HS đọc sgk.

Lưu ý : Ta chỉ xét ước chung của các số khác 0. 

GV nhấn mạnh lại định nghĩa.

HS ghi bài.

GV cho hs  làm bài 
[image: image737.wmf]?1

 sgk : Khẳng định sau đúng hay sai ?

8 
[image: image738.wmf]Î

 ¦C(16 ; 40)    ;    8 
[image: image739.wmf]Î

 ¦C(32 ; 28)

HS làm bài.
Một hs trả lời và giải thích.
GV trở lại phần kiểm tra bài cũ, yêu cầu hs tìm ƯC(4 ; 6 ; 12).

HS :  ¦C(4 ; 6 ; 12) = {1 ; 2}

GV: Số x là ước chung của ba số a, b, c khi nào ?
HS trả lời. 

GV giới thiệu ¦C(a, b, c).


	1/ Ước chung.
* VD :  ¦(4) = {1 ; 2 ; 4}         

            ¦(6) = {1 ; 2 ; 3 ; 6}          

Số 1 ; 2 gọi là ước chung của 4 và 6.

* Kí hiệu :  ƯC(4 ; 6) = {1 ; 2 }

* Định nghĩa : sgk/51.
x 
[image: image740.wmf]Î

 Ư(a, b)  nếu a 
[image: image741.wmf]M

 x và b 
[image: image742.wmf]M

 x


[image: image743.wmf]?1

 :

8 
[image: image744.wmf]Î

 ƯC(16 ; 40) là đúng, vì :

16 
[image: image745.wmf]M

 8  và  40 
[image: image746.wmf]M

 8

8 
[image: image747.wmf]Î

 ƯC(32 ; 28) là sai, vì :

32 
[image: image748.wmf]M

 8  nh­​ng  28 
[image: image749.wmf]M

 8

x 
[image: image750.wmf]Î

 ¦C(a, b, c) nÕu a 
[image: image751.wmf]M

 x ; b 
[image: image752.wmf]M

 x vµ c 
[image: image753.wmf]M

 x.


	GV chỉ vào phần kiểm tra bài cũ của HS2 còn lưu trên bảng, yêu cầu hs tìm xem số nào vừa là bội của 4, vừa là bội của 6 ?
HS trả lời : Các số vừa là bội của 4, vừa là bội của 6 là 0 ; 12 ; 24 ; ...

GV: Các số 0 ; 12 ; 24 ; ... vừa là bội của 4, vừa là bội của 6, ta nói chúng là bội chung của 4 và 6.

Vậy thế nào là bội chung của hai hay nhiều số ?
HS đọc phần đóng khung sgk/52.

GV giới thiệu kí hiệu tập hợp các bội chung của 4 và 6.

GV nhấn mạnh lại định nghĩa.

HS ghi vở.

GV cho hs làm bài tập 
[image: image754.wmf]?2

 sgk.

- Điền vào ô vuông để được một khẳng định đúng :   6 
[image: image755.wmf]Î

 BC(3 ; 
[image: image756.wmf])
GV trở lại phần kiểm tra bài cũ của HS2, yêu cầu hs tìm BC (3 ; 4 ; 6).                                       

HS :  BC(3 ; 4 ; 6) = {0 ; 12 ; 24 ; … }
GV giới thiệu BC (a, b, c).

HS ghi vở.


	2/ Bội chung.

* VD:  B(4) = {0 ; 4 ; 8 ; 12 ; 16 ; 20 ; … }                          

            B(6) = {0 ; 6 ; 12 ; 18 ; 24 ; … }

- Các số vừa là bội của 4, vừa là bội của 6  (0 ; 12 ; 24 ; ... ) được gọi là bội chung của 4 và 6.
* Định nghĩa : sgk/52.

* Kí hiệu : BC(4 ; 6) = {0 ; 12 ; 24 ; … }

x 
[image: image757.wmf]Î

 BC(a, b)  nÕu  x 
[image: image758.wmf]M

 a  và  x 
[image: image759.wmf]M

 b.


[image: image760.wmf]?2

 :
Có thể điền vào ô vuông một ttrong các số sau : 1 ; 2 ; 3 ; 6.

x 
[image: image761.wmf]Î

 BC (a, b, c)  nếu x 
[image: image762.wmf]M

 a ; x 
[image: image763.wmf]M

 b và x 
[image: image764.wmf]M

 c.


	

	GV cho hs quan sát ba tập hợp đã viết, là ¦(4) ; ¦(6) ; ƯC(4 ; 6) và nêu câu hỏi :
- Tập hợp ƯC(4 ; 6) tạo thành bởi các phần tử nào của các tập hợp ¦(4) ; ¦(6) ?

HS : Tập hợp ƯC(4 ; 6) tạo thành bởi các phần tử chung 1 ; 2 của các tập hợp ¦(4) ; ¦(6).
GV giới thiệu giao của hai tập hợp ¦(4) và ¦(6).

Giao của hai tập hợp trên được minh hoạ bằng hình vẽ bên (phần gạch sọc).

HS ghi vở và vẽ hình minh hoạ.
GV cho hs làm ví dụ.
	3/ Chú ý.

- Tập hợp ƯC(4 ; 6) = {1 ; 2} gọi là giao của hai tập hợp Ư(4) và Ư(6).
Minh họa :

[image: image765.emf]�
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      Ư(4)         ƯC(4 ; 6)                      Ư(6)

* Định nghĩa giao của hai tập hợp : sgk/52.
* Kí hiệu :  
[image: image766.wmf]I


           Ư(4) 
[image: image767.wmf]I

 Ư(6) = ƯC(4 ; 6)

           B(4) 
[image: image768.wmf]I

 B(6) = BC(4 ; 6)

VD: A = {3 ; 4 ; 6}  ;  B = {4 ; 6}
        
[image: image769.wmf]Þ

 A 
[image: image770.wmf]I

 B = {4 ; 6}

	GV yêu cầu hs minh họa bằng hình vẽ.


	Minh họa :

[image: image771.emf]3
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* M = {a, b}   ;   Q = {c}  
[image: image772.wmf]Þ

 M 
[image: image773.wmf]I

 Q = 
[image: image774.wmf]Æ


Minh họa :

[image: image775.emf]c

b

a

Q

M




4/ Củng cố :

- GV cho hs nhắc lại khái niệm ước chung, bội chung, định nghĩa giao của hai tập hợp.

- GV yêu cầu hs làm bài tập 135 (sgk/53).

- HS cả lớp làm bài tập 135/sgk vào vở. Ba hs lên bảng thực hiện :

        a) ¦(6) = {1 ; 2 ; 3 ; 6}  ;  ¦(9) = {1 ; 3 ; 9}  
[image: image776.wmf]Þ

  ¦C (6 ; 9) = {1 ; 3}

        b) ¦(7) = {1 ; 7}  ;  ¦(8) = {1 ; 2 ; 4 ; 8}  
[image: image777.wmf]Þ

  ¦C (7 ; 8) = {1}

        c) ¦(4) = {1 ; 2 ; 4}  ;  ¦(6) = {1 ; 2 ; 3 ; 6}  ;  ¦(8) = {1 ; 2 ; 4 ; 8}  

            
[image: image778.wmf]Þ

  ¦C (4 ; 6 ; 8) = {1 ; 2}

- GV cho hs làm bài tập sau trên phiếu học tập :

        Điền tên một tập hợp thích hợp vào chỗ trống :

                   a 
[image: image779.wmf]M

 6    và     a 
[image: image780.wmf]M

 8              
[image: image781.wmf]Þ

  a 
[image: image782.wmf]Î

 …                        Đáp án :  BC (6 ; 8)

                  100 
[image: image783.wmf]M

 x  và  40 
[image: image784.wmf]M

 x             
[image: image785.wmf]Þ

  x 
[image: image786.wmf]Î

 …                        Đáp án :  ƯC (100 ; 40)

                   m 
[image: image787.wmf]M

 3  ;  m 
[image: image788.wmf]M

 5  và  m 
[image: image789.wmf]M

 7  
[image: image790.wmf]Þ

  m 
[image: image791.wmf]Î

 …                       Đáp án :  BC (3 ; 5 ; 7)
5/ Dặn dò :

- Học thuộc bài.

- Làm bài tập 134 + 136 (sgk/53) và bài tập từ 169 đến 175 (sbt/27).

	TUẦN 10
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn :26 /10/2015


Tiết 30. 
LUYỆN TẬP.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- Học sinh đư​ợc củng cố và khắc sâu các kiến thức về ước chung và bội chung của hai hay nhiều số.

2/ Kĩ năng : 

- HS được rèn kĩ năng tìm ​­íc chung và bội chung, tìm giao của hai tập hợp.

- HS vận dụng thành thạo vào các bài toán thực tế. 

3/ Thái độ : 
- Rèn cho hs tính chính xác, cẩn thận.
B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : Phấn màu, bảng phụ.
- Phương pháp : Vấn đáp, luyện tập thực hành, hợp tác nhóm.
2/ Học sinh : Bảng nhóm , bút dạ.

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :  6A :
2/ Kiểm tra bài cũ :

* GV nêu yêu cầu kiểm tra :

   Câu 1. Ước chung của hai hay nhiều số là gì ?  x 
[image: image792.wmf]Î

 ƯC (a, b) khi nào ?
               Chữa bài tập 259 và 260 (SBT/46).

   Câu 2. Bội chung của hai hay nhiều số là gì ?   x 
[image: image793.wmf]Î

 BC (a, b) khi nào ?

               Chữa bài tập 261 + 262 (SBT/46).

* Hai hs lên bảng kiểm tra :

   HS1 làm câu 1 :

   - Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó.

 x 
[image: image794.wmf]Î

 Ư(a, b)  nếu a 
[image: image795.wmf]M

 x và b 
[image: image796.wmf]M

 x

   - Chữa bài tập : Dùng kí hiệu 
[image: image797.wmf]Î

 hoặc 
[image: image798.wmf]Ï

 điền vào ô vuông cho đúng :

                5 
[image: image799.wmf]Î

 ¦C (10 ; 15 ; 35)                       7 
[image: image800.wmf]Ï

 ¦C (20 ; 21 ; 42)

              36 
[image: image801.wmf]Ï

 BC (6 ; 8 ; 9)                            45 
[image: image802.wmf]Î

 BC (3 ; 5 ; 9)

   HS2 làm câu 2 :

   - Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.

x 
[image: image803.wmf]Î

 BC(a, b)  nếu  x 
[image: image804.wmf]M

 a  và  x 
[image: image805.wmf]M

 b.

   - Chữa bài tập : 

     ¦(8) = {1 ; 2 ; 4 ; 8 }  ;  ¦(20) = {1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 10 ; 20} 
[image: image806.wmf]Þ

  ¦C (8 ; 20) = {1 ; 2 ; 4}

    
[image: image807.wmf]{
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[image: image808.wmf]Þ

  BC (8 ; 20) = {0 ; 40 ; ... }

* GV nhận xét, cho điểm.
3/ Tiến trình bài học :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Dạng 1 : Các bài tập liên quan đến tập hợp.

	GV gọi hai hs đồng thời lên bảng :

HS1 viết tập hợp A ; HS2 viết tập hợp B.

Gọi tiếp HS3 lên viết tập hợp  M = A 
[image: image809.wmf]I

 B.

GV yêu cầu HS3 nhắc lại định nghĩa giao của hai tập hợp.

Yêu cầu HS4, dùng kí hiệu 
[image: image810.wmf]Ì

 để thể hiện quan hệ giữa M với A và B ? Nhắc lại thế nào là tập con của một tập hợp ?

HS làm theo yêu cầu của GV, cả lớp làm vào vở.

GV cho hs đọc đề bài.

GV bổ sung thêm câu e.

Một hs lên bảng trình bày.


	Bài tập 136 (sgk/53).

Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 6.
Viết tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 9.

Gọi M là giao điểm của A và B.

a) Viết các phần tử của M.

b) Dùng kí hiệu 
[image: image811.wmf]Ì

 để thể hiện quan hệ 

giữa tập hợp M với mỗi tập hợp A, B.

Giải :
A = {0 ; 6 ; 12 ; 18 ; 24 ; 30 ; 36}

         B = {0 ; 9 ; 18 ; 27 ; 36}

        M = A 
[image: image812.wmf]I

 B = {0 ; 18 ; 36}

M 
[image: image813.wmf]Ì

 A  ;  M 
[image: image814.wmf]Ì

 B.

Bài tập 137 (sgk/53).

Tìm giao của hai tập hợp A và B, biết :
a) A = {cam, táo, chanh}

    B = {cam, chanh, quýt}

b) A là tập hợp các hs giỏi môn Văn của một lớp, B là tập hợp các hs giỏi môn Toán của lớp đó.

c) A là tập hợp các số chia hết cho 5, B là tập hợp các số chia hết cho 10.

d) A là tập hợp các số chẵn, B là tập hợp các số lẻ.

e) Tìm giao điểm của hai tập hợp N và N* ?

Giải :

a) A 
[image: image815.wmf]I

 B = {cam ; chanh}

b) A 
[image: image816.wmf]I

 B là tập hợp các HS vừa giỏi văn vừa giỏi toán.

c) A 
[image: image817.wmf]I

 B = B

d) A 
[image: image818.wmf]I

 B = 
[image: image819.wmf]Æ


e) N 
[image: image820.wmf]I

 N* = N* 



	Dạng 2 : Bài tập về ước chung.

	GV ghi sẵn đề bài trên phiếu học tập, phát cho hs và yêu cầu hs hoạt động nhóm.

HS hoạt động nhóm :
	Bài 138 (sgk/54).



	Cách chia
Số phần th​ưởng
Số bút ở mỗi phần thưởng
Số vở ở mỗi phần thưởng
a
4
6
8
b
6
4
/
c
8
3
4


	GV: Tại sao cách chia a và c thực hiện đ​ược, cách chia b không thực hiện được ?

GV: Trong các cách chia trên, cách chia nào có số bút, và số vở ở mỗi phần th​ưởng là ít nhất ? Nhiều nhất ?

HS đọc đề bài.

HS làm bài dưới sự hướng dẫn của GV.

	- Các cách chia chỉ thực hiện được khi số phần thưởng là ước chung của số bút và số vở. Cách chia a và c đều có số phần thưởng là ước chung của 24 và 32, nên thực hiện được. Còn ở cách chia b, số phần thưởng là ước của 24 nhưng không là ước của 32, nên không thực hiện được.

- Trong cách chia a, số bút và số vở trong mỗi phần thưởng là nhiều nhất. Trong cách chia c, số bút và số vở trong mỗi phần thưởng là ít nhất. 
Bài tập.

   Tìm số tự nhiên a, biết khi chia 80 cho a thì dư 16, còn khi chia 120 cho a thì dư 24.
Giải :

Ta có 80 : a dư 16 
[image: image821.wmf]Þ

 (80 - 16) 
[image: image822.wmf]M

 a

Hay 64 
[image: image823.wmf]M

 a  và a > 16.

Lại có 120 : a dư 24 
[image: image824.wmf]Þ

 (120 - 24) 
[image: image825.wmf]M

 a 

Hay  96 
[image: image826.wmf]M

 a  và a > 24.

Do đó :  a 
[image: image827.wmf]Î

 ƯC (64 ; 96)  và a > 24.

¦(64) = {1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16 ; 32 ; 64}

¦(96) = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 16 ; 24 ; 32 ; 48 ; 96}

Vì  a > 24, nên  a = 32.




4/ Củng cố :

- GV cho hs nhắc lại khái niệm ước chung, bội chung của hai hay nhiều số.

- Định nghĩa giao của hai tập hợp.

- GV chốt lại các dạng bài tập vừa làm ở trên.
5/ Dặn dò :

- Ôn lại bài cho chắc.

- Làm bài tập bổ sung (sbt/28) và làm các bài tập sau :

   Bài 1. Tìm số tự nhiên a, biết khi chia 37 cho a thì dư 2 và khi chia 58 cho a cũng dư 2.

   Bài 2. Một lớp học có 24 hs nam và 18 hs nữ. Có bao nhiêu cách chia tổ sao cho số nam và số nữ được chia đều vào các tổ ?

   Bài 3. Tìm x biết 15 
[image: image828.wmf]Î

 BC (3 ; x) và x < 15.

- Đọc trước bài : "Ước chung lớn nhất".

6/ Phụ lục :
- Bảng phụ ghi bài tập.
- Phiếu học tập ghi bài 138/sgk.

	TUẦN 11
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 2/11/2015


Tiết 31 - Bài 17.
ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- Học sinh hiểu được thế nào là ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số, thế nào là hai số nguyên tố cùng nhau, ba số nguyên tố cùng nhau.
2/ Kĩ năng : 

- Học sinh biết tìm ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số bằng cách phân tích các số đó ra thừa số nguyên tố.

- Học sinh bước đầu thực hiện thành thạo tìm UCLN của những số đơn giản.
3/ Thái độ :

- HS bước đầu biết vận dụng các kiến thức đã học vào giải các bài toán thức tế.

B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : Phấn màu, bảng phụ.
- Phương pháp : Vấn đáp, luyện tập thực hành, hợp tác nhóm.
2/ Học sinh : Bảng nhóm, bút dạ, sgk, vở ghi, học bài và làm bài tập. Đọc trước bài 17.

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :   6A :
2/ Kiểm tra bài cũ :

* GV nêu yêu cầu kiểm tra :

   Câu 1. Thế nào là giao của hai tập hợp ?  Chữa bài 1 (giao về nhà ở tiết học trước).

   Câu 2. Thế nào ước chung của hai hay nhiều số ? Chữa bài 2 (giao về nhà ở tiết học trước).

* Hai hs lên bảng kiểm tra :

   HS1 làm câu 1 :

   - Giao của hai tập hợp là một tập hợp gồm các phần tử chung của hai tập hợp đó.

   - Chữa bài 1 : Điều kiện :  a > 2

     Vì 37 : a dư 2, nên  (37 - 2) chia hết cho a, hay 35 chia hết cho a.

     58 : a dư 2, nên  (58 - 2) chia hết cho a, hay 56 chia hết cho 2.

     
[image: image829.wmf]Þ

  a 
[image: image830.wmf]Î

 ¦C (35 ; 56) = {1 ; 7}. 
     Mà a > 2, do vậy a = 7.

   HS2 làm câu 2 :

   - Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó.

   - Chữa bài 2 : Số hs nam và số hs nữ được chia đều vào các tổ thì số tổ phải là ước chung của 24 và 18. Ta có :  ¦(24) = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 24}

                                   ¦(18) = {1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 18}
                                   ¦C (24 ; 18) = {1 ; 2 ; 3 ; 6}

Vậy có 4 cách chia tổ thoả mãn đề bài.
3/ Tiến trình bài học :

GV đặt vấn đề, dẫn dắt vào bài mới.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	

	Một hs lên bảng thực hiện .

GV: Tìm số lớn nhất trong  ƯC(12 ; 30).

GV giới thiệu ước chung lớn nhất và kÝ hiệu : Ta nãi 6 là ước chung lớn nhất của 12 và 30, kÝ hiệu ƯCLN(12 ; 30) = 6.
- Vậy ƯCLN của hai hay nhiều số là số như thế nào?

HS đọc phần đóng khung sgk/54.

GV: Hãy nêu quan hệ giữa ƯC và ƯCLN trong ví dụ trên.

GV: Hãy tìm ƯCLN(5 ; 1).

HS :  ¦CLN(5 ; 1) = 1.

GV yêu cầu hs làm  bài 
[image: image831.wmf]?2

 sgk.
   ¦CLN(12 ; 30 ; 1) = ?

GV chú ý : Nếu trong các số đã cho có 1 số bằng 1 thì ƯCLN của các số đó bằng 1.

Một vài hs đứng tại chỗ đọc nhận xét và chú ý.

	1/ Ước chung lớn nhất.
VD1 : Tìm tập hợp các ước chung của 12 và 30.

Giải :
¦(12) = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12}

¦(30) = {1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 10 ; 15 ; 30}


[image: image832.wmf]Þ

  ¦C (12 ; 30) = {1 ; 2 ; 3 ; 6}

- Số lớn nhất trong tập hợp ƯC(12 ; 30) là 6.

* Kí hiệu ước chung lớn nhất của 12 và 30 là ƯCLN(12 ; 30) = 6.

* Tất cả các ƯC(12 ; 30) đều là ước của ƯCLN(12 ; 30).
* 
[image: image833.wmf]?2

 sgk:
¦CLN(12 ; 30 ; 1) = 1



	

	GV: Hãy phân tích 36 ; 84 ; 168 ra thừa số nguyên tố (TSNT).

HS làm theo sự chỉ dẫn của GV.
GV: Số nào là TSNT chung của ba số trên trong dạng phân tích ra TSNT ? 

GV: Tìm TSNT chung với số mũ nhỏ nhất?

       Có nhận xét gì về thừa số nguyên tố 7?


	2/  Tìm ƯCLN bằng cách phân tích các số ra TSNT.
VD2 : Tìm ƯCLN (36 ; 84 ; 168} = ?

Giải :
36 = 22. 32 

     84 = 22. 3. 7

   168 = 23. 3. 7

- Số 2 và số 3 là TSNT chung của ba số trên trong dạng phân tích ra TSNT.



	HS : Số  mũ nhỏ nhất của thừa số nguyên tố 2 là 2. Số mũ nhỏ nhất của thừa số nguyên tố 3 là 1. 

       Số 7 không là TSNT chung của ba số trên, vì nó không có trong dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của 36.

GV: Như vậy để có ƯC ta lập tích các TSNT chung và để có ƯCLN ta lập tích các TSNT chung, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó.
GV yêu cầu hs nhắc lại các bước của việc tìm ƯCLN của hai hay nhiều số.

Vài hs nhắc lại cách tìm ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số lớn hơn 1.

	* ¦CLN(36 ; 83 ; 168) = 22. 3 = 12


	

	GV: Theo n/x ở VD1, tất cả các ƯC của 12 và 30 đều là ước của ƯCLN (12 ; 30). Do đó để tìm ƯC (12 ; 30), ngoài cách liệt kê các ước (đã làm từ trước), ta còn có thể làm như sau ...

HS nghe GV trình bày và làm theo.

HS đọc nhận xét (sgk/56).
	3/ Cách tìm ƯC thông qua tìm ƯCLN.
- Tìm ƯC (12 ; 30), ta còn có thể làm như sau :

   + Tìm ƯCLN (12 ; 30) = 6

   + Tìm ¦(6).

   + Các ước của 6 chính là các ước chung của 12 và 30.




4/ Củng cố :

- Trở lại VD1, GV yêu cầu hs tìm ƯCLN(12 ; 30) bằng cách phân tích ra TSNT.

- HS :  12 = 22. 3   ;   30 = 2. 3. 5    
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    ¦CLN (12 ; 30) = 2.3 = 6

- GV:  T×m ¦CLN (8 ; 9) = ?    ;    ¦CLN (8 ; 12 ; 15) = ? 

- HS :  8 = 23 và 9 = 32   
[image: image835.wmf]Þ

    ¦CLN (8 ; 9) = 1

           8 = 23    ;    12 = 22. 3    ;   15 = 3. 5     
[image: image836.wmf]Þ

    ¦CLN (8 ; 12 ; 15) = 1

- GV giới thiệu 8 và 9 là hai số nguyên tố cùng nhau. Tương tự : 8 ; 12 ; 15 là ba số nguyên tố cùng nhau.

- GV cho hs tìm ƯCLN (24 ; 16 ; 8) = ?

  Yêu cầu hs quan sát đặc điểm của ba số đã cho.

- HS : Trong ba số đã cho có 24 
[image: image837.wmf]M

8 ; 16 
[image: image838.wmf]M

8   (số nhỏ nhất là ước của hai số còn lại).

           
[image: image839.wmf]Þ

   ¦CLN (24 ; 16 ; 8) = 8.

- GV: Trong trường hợp này không cần phân tích ra thừa số nguyên tố ta vẫn tìm được ƯCLN.

- GV yêu cầu hs đọc chú ý sgk/55..

- GV cho hs làm bài 139/sgk : Tìm ƯCLN của :

     a) 56 và 140               b) 24 ; 84 ; 180              c) 60 và 180               d) 15 và 19
- HS làm bài, hai hs lên bảng thực hiện. Kết quả :

     a)  28                          b)  12                             c)  60                         d)  1
5/ Dặn dò :

- Học thuộc bài.

- Làm bài tập 140 đến 144 (sgk/56)  ;  từ bài 176 đến 183 (sbt/28 + 29).
	TUẦN 11.
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 26/10/2015


Tiết 32. 
LUYỆN TẬP.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

    - Học sinh được củng cố cách tìm ƯCLN của hai hay nhiều số.

2/ Kĩ năng : 

- HS thực hiện thành thạo tìm UCLN của hai hay nhiều số tự nhiên lớn hơn 1

    - HS biết cách tìm ƯC thông qua tìm ƯCLN

3/ Thái độ :

    - Rèn cho HS biết quan sát, tìm tòi đặc điểm các bài tập để áp dụng nhanh, chính xác.

B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : Phấn màu, b¶ng phô.
- Phương pháp : Vấn đáp, luyện tập thực hành, hợp tác nhóm.
2/ Học sinh : Bảng nhóm, bút dạ.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :   6A : 
2/ Kiểm tra bài cũ :

* GV nêu yêu cầu kiểm tra : 

   Câu 1. ƯCLN của hai hay nhiều số là số như thế nào ? Thế nào là hai số nguyên tố cùng nhau ?  Cho ví dụ. Chữa bài 141/sgk.
   Câu 2. Nêu quy tắc tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1 ? Chữa bài 142/sgk.
* Hai hs lên bảng kiểm tra :

   HS1 trả lời câu hỏi 1 :

   - ƯCLN của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó.

      Hai số nguyên tố cùng nhau là hai số có ƯCLN bằng 1. VD : 8 và 9 là hai số nguyên tố cùng nhau.

   - Chữa bài 141/sgk : Có hai số nguyên tố cùng nhau mà cả hai đều là hợp số.

      VD :  8 và 9 ; 14 và 15 ; ...

   HS2 trả lời câu hỏi 2 :

   - Nêu quy tắc tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1 (như sgk/55).

   - Chữa bài 142/sgk :

a)  16 = 24  ;  24 = 23. 3  
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   ¦CLN (16 ; 24) = 23 = 8

b)  180 = 22. 32. 5  ;  234 = 2. 32. 13   
[image: image841.wmf]Þ

   ¦CLN (180 ; 234) = 2. 32 = 18

c)  60 = 22. 3. 5   ;   90 = 2. 32. 5   ;   135 = 33. 5    
[image: image842.wmf]Þ

   ¦CLN (60 ; 90 ; 135) = 3. 5 = 15

* GV nhận xét, cho điểm.
3/ Tiến trình bài học :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	HS đọc đề bài.
GV gọi một hs nêu cách làm.

GV gọi một hs lên bảng trình bày.

HS làm bài, một hs làm trên bảng.

GV nhận xét, uốn nắn cách trình bày cho hs (nếu cần).

HS đọc đề bài.

GV yêu cầu hs hoạt động nhóm.

Các nhóm làm bài khoảng 2 phút, GV gọi đại diện một nhóm nhanh nhất lên bảng trình bày. Các nhóm dưới lớp đổi chéo bài cho nhau để chấm.

Sau khi hs trên bảng trình bày xong, GV cùng cả lớp chữa bài.

Các nhóm dưới lớp báo cáo kết quả chấm được.
	Bài 143 (sgk/56).

- Tìm số tự nhiên a lớn nhất biết rằng :

420 
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 a và 700 
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 a.

Giải :
Vì 420 
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 a và 700 
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 a nên :
a 
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 ¦C (420 ; 700)

Mà a phải tìm là số lớn nhất, do đó :

a = ¦CLN (420 ; 700)

   420 = 22. 3. 5. 7

   700 = 22. 52. 7

¦CLN (420 ; 700) = 22. 5. 7 = 140

Vậy a = 140.

Bài 144 (sgk/56).

- Tìm các ƯC lớn hơn 20 của 144 và 192.

Giải :

Ta cã :  144 = 24. 32 

             192 = 26. 3

¦CLN (144 ; 192) = 24. 3 = 48

¦C(144; 192) = ¦(48)

                       = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24; 48}

Vậy các ước chung lớn hơn 20 của 144 và 192 là :  24 ; 48.

Bài 145 (sgk/56).

Bảng nhóm :

- Để cắt được tấm bìa hình chữ nhật kích thước 75cm x 105cm thành các mảnh nhỏ hình vuông bằng nhau sao cho tấm bìa được cắt ra hết, không thừa mảnh nào, thì độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông (đơn vị là cm) phải là ƯCLN (75 ; 105).

Ta có :   75 = 3. 52 

            105 = 3. 5. 7


[image: image848.wmf]Þ

 ¦CLN (75 ; 105) = 3. 5 = 15

- Vậy hình vuông có độ dài cạnh lớn nhất là 15 cm.

	GV yêu cầu hs đọc kĩ đề bài.

GV: Bình có bao nhiêu viên bi đỏ và bao nhiêu viên bi xanh ?

HS trả lời.

GV: Bình muốn chia đều số bi đó vào các hộp, mỗi hộp đều có hai loại bi. Có thể chia được nhiều nhất là bao nhiêu hộp? Mỗi hộp có bao nhiêu bi đỏ, bao nhiêu bi xanh ?

HS đọc đề bài.

GV: Để x thoả mãn các điều kiện đã cho thì x phải là số như thế nào ?

Gọi một hs lên bảng làm bài.

GV đưa bài tập lên bảng phụ.

GV chia làm hai đội chơi, mỗi đội 5 hs và một viên phấn. Mỗi hs chỉ được viết một dòng rồi đưa phấn cho hs thứ 2 làm tiếp cho đến khi làm ra kết quả cuối cùng. 

Lưu ý hs sau có thể sửa cho hs trước.

HS tham gia chơi trò chơi, mỗi đội làm một câu (đội A làm câu 1, đội B làm câu 2).

GV nhận xét từng đội.


	Bài 276 (SBT/48).   (Sách biên soạn mới)
Bình có : 8. 9 = 72   (bi đỏ)

         và : 6. 8 = 48   (bi xanh)

Bình muốn chia đều số bi đó vào các hộp, mỗi hộp đều có hai loại bi, thì số hộp nhiều nhất có thể được là ƯCLN (72 ; 48).

Ta có :  72 = 23. 32 

             48 = 24. 3

¦CLN (72 ; 48) = 23. 3 = 24

Vậy số hộp nhiều nhất là 24, mỗi hộp có :

72 : 24 = 3   (bi đỏ)

                    48 : 24 = 2   (bi xanh)

Bài 275 (SBT/48).    (Sách biên soạn mới)
- Tìm x 
[image: image849.wmf]Î

 N, biết :

168 
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 x  ;  120 
[image: image851.wmf]M

 x  ;  144 
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 x  và 5 < x < 25.

Giải :

x 
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 ƯC (168 ; 120 ; 144)  và

        5 < x < 25.

- Ta có :  168 = 23. 3. 7

               120 = 23. 3. 5

               144 = 24. 32 

¦CLN (168 ; 120 ; 144) = 23. 3 = 24

¦C(168; 120; 144) = ¦(24)

                           = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24}

Vì  5 < x < 25  nên  x 
[image: image854.wmf]Î

 {6 ; 8 ; 12 ; 24}

* Trò chơi : Thi làm toán nhanh.

- Tìm ƯCLN rồi tìm ƯC của :

     1)  54 ; 42 và 48

     2)  24 ; 36 và 72

Giải :
Đội A :   

54 = 2.33    ;   42 = 2.3.7   ;   48 = 24.3

¦CLN(54 ; 42 ; 48) = 2. 3 = 6

¦C(54 ; 42 ; 48) = {1 ; 2 ; 3 ; 6}

Đội B : 

24 = 23. 3  ;  36 = 22. 32  ;  72 = 23. 32 

¦CLN(24 ; 36 ; 72) = 22. 3 = 12

¦C(24 ; 36 ; 72) = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12}




4/ Củng cố :

- GV yêu cầu hs nhắc lại cách tìm ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số lớn hơn 1.

- GV chốt lại nội dung bài học.
5/ Dặn dò :

- Ôn kĩ lại lí thuyết về ước chung, ước chung lớn nhất. Xem lại các dạng bài tập đã làm.

- Làm bài tập từ 146 đến 148 (sgk/57) và bài tập từ 277 đến 284 (SBT/49).

6/ Phụ lục :
	TUẦN 11
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 2/11/2015


Tiết 33.
LUYỆN TẬP.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- Học sinh được củng cố các kiến thức về tìm ƯCLN, tìm các ƯC thông qua tìm ƯCLN.

2/ Kĩ năng : 

- Rèn kĩ năng tính toán, phân tích ra thừa số nguyên tố, tìm ƯCLN.

3/ Thái độ :

HS biết quan sát, tìm tòi đặc điểm các bài tập để áp dụng nhanh trong việc giải các bài toán đố.

B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : Bảng phụ, phấn màu.
- Phương pháp : Phân tích, tổng hợp, vấn đáp, hợp tác nhóm.
2/ Học sinh : Bảng nhóm, bút dạ.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :   6A : 
2/ Kiểm tra bài cũ :

* GV nêu yêu cầu kiểm tra :

   Câu 1. Nêu cách tìm ƯCLN bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố ?

              Tìm số tự nhiên a lớn nhất biết rằng :  480 
[image: image855.wmf]M

 a và 600 
[image: image856.wmf]M

 a.

   Câu 2. Nêu cách tìm ƯC thông qua tìm ƯCLN.
              Tìm ƯCLN rồi tìm ƯC(126 ; 210 ; 90)

* Hai hs lên bảng kiểm tra :

   HS1 trả lời câu 1 :

   - Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau :

        + Bước 1 : Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

        + Bước 2 : Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.

        + Bước 3 : Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm.

   - Số tự nhiên a lớn nhất và 480 
[image: image857.wmf]M

 a ; 600 
[image: image858.wmf]M

 a   
[image: image859.wmf]Þ

  a = ¦CLN (480 ; 600).

      Ta cã :  480 = 25. 3. 5       ;       600 = 23. 3. 52   
[image: image860.wmf]Þ

  ¦CLN (480 ; 600) = 23. 3. 5 = 120

   HS2 trả lời câu 2 :

   - Để tìm ước chung của các số đã cho, ta có thể tìm các ước của ƯCLN của các số đó.

   - Ta có :  126 = 2. 32. 7  ;  210 = 2. 3. 5. 7  ;  90 = 2. 32. 5  

             
[image: image861.wmf]Þ

  ¦CLN(126 ; 210 ; 90) = 2. 3 = 6

             
[image: image862.wmf]Þ

  ¦C(126 ; 210 ; 90) = ¦(6) = {1 ; 2 ; 3 ; 6}

* GV nhận xét, cho điểm.
3/ Tiến trình bài học :

* GV: ở hai tiết trước các em đã biết tìm ƯCLN và tìm ƯC thông qua ƯCLN. ở tiết này ta sẽ luyên tập tổng hợp.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	HS đọc đề bài.

GV: Đề bài cho 112 
[image: image863.wmf]M

 x ;  140 
[image: image864.wmf]M

 x, do đó x có quan hệ như thế nào với 112 và 140 ?

HS :   x 
[image: image865.wmf]Î

 ¦C (112 ; 140).

GV: Muốn tìm ƯC (112 ; 140) ta làm như thế nào ?

HS : Tìm ƯCLN (112 ; 140), sau đó tìm ước của ƯCLN (112 ; 140).

GV: Kết quả bài toán, x phải thoả mãn điều kiện gì ?

HS : x 
[image: image866.wmf]Î

 N ; 10 < x < 20.
GV gọi một hs lên bảng trình bày.
GV gọi một hs đọc to đề bài.

GV: Nếu số bút trong mỗi hộp là a thì a có quan hệ như thế nào với mỗi số 28 ; 36 ; 2 ?
HS : a 
[image: image867.wmf]Î

 ƯC (28 ; 36)  và  a > 2.

GV yêu cầu hs hoạt động nhóm, sau 3 phút gọi đại diện hs ở nhóm làm nhanh nhất lên bảng trình bày.


	Bài 146 (sgk/57).

- Tìm x 
[image: image868.wmf]Î

 N, biết rằng 112 
[image: image869.wmf]M

 x ; 140 
[image: image870.wmf]M

 x  và  10 < x < 20.
Giải :
Vì 112 
[image: image871.wmf]M

 x ; 140 
[image: image872.wmf]M

 x nên x 
[image: image873.wmf]Î

 ¦C(112; 140)

Ta có :  112 = 24. 7    

             140 = 22. 5. 7


[image: image874.wmf]Þ

 ¦CLN (112 ; 140) = 22. 7 = 28


[image: image875.wmf]Þ

 ¦C(112; 140) = ¦(28) 

                             = {1 ; 2 ; 4 ; 7 ; 14 ; 28}

Lại có 10 < x < 20   
[image: image876.wmf]Þ

   x = 14

Bài 147 (sgk/57).

Mai mua 28 bút, Lan mua 36 bút cho tổ.

Số bút trong các hộp đều bằng nhau và số bút trong mỗi hộp lớn hơn 2. 

a) Gọi số bút trong mỗi hộp là a. Tìm quan hệ giữa số a với mỗi số 28 ; 36 ; 2 ?

b) Tìm a = ?

c) Mai, Lan mua bao nhiêu hộp bút chì màu?

Giải :

a) Gọi số bút trong mỗi hộp là a, thì a > 2 và a 
[image: image877.wmf]Î

 ¦C (28 ; 36).

b) Ta cã :  28 = 22. 7   ;   36 = 22. 32 


[image: image878.wmf]Þ

 ¦CLN (28 ; 36) = 22 = 4


[image: image879.wmf]Þ

 ¦C (28 ; 36) = ¦(4) = {1 ; 2 ; 4}

Vì  a > 2, nên a = 4.

c) Mai mua số hộp bút là: 28 : 4 = 7 (hộp)

    Lan mua số hộp bút là: 36 : 4 = 9 (hộp)

	GV gọi một hs đọc to đề bài.

GV: Để số nam (48) và số nữ (72) được chia đều về các tổ, thì số tổ có quan hệ như thế nào với số nam và số nữ ?

HS : Số tổ phải là ước chung của 48 và 72.

GV: Muốn chia được nhiều tổ nhất thì số tổ phải có thêm điều kiện gì ?

HS : Số tổ nhiều nhất là ƯCLN (48 ; 72).

Gọi một hs lên bảng trình bày.

HS đọc đề bài.

GV h/dẫn : Gọi số lớn là a, số nhỏ là b, thì theo bài ra ta có điều gì ?

HS : ¦CLN (a, b) = 15 

        a = 90  ;  1 < b < 90.

GV: ¦CLN (a, b) = 15  
[image: image880.wmf]Þ

 a = 15m ; 

b = 15n  với  (m, n) = 1 và m > n.


[image: image881.wmf]Þ

 15m = 90  
[image: image882.wmf]Þ

  m = 6  
[image: image883.wmf]Þ

 n 
[image: image884.wmf]Î

 {1 ; 5}.

Từ đó ta tìm được b.


	Bài 148 (sgk/57).

(Đề bài trên bảng phụ)
Giải :

Muốn chia đều số nam và số nữ vào các tổ, thì số tổ nhiều nhất là ƯCLN (48 ; 72).

Ta có :  48 = 24. 3     

             72 = 23. 32 


[image: image885.wmf]Þ

 ¦CLN (48 ; 72) = 23. 3 = 24

Vậy chia được nhiều nhất là 24 tổ. 

Khi đó, mỗi tổ có số nam là : 

48 : 24 = 2 (người)

và có số nữ là :  72 : 24 = 3 (người).
Bài 281 (SBT/49).

- Hai số tự nhiên có ƯCLN là 15, số lớn là 90. Tìm số nhỏ.

Giải :

§Æt a = 15m ; b = 15n 

víi (m, n) = 1 ; m > n

a = 15m = 90  
[image: image886.wmf]Þ

  m = 6  
[image: image887.wmf]Þ

 n 
[image: image888.wmf]Î

 {1 ; 5}.

Với n = 1 thì b = 15

Với n = 5 thì b = 75

Vậy số nhỏ là 15 hoặc 75.




4/ Củng cố :

- GV chốt lại bài.
5/ Dặn dò :

- Ôn lại cho kĩ về ước và bội, ƯC, ƯCLN, BC của hai hay nhiều số.

- Làm bài tập sau : 

     1) Tìm hai số tự nhiên a và b (a > b) có tổng bằng 224, biết rằng ƯCLN(a, b) = 28.
     2) Tìm hai số tự nhiên a và b (a > b) có tích bằng 1944, biết rằng ƯCLN(a, b) = 18.
	TUẦN 12.
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 5/11/2015


Tiết 34 - Bài 18.
BỘI CHUNG NHỎ NHẤT.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- Học sinh hiểu được thế nào là bội chung nhỏ nhất (BCNN) của hai hay nhều số.

2/ Kĩ năng : 

- Học sinh biết tìm BCNN của hai hay nhiều số bằng cách phân tích các số đó ra thừa số nguyên tố, từ đó biết cách tìm bội chung của hai hay nhiều số.

- Học sinh biết phân biệt được quy tắc tìm BCNN với quy tắc tìm ƯCLN, biết tìm BCNN một cách hợp lí trong từng trường hợp cụ thể, biết vận dụng tìm bội chung và BCNN trong các bài toán thực tế đơn giản.

3/ Thái độ :

- HS cẩn thận trong tính toán.
B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : Bảng phụ, phấn màu.
- Phương pháp : Vấn đáp, đàm thoại gợi mở, hợp tác nhóm.
2/ Học sinh : Bảng nhóm, bút dạ.

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :  6A : 
2/ Kiểm tra bài cũ :

* GV nêu yêu cầu kiểm tra :

  Thế nào là bội chung của hai hay nhiều số ?  Số x 
[image: image889.wmf]Î

 BC (a, b) khi nào ? Tìm BC (4 ; 6) = ?

* Một hs lên bảng kiểm tra :

   - Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.

x 
[image: image890.wmf]Î

 BC (a, b)  nếu  x 
[image: image891.wmf]M

 a  và  x 
[image: image892.wmf]M

 b.

Ta có :   B(4) = {0 ; 4 ; 8 ; 12 ; 16 ; 20 ; 24 ; 28 ; ... }  ;   B(6) = {0 ; 6 ; 12 ; 18 ; 24 ; ... }

             
[image: image893.wmf]Þ

 BC (4 ; 6) = {0 ; 12 ; 24 ; ... }

* GV nhận xét, cho điểm.
3/ Tiến trình bài học :

* GV: Dựa vào kết quả tập hợp BC (4 ; 6) mà bạn vừa tìm được, ta thấy số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp đó là 12. Ta nói 12 là bội chung nhỏ nhất của 4 và 6. Để tìm bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số mà không cần liệt kê các bội của mỗi số, chúng ta cùng nghiên cứu bài 18 : "Bội chung nhỏ nhất".
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	

	
	1/ Bội chung nhỏ nhất.
VD1 : Tìm tập hợp các bội chung của 4 ; 6.


	GV viết lại phần KTBC mà hs vừa làm trên bảng.  

Viết phấn màu các số 0 ; 12 ; 24 ; … 

GV giới thiệu bội chung nhỏ nhất và kí hiệu của chúng. 

HS chú ý nghe giảng và ghi bài.

GV: Vậy BCNN của hai hay nhiều số là số như thế nào ?

HS đọc sgk.
GV: Hãy tìm mối quan hệ giữa bội chung và BCNN của 4 và 6 ?

GV: Nêu chú ý về trường hợp tìm BCNN của nhiều số trong đó có một số bằng 1 ?

GV: Để tìm BCNN của hai hay nhiều số ta có thể tìm tập hợp các BC của chúng. Số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp đó chính là BCNN. Ngoài ra, ta còn có cách khác mà không cần liệt kê như vậy.

	B(4) = {0 ; 4 ; 8 ; 12 ; 16 ; 20 ; 24 ; 28 ; ...}

B(6) = {0 ; 6 ; 12 ; 18 ; 24 ; ... }


[image: image894.wmf]Þ

 BC (4 ; 6) = {0 ; 12 ; 24 ; ... }

- Số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các 

BC(4 ; 6) là 12. Ta nói 12 bội chung nhỏ nhất của 4 và 6.

* Kí hiệu :   BCNN (4 ; 6) = 12
* Định nghĩa : sgk/57.

* Nhận xét : Tất cả các bội chung của 4 và 6 đều là bội của BCNN (4 ; 6).
* Chú ý : sgk/58.

VD :   BCNN (5 ; 1) = 5

           BCNN (4 ; 6 ; 1) = BCNN (4 ; 6)



	

	HS làm VD dưới sự hướng dẫn của GV:

- Bước 1 : Phân tích các sẩna TSNT.

- Bước 2 : Chọn ra các TSNT chung và riêng.
- Bước 3 : Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất.

GV yêu cầu hs nêu các bước tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1.

HS đọc quy tắc (sgk/58). 

	2/ Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố.
* VD2 : T×m BCNN (8 ; 18 ; 30).

Giải :

Bước 1 :   8 = 23 

              18 = 2. 3 2 

              30 = 2. 3. 5

Bước 2 : Các TSNT chung và riêng :  

2 ; 3 ; 5.

Bước 3 : Số mũ lớn nhất của 2 là 3.

              Số mũ lớn nhất của 3 là 2.

              Số mũ lớn nhất của 5 là 1.


[image: image895.wmf]Þ

  BCNN (8 ; 18 ; 30) = 23. 32. 5 = 360.

* Quy tắc : sgk/58.



	GV cho hs làm 
[image: image896.wmf]?1

 sgk.
GV gọi ba hs lên bảng làm bài 
[image: image897.wmf]?1

, mỗi hs làm một câu. Cả lớp làm vào vở.

Sau khi hs làm xong, GV gọi hs lớp nhận xét kết quả của các bạn.

GV: Các em có nhận xét gì về ba số 5 ; 7 ; 8 và BCNN (5 ; 7 ; 8) ?

HS nêu nhận xét.

GV cho hs nêu nội dung chú ý a (sgk/58).

GV: Có nhận xét gì về quan hệ chia hết đối với ba số 12 ; 16 ; 48 ? BCNN của chúng có gì đặc biệt ?

HS nêu nhận xét.

HS nêu nội dung chú ý b (sgk/58).


	
[image: image898.wmf]?1

 : Tìm BCNN (8 ; 12)
         Tìm BCNN (5 ; 7 ; 8) 

         Tìm BCNN (12 ; 16 ; 48) 

Giải :

*  8 = 23  ;  12 = 22. 3 

    
[image: image899.wmf]Þ

  BCNN (8 ; 12) = 23. 3 = 24

*  5 = 1. 5  ;  7 = 1. 7  ;  8 = 23 

    
[image: image900.wmf]Þ

 BCNN (5 ; 7 ; 8) = 23. 5. 7 = 280

*  12 = 22. 3  ;  16 = 24  ;  48 = 24. 3

    
[image: image901.wmf]Þ

 BCNN (12 ; 16 ; 48) = 24. 3 = 48

* Nhận xét :
+ 5 ; 7 ; 8 là ba số nguyên tố cùng nhau và BCNN (5 ; 7 ; 8) bằng tích của ba số đó.

+ Trong ba số 12 ; 16 ; 48, ta thấy :

48 
[image: image902.wmf]M

 12   ;   48 
[image: image903.wmf]M

 16

và BCNN của chúng chính là số 48.

* Chú ý : sgk/58.


	

	GV yêu cầu hs tự đọc sgk và và cho biết cách viết tập hợp A.

GV gọi hs đọc phần đóng khung trong sgk.


	3/ Cách tìm BC thông qua tìm BCNN.
* VD3 : Cho tập hợp

A = {x 
[image: image904.wmf]Î

 N/ x 
[image: image905.wmf]8;18;30;1000

xxx
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MMM

}
Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.

Giải :
Vì   
[image: image906.wmf](
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BCNN (8 ; 18 ; 30) = 360    (theo VD2)

BC của 8 ; 18 ; 30 là bội của 360. Lần lượt nhân 360 với 0 ; 1 ; 2 ; 3 ta được các số 0 ; 360 ; 720 ; 1080.

Vậy A = {0 ; 360 ; 720}




4/ Củng cố :

- GV cho hs làm bài tập sau :  Tìm BCNN (4 ; 6) bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố.

- HS làm bài vào vở, một hs thực hiện trên bảng :

     Ta có :  4 = 22  ;  6 = 2. 3  
[image: image907.wmf]Þ

  BCNN (4 ; 6) = 22. 3 = 12

- GV đưa bài tập sau lên bảng phụ : Điền vào chỗ trống để được một quy tắc đúng.

     a) Muốn tìm BCNN cuả hai hay nhiều số ……, ta làm như sau :

        + Phân tích mỗi số …….

        + Chọn ra các thừa số ………

        + Lập …… mỗi thừa số lấy với số mũ ……
     b) Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số ……, ta làm như sau :

        + Phân tích mỗi số …….

        + Chọn ra các thừa số …….

        + Lập ….. mỗi thừa số lấy với số mũ…….
Sau đó, GV cho hs so sánh sự giống và khác nhau giữa hai quy tắc.
5/ Dặn dò :

- Học thuộc bài.

- Làm các bài tập từ 149 đến 152 (sgk/59) và các bài tập từ 285 đến 290 (SBT/50 + 51).

	TUẦN 12.
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 5/11/2015


Tiết 35.
LUYỆN TẬP 1.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- Học sinh được củng cố và khắc sâu các kiến thức về tìm BCNN.

2/ Kĩ năng : 

- HS biết cách tìm BC thông qua tìm BCNN.

- Vận dụng tìm BC và BCNN trong các bài toán thực tế đơn giản.


3/ Thái độ :

- Giáo dục tính cẩn thận, chính xác.
B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : Bảng phụ, phấn màu.
- Phương pháp : Vấn đáp, luyện tập thực hành, đàm thoại gợi mở, hợp tác nhóm.
2/ HS : Bảng nhóm, bút dạ.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :   6A : 
2/ Kiểm tra bài cũ :

* GV nêu yêu cầu kiểm tra :

     - Thế nào là BCNN của hai hay nhiều số ?

     - Nêu quy tắc tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1.

     - Tìm BCNN (10 ; 12 ; 15).

* Một hs lên bảng kiểm tra :

     - Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó.

     - Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau :

        Bước 1 : Phân tích mỗi số ra TSNT.

        Bước 2 : Chọn ra các TSNT chung và riêng.

        Bước 3 : Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

     - Ta có :  10 = 2. 5  ;  12 = 22. 3  ;  15 = 3. 5   
[image: image908.wmf]Þ

  BCNN (10 ; 12 ; 15) = 22. 3. 5 = 60

* GV nhận xét, cho điểm.

3/ Tiến trình bài học :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	1 : Làm bài tập trong sgk.

	HS đọc đề bài.

GV: Từ  a 
[image: image909.wmf]M

 15 và a 
[image: image910.wmf]M

 18, ta suy ra được điều gì ?

HS :  a 
[image: image911.wmf]Î

 BC (15 ; 18).

GV: Cần tìm a nhỏ nhất khác 0, ta làm như thế nào ?

HS : a chính là BCNN (15 ; 18).

Yêu cầu một hs lên bảng trình bày.

GV yêu cầu hs tự làm bài cá nhân, gọi một hs lên bảng làm bài.

GV nhận xét.

HS đọc đề bài.


	Bài 152 (sgk/59).

Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0, biết rằng

 a 
[image: image912.wmf]M

 15 và a 
[image: image913.wmf]M

 18.

Giải :
Ta có a 
[image: image914.wmf]M

 15 và a 
[image: image915.wmf]M

 18, nên a 
[image: image916.wmf]Î

 BC (15 ; 18).
Mà a nhỏ nhất khác 0 
[image: image917.wmf]Þ

 a = BCNN(15 ; 18)

        15 = 3. 5   

        18 = 2. 32

[image: image918.wmf]Þ

  BCNN (15 ; 18) = 2. 32. 5 = 90

Vậy  a = 90.

Bài 153 (sgk/59).

   Tìm các BC nhỏ hơn 500 của 30 và 45.

Giải :
         30 = 2. 3. 5   

         45 = 32. 5


[image: image919.wmf]Þ

  BCNN (30 ; 45) = 2. 32. 5 = 90

BC(30 ; 45) = B(90)

BC(30; 45)= {0; 90; 180; 270; 360; 450; ... }

Vậy các BC nhỏ hơn 500 của 30 và 45 là :

{0 ; 90 ; 180 ; 270 ; 360 ; 450}

Bài 154 (sgk/59).

- Số hs lớp 6C xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 8 đều vừa đủ. Tính số hs lớp 6C, biết số hs đó trong khoảng từ 35 đến 60.

	Một hs làm bài trên bảng, hs lớp làm vào vở.
GV cùng hs cả lớp nhận xét, chữa bài.

HS đọc đề bài.

GV cho hs hoạt động nhóm.
	Giải :
Gọi số hs lớp 6C là a.

Khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 8 đều vừa đủ hàng, nghĩa là a 
[image: image920.wmf]Î

 BC(2 ; 3 ; 4 ; 8) và  35 
[image: image921.wmf]£

 a 
[image: image922.wmf]£

 60.

Ta có BCNN (2 ; 3 ; 4 ; 8) = 24

a 
[image: image923.wmf]Î

 B(24) = {0 ; 24 ; 48 ; 72 ; ... }

Vì  35 
[image: image924.wmf]£

 a 
[image: image925.wmf]£

 60, nên a = 48 là thoả mãn.

Vậy lớp 6C có 48 hs.

Bài 155 (sgk/60).

(Đề bài trên bảng phụ và bảng nhóm)



	a
6

150

28

50

b
4

20

15

50

¦CLN (a, b)
2

10

1

50

BCNN (a, b)
12

300

420

50

¦CLN (a, b) . BCNN (a, b)
24

3000

420

2500

a.b
24

3000

420

2500



	
	* Nhận xét :

¦CLN (a, b) . BCNN (a, b) = ab



	2 : Làm bài tập trong SBT.

	GV cho hs nhận xét về quan hệ giữa các số trong mỗi câu, từ đó suy ra kết quả.

HS đọc đề bài, nêu nhận xét.

Một hs lên bảng làm, dưới lớp làm vào vở.
GV yêu cầu hs tự làm vào vở tương tự bài 153/sgk.

Một hs thực hiện trên bảng.
	Bài 287 (SBT/51).

- Tính nhẩm BCNN của các số sau :

a)  9 ; 12 và 36.

b)  28 ; 40 và 280.

Giải :

a) Vì  36 
[image: image926.wmf]M

 9 và 36 
[image: image927.wmf]M

 12, nên :

BCNN (9 ; 12 ; 36) = 36

b) Vì  280 
[image: image928.wmf]M

 28 và 280 
[image: image929.wmf]M

 40, nên :

BCNN (28 ; 40 ; 280) = 280

Bài 290 (SBT/51).

- Tìm số tự nhiên a, biết rằng  a - 1 
[image: image930.wmf]M

 51 ; 

a - 1 
[image: image931.wmf]M

 36  và  1000 < a < 2000.

Giải :

       a - 1 
[image: image932.wmf]M

 51 ;  a - 1 
[image: image933.wmf]M

 36  


[image: image934.wmf]Þ

   a - 1 
[image: image935.wmf]Î

 BC (51 ; 36)
Cã :  51 = 3. 17  ;  36 = 22. 32 


[image: image936.wmf]Þ

  BCNN (51 ; 36) = 22. 32. 17 = 612

	
	BC (51 ; 36) = B(612)

 
[image: image937.wmf]Þ

 a - 1 
[image: image938.wmf]Î

 {0 ; 612 ; 1224 ; 1836 ; … }


[image: image939.wmf]Þ

 a 
[image: image940.wmf]Î

 {1 ; 613 ; 1225 ; 1837 ; ... }
 Vì  1000 < a < 2000  nên :

a 
[image: image941.wmf]Î

 {1225 ; 1837}



4/ Củng cố :

- GV yêu cầu hs nhắc lại quy tắc tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, cách tìm BC thông qua tìm BCNN.

- GV chốt lại bài.
5/ Dặn dò :

- Học thuộc bài.

- Làm các bài tập từ 156 đến 158 (sgk/60) và các bài tập từ 291 đến 297 (SBT/51).
	TUẦN 13
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 9/11/2015


Tiết 36.
LUYỆN TẬP 2.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- Học sinh được củng cố và khắc sâu kiến thức về tìm BCNN và bội chung thông qua BCNN.
2/ Kĩ năng : 

- Rèn kĩ năng tính toán, biết tìm BCNN một cách hợp lí trong từng trường hợp cụ thể.
- HS biết vận dụng tìm bội chung và BCNN trong các bài toán thực tế đơn giản.

3/ Thái độ :

- Giáo dục tính cẩn thận, chính xác.
B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : Bảng phụ, phấn màu. 

- Phương pháp : Vấn đáp, luyện tập thực hành, hợp tác nhóm.
2/ Học sinh : Bảng nhóm, bút dạ.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :  6A : 
2/ Kiểm tra bài cũ :

* GV nêu yêu cầu kiểm tra :

   - Phát biểu quy tắc tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1.
   - So sánh quy tắc tìm BCNN và ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1.

   - Làm bài tập sau : Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0, biết rằng  a 
[image: image942.wmf]M

 105 và a 
[image: image943.wmf]M

 175.

* Một hs lên bảng kiểm tra :

   - Phát biểu quy tắc (như sgk/58).

   - So sánh sự giống và khác nhau giữa hai quy tắc : đều có ba bước.

      + Bước 1 giống nhau : đều phân tích mỗi số ra TSNT.

      + Bước 2 : Tìm ƯCLN thì chọn các TSNT chung, tìm BCNN thì chọn các TSNT chung và riêng.

      + Bước 3 : Tìm ƯCLN thì lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy số mũ nhỏ nhất,

                        Tìm BCNN thì lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy số mũ lớn nhất.

   - Số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0 và a 
[image: image944.wmf]M

 105 ; a 
[image: image945.wmf]M

 175, nên  a = BCNN (105 ; 175).

   Có  105 = 3. 5. 7  ;  175 = 52. 7   
[image: image946.wmf]Þ

  a = BCNN (105 ; 175) = 3. 52. 7 = 525.

* GV nhận xét, cho điểm.

3/ Tiến trình bài học :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	

	HS đọc đề bài.

GV yêu cầu hs làm việc cá nhân.

Một hs lên bảng thực hiện.

HS đọc đề bài và nêu tóm tắt.

HS làm dưới sự gợi ý của GV.


	Bài 156 (sgk/60).

Tìm số tự nhiên x, biết rằng : 
[image: image947.wmf]12;21;28

xxx

MMM

 và 150 < x < 300

Giải :


[image: image948.wmf]12;21;28

xxx

MMM

 
[image: image949.wmf]Þ

 x 
[image: image950.wmf]Î

 BC(12 ; 21 ; 28)

12 = 22. 3  ;  21 = 3. 7  ;  28 = 22. 7

BCNN (12 ; 21 ; 28) = 22. 3. 7 = 84

BC(12 ; 21 ; 28) = B(84)


[image: image951.wmf]Þ

 x 
[image: image952.wmf]Î

 {0 ; 84 ; 168 ; 252 ; ... }

Vì  150 < x < 300, do đó x 
[image: image953.wmf]Î

 {168 ; 252}

Bài 157 (sgk/60).

Tóm tắt :

An cứ 10 ngày lại trực nhật một lần.

Bách cứ 12 ngày lại trực nhật một lần.

Lần đầu hai bạn làm vào cùng một ngày.

Sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng trực nhật ?

Giải :

Gọi số ngày sau đó ít nhất hai bạn lại cùng trực nhật là a, thì a = BCNN (10 ; 12).


[image: image954.wmf]2
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Vậy sau ít nhất 60 ngày thì hai bạn lại cùng trực nhật.

                                                                                                                                                                                                                   

	Gọi hs đọc to đề bài.

Yêu cầu một hs nêu cách làm, sau đó lên bảng trình bày, cả lớp làm vào vở.


	Bài 158 (sgk/60).

Gọi số cây mỗi đội phải trồng là a.

Theo bài ra, ta có :

a 
[image: image955.wmf]Î

 BC(8 ; 9) và 100 
[image: image956.wmf]£

 a 
[image: image957.wmf]£

 200.

Vì (8 ; 9) = 1, nên BCNN (8 ; 9) = 72

BC(8 ; 9) = B(72) = {0 ; 72 ; 144 ; 216 ; ...}

Mà 100 
[image: image958.wmf]£

 a 
[image: image959.wmf]£

 200, nên a = 144 là thoả mãn.


	

	HS đọc đề bài.

GV gợi ý : a chia cho các số 20 ; 25 ; 30 đều dư 15, dựa trên phép chia có dư thì ta có mối quan hệ giữa a và các số 20 ; 25 ; 30 và 15 như thế nào ?
GV gọi một hs lên bảng trình bày, hs dưới lớp làm vào vở.

HS đọc đề bài.

HS làm bài theo hướng dẫn của GV.
	Bài 291 (SBT/51).

Tìm số tự nhiên a lớn nhất có ba chữ số, biết rằng a chia cho các số 20 ; 25 ; 30 đều dư 15.

Giải :
a chia cho các số 20 ; 25 ; 30 đều dư 15  
[image: image960.wmf]Þ

  (a - 15) 
[image: image961.wmf]Î

 BC(20 ; 25 ; 30).

20 = 22. 5  ;  25 = 52  ;  30 = 2. 3. 5

BCNN(20 ; 25 ; 30) = 22. 3. 52 = 300

BC(20 ; 25 ; 30) = B(300)


[image: image962.wmf]Þ

 (a - 15) 
[image: image963.wmf]Î

 {0 ; 300 ; 600 ; 900 ; … }


[image: image964.wmf]Þ

  a 
[image: image965.wmf]Î

 {15 ; 315 ; 615 ; 915 ; … }

Mà a lớn nhất có ba chữ số, do đó a = 915.
Bài 295 (SBT/51).

   Tìm hai số tự nhiên a, b, biết ƯCLN của chúng là 20, BCNN của chúng là 420.

Giải :
Ta cã ¦CLN(a, b) . BCNN(a, b) = ab.

Do đó :  ab = 20. 420      (1)

Vì ƯCLN (a, b) = 20, nên a = 20m ; 

b = 20n. Trong đó (m, n) = 1 và m 
[image: image966.wmf]³

 n.

Thay giá trị của a, b vào (1) ta được :

        20m . 20n = 20 . 420


[image: image967.wmf]Þ

  400mn = 8400  
[image: image968.wmf]Þ

  mn = 21

Với m, n là hai số nguyên tố cùng nhau, ta có m = 7 ; n = 3 hoặc m = 21 ; n = 1.

Với m = 7 ; n = 3 
[image: image969.wmf]Þ

  a = 140 ; b = 60

Với m = 21 ; n = 1 
[image: image970.wmf]Þ

  a = 420 ; b = 20.



4/ Củng cố :

- GV chốt lại bài.

- HS đọc mục có thể em chưa biết : "Lịch can chi" - sgk/60.
5/ Dặn dò :

- Ôn lại bài.

- Trả lời các câu hỏi phần ôn tập chương I (sgk/61).

- Kẻ sẵn bảng hệ thống hoá kiến thức chương I (sgk/62).

- Làm bài tập từ 159 đến 163 (sgk/63) và bài tập từ 298 đến 305 (SBT/53 + 54).

	TUẦN 13.
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 9/11/2015


Tiết 37.
ÔN TẬP CHƯƠNG I.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- Ôn tập cho học sinh các kiến thức đã học về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và nâng lên luỹ thừa.

2/ Kĩ năng : 

- HS vận dụng các kiến thức trên vào các bài tập về thực hiện phép tính, tìm số chưa biết.

3/ Thái độ :

- Rèn kĩ năng tính toán cẩn thận, đúng và nhanh, trình bày khoa học.

B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : Bảng phụ, phấn màu.
- Phương pháp : Vấn đáp, tổng hợp, luyện tập thực hành, hợp tác nhóm.
2/ Học sinh : Bảng nhóm, bút dạ. Ôn tập kiến thức đã học trong chương I.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :  6A :
2/ Kiểm tra bài cũ :

                                  (Kết hợp trong giờ)
3/ Tiến trình bài học :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	

	GV treo bảng phụ ghi các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và yêu cầu hs trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4 (sgk/61).

HS đứng tại chỗ trả lời lần lượt.

GV yêu cầu hs điền vào chõ trống.

HS :

a/  tích ; thừa số bằng nhau ; a ; phép nâng lên luỹ thừa.

b/  
[image: image971.wmf].
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GV: Nêu điều kiện để a chia hết cho b và a trừ được cho b.


	I/ Lí thuyết :

1/ Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa.
(sgk)
Bài tập 1: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau :

a/ Luỹ thừa bậc n của a là ... của n ..., mỗi thừa số bằng ...

Phép nhân nhiều thừa số bằng nhau gọi là ... 

b/  
[image: image972.wmf]....
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Bài tập 2 :

- ĐK để a chia hết cho b là tồn tại số k sao cho a = bk   (b 
[image: image973.wmf]0;

¹Î

kN

).

- ĐK để a trừ được cho b là  a 
[image: image974.wmf]³

b.

	

	GV yêu cầu hs trả lời miệng.

HS đọc đề bài.

GV gọi hai hs lên bảng làm.

HS cả lớp làm vào vở.
	Bài 159 (sgk/63).

Tìm kết quả của các phép tính :
a) n - n                   b) n : n  (n 
[image: image975.wmf]¹

 0)

c) n + 0                  d) n - 0   
e) n. 0                    g) n. 1                 h) n : 1

Giải :

a)  n - n = 0               b)  n : n = 1  (n 
[image: image976.wmf]¹

 0)

c)  n + 0 = n              d)  n - 0 = n

e)  n . 0 = 0               g)  n . 1 = n

h)  n : 1 = n

Bài 160 (sgk/61).

Thực hiện các phép tính :

a) 204 - 84 : 12            b) 15. 23 + 4. 32 - 5. 7

c) 56 : 53 + 23 . 22         d) 164. 53 + 47. 164

Giải :

a)  204 - 84 : 12 = 204 - 7 = 197

b)  15.23 + 4. 32 - 5. 7

  = 15. 8 + 4. 9 - 35

  = 120 + 36 - 35  =  121

	GV củng cố : 

+ Thứ tự thực hiện các phép tính.

+ Thực hiện đúng quy tắc nhân và chai hai luỹ thừa cùng cơ số.

+ Tính nhanh bằng cách áp dụng tính chất phân phối của phép nhân và phép cộng.

GV yêu cầu hs hoạt động nhóm làm bài 161/sgk.

GV gọi đại diện hs lên bảng trình bày.

GV cùng cả lớp nhận xét, chữa bài.

HS đọc mẫu trong sgk, sau đó làm bài cá nhân, một hs lên bảng thực hiện.
	c)  56 : 53 + 23. 22  = 53 + 25 

                             = 125 + 32

                             = 157

d)  164 . 53 + 47. 164  = 164(53 + 47)

                                    = 164. 100

                                    = 16 400

Bài 161 (sgk/61).

Tìm số tự nhiên x, biết :
a) 219 - 7(x + 1) = 100

b) (3x - 6) . 3 = 34.

Giải :

a)  219 - 7(x + 1) = 100

  7(x + 1)  = 219 - 100

  7(x + 1)  = 119

                  x + 1  = 17

                        x  = 16

b)  (3x - 6). 3  =  34 

            3x - 6  = 34 : 3

            3x - 6  =  27

                 3x  =  33

                   x  =  11

Bài 162 (sgk/61).

   Hãy tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu nhân nó với 3 rồi trừ đi 8, sau đó chia cho 4 thì được 7.

Giải :

(3x - 8) : 4 = 7

       3x - 8  =  28

            3x  =  36

              x  =  12




4/ Củng cố :

- GV cho hs nhắc lại nội dung kiến thức của chương I đã ôn trong tiết học này.

- GV chốt lại một số lưu ý khi làm bài.
5/ Dặn dò :

- Tiếp tục ôn lí thuyết từ câu 5 đến câu 10 (sgk/61).
- Làm bài tập từ 163 đến 167 (sgk/61) và bài tập từ 306 đến 311 (SBT/54).

- Hướng dẫn bài 306/SBT :

          x - 2 
[image: image977.wmf]Î

 ¦(30) và x - 2 
[image: image978.wmf]Î

 ¦(15)  
[image: image979.wmf]Þ

  x - 2 
[image: image980.wmf]Î

 ¦C (30 ; 15).

          Cã :   ¦CLN (30 ; 15) = 15   
[image: image981.wmf]Þ

   ¦C (30 ; 15) = ¦(15)

          
[image: image982.wmf]Þ

  x - 2  
[image: image983.wmf]Î

 {1 ; 3 ; 5 ; 15}    
[image: image984.wmf]Þ

   x 
[image: image985.wmf]Î

  {3 ; 5 ; 7 ; 17}    (đều là số nguyên tố).

	TUẦN 13.
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 9/11/2015


Tiết 38. 
ÔN TẬP CHƯƠNG I  (Tiếp theo)
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- Ôn tập cho học sinh các kiến thức đã học về tính chất chia hết của một tổng, các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9, số nguyên tố và hợp số, ước chung và bội chung, ƯCLN và BCNN.

2/ Kĩ năng : 

- HS vận dụng các kiến thức trên vào các bài toán thực tế.

3/ Thái độ :

- Rèn kĩ năng tính toán cho học sinh.

B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : Bảng phụ, phấn màu.
- Phương pháp : Vấn đáp, phân tích, tổng hợp, hợp tác nhóm.
2/ Học sinh : Bảng nhóm, bút dạ, máy tính bỏ túi.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức : 6A :
2/ Kiểm tra bài cũ :

                                   (Kết hợp trong giờ)
3/ Tiến trình bài học :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	1 : Ôn tập lí thuyết.

	- Phát biểu và viết dạng tổng quát hai tính chất chia hết của một tổng.


	1/ Tính chất chia hết của một tổng.

- Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.

a 
[image: image986.wmf]M

 m ; b 
[image: image987.wmf]M

 m ; c 
[image: image988.wmf]M

 m 
[image: image989.wmf]Þ

 (a + b + c) 
[image: image990.wmf]M

 m

- Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng khác 



	GV đưa bảng dấu hiệu chia hết (sgk/62) lên trên bảng phụ, yêu cầu hs phát biểu các dấu hiệu đó.

- Thế nào là số nguyên tố ? Hợp số ? Cho VD. 

- So sánh số nguyên tố và hợp số ?

- ƯCLN của hai hay nhiều số là gì ? Nêu cách tìm.

- BCNN của hai hay nhiều số là gì ? Nêu cách tìm.

- Thế nào là hai số nguyên tố cùng nhau ?

  Cho VD.


	đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó.

a 
[image: image991.wmf]M

 m ; b 
[image: image992.wmf]M

 m ; c 
[image: image993.wmf]M

 m 
[image: image994.wmf]Þ

 (a + b + c) 
[image: image995.wmf]M

 m
2/ Các dấu hiệu chia hết.

sgk.
3/ Số nguyên tố, hợp số.

- Số nguyên tố và hợp số đều là các số lớn hơn 1. Số nguyên tố chỉ có hai ước là 1 và chính nó, còn hợp số có nhiều hơn hai ước.

4/ ¦CLN, BCNN.
sgk.

- Hai số nguyên tố cùng nhau là hai số có ƯCLN bằng 1 (8 và 9 ; 25 và 27 ; ... ).



	2 : Luyện tập.

	HS đọc đề bài.

HS lên bảng điền.

GV yêu cầu HS giải thích.
            a/  Vì 747 
[image: image996.wmf]M

 9     ;    235 
[image: image997.wmf]M

 5  

            b/  Vì  a 
[image: image998.wmf]M

 3    
            c/  Vì  b là số chẵn

            d/  Vì  c 
[image: image999.wmf]M

 2.
HS đọc đề bài.

GV gọi đồng thời 2 hs lên bảng, hs cả lớp làm bài vào vở.
	Bài 165 (sgk/63).

P là tập hợp các số nguyên tố.

Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống :

a/ 
[image: image1000.wmf]747;235;97

PPP


b/ a = 835.123 +318  ;  a  
[image: image1001.wmf] P

c/ b = 5. 7. 11 +13. 17  ;   b 
[image: image1002.wmf] P

d/ c = 2. 5. 6 - 2. 29   ;  c 
[image: image1003.wmf] P

Giải :
a/ 
[image: image1004.wmf]747;235;97

PPP

ÏÏÎ


b/ a = 835.123 +318  ;  a  
[image: image1005.wmf]Ï

 P

c/ b = 5. 7. 11 +13. 17  ;   b 
[image: image1006.wmf]Ï

 P

d/ c = 2. 5. 6 - 2. 29   ;  c 
[image: image1007.wmf]Ï

 P

Bài 166  (sgk/63). 

- Viết các tập hợp sau bằng  cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó :

A = { 
[image: image1008.wmf]/84;180;6
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B = {x
[image: image1009.wmf]Î

N / x 
[image: image1010.wmf]M

12 ; x 
[image: image1011.wmf]M

15 ; x 
[image: image1012.wmf]M

18 ; 0 < x < 300}
Giải :


	HS đọc đề bài.

GV yêu cầu hs suy nghĩ và đưa ra hướng làm sau đó gọi 1 hs lên bảng trình bày.

GV gọi hai hs lên bảng làm bài, yêu cầu cả lớp làm vào vở.


	a)  
[image: image1013.wmf]Î

x

 ƯC (84 ; 180) và x > 6

¦CLN (84 ; 180) = 12

¦C (84 ; 180)  = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12}

Do x > 6 nên A = {12}

b)  
[image: image1014.wmf](12;15;18)

ẻ

xBC

 và 0 < x < 300

   BCNN (12 ; 15 ; 18) = 180

   BC (12 ; 15 ; 18) = {0 ; 180 ; 360 ; …}

Do 0 < x < 300 nên B = 180
Bài 167 (sgk/63).

(Đề bài trên bảng phụ)

Gọi số sách là a (a 
[image: image1015.wmf]Î

 N ; 100 
[image: image1016.wmf]150

££

a

).

Nếu số sách xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 15 quyển đều vừa đủ thì 


[image: image1017.wmf]Î

a

 BC (10 ; 12 ; 15)

BCNN(10 ; 12 ; 15) = 60


[image: image1018.wmf]Þ

 
[image: image1019.wmf]Î

a

 B(60) = {0 ; 60 ; 120 ; 180 ; … }

Do 100 
[image: image1020.wmf]150

££

a

 nên a = 120.

Vậy số sách đó là 120 quyển.

Bài 308 (SBT/54).

     Cho  a = 36 ; b = 48 ; c = 51.

a) Tìm ƯCLN (a, b, c).

b) Tìm BCNN (a, b, c).

Giải :
        a = 36 = 22. 32  

        b = 48 = 24. 3    

        c = 51 = 3. 17

a)  ¦CLN (a, b, c) = 3

b)  BCNN (a, b, c) = 24. 32. 17 = 2448



	Có thể em chưa biết.

	GV: Người ta chứng minh được rằng :
1/ Nếu  a 
[image: image1021.wmf]M

 m và a 
[image: image1022.wmf]M

 n thì a 
[image: image1023.wmf]M

 BCNN(m, n).

2/ Nếu ab 
[image: image1024.wmf]M

 c, mà (b, c) = 1  thì  a 
[image: image1025.wmf]M

 c.


	VD minh họa :
*  
[image: image1026.wmf]4;6(4,6)
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[image: image1027.wmf]12;24;...
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*  a.3 
[image: image1028.wmf]4
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 và ƯCLN (3 ; 4) = 1  
[image: image1029.wmf]4

ị
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4/ Củng cố :

- GV chốt lại nội dung bài vừa ôn.

- HS nhắc lại các dấu hiệu chia hết, tính chất chia hết của một tổng, khái niệm ước và bội ; số nguyên tố và hợp số ; phân tích một số ra thừa số nguyên tố ; ƯCLN và BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1. 

5/ Dặn dò :

- Ôn tập lí thuyết cả chương I.

- Xem lại các bài tập đã chữa.

- Làm các bài tập từ  312 đến 316 (SBT/54 + 55).
- Tiết sau kiểm tra 1 tiết. 
	TUẦN 13.
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 5/11/2014.


Tiết 39. 
KIỂM TRA CHƯƠNG I.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- Kiểm tra việc lĩnh hội các kiến thức đã học trong chương I của hs.
2/ Kĩ năng : 

- Kĩ năng thực hiện 5 phép tính.

- Kĩ năng tìm một số chưa biết trong một biểu thức, từ một số điều  kiện cho trước.

- Kĩ năng giải bài tập về tính chất chia hết. Số nguyên tố, hợp số.
- Kĩ năng áp dụng các kiến thức về ƯC, ƯCLN, BC, BCNN vào giải các bài toán thức tế.

3/ Thái độ :

- Có ý thức tự giác, trình bày sạch sẽ.

B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : Chuẩn bị nội dung kiểm tra.
- Phương pháp : 30
[image: image1030.wmf]0

0

 TN và 70
[image: image1031.wmf]0

0

 TL.
2/ Học sinh : ôn tập bài.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :  6A : 
2/ Ma trận đề kiểm tra :  
	          Cấp độ

  Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Khái niệm về tập hợp, phần tử.


	- Nhận diện được tập hợp, phần tử của tập hợp, tập hợp con.
	- Hiểu được các kí hiệu (, (, ( dùng trong các mối qhệ về tập hợp.
	- Vận dụng được các công thức đã học để đếm số phần tử của tập hợp.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	C1

0,25
	
	C3

0,25
	
	C5

0,25
	
	
	
	3

0,75

7,5
[image: image1032.wmf]0

0



	Tập hợp N các số 

tự nhiên.


	- Nhận biết các phép tính về lũy thừa (nhân, chia hai luỹ thừa cùng cơ số).
	- Biết sắp xếp các số tự nhiên theo thứ tự tăng hoặc giảm.

- So sánh hai luỹ thừa.
	- Vận dụng các tính chất của phép cộng, trừ, nhân trong N.

- Tính nhân, chia lũy thừa cùng cơ số. Tính nhanh, tính hợp lí.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ 
	C2

0,25
	
	C4 ; 6

0,5
	
	C7 ; 8

0,5
	13a; 15a

2
	
	15b

1
	8

4,25

42,5
[image: image1033.wmf]0

0



	Tính chất chia hết trong tập hợp N.


	- Nhận biết dấu hiệu chia hết cho 2 ; 5 ; 3 ; 9.

- Nhận biết tính chất chia hết của một tổng, một hiệu.
	- Dựa vào các dấu hiệu chia hết để xác định một số đã cho có chia hết cho 2 ; 5 ; 3 ; 9 hay không.
	- Phân tích được một hợp số ra TSNT (trường hợp đơn giản).

- Tìm được BCNN, ƯCLN, tìm ƯC, BC của hai hay ba số trong những trường hợp đơn giản.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	C9 ; 10

0,5
	
	C11

0,25
	13b

1
	C12

0,25
	C14

3
	
	
	6

5

50
[image: image1034.wmf]0

0



	TS câu

TS điểm

Tỉ lệ
	4

1

10
[image: image1035.wmf]0

0


	
	4

1

10
[image: image1036.wmf]0

0


	1
1
10
[image: image1037.wmf]0

0


	4

1

10
[image: image1038.wmf]0

0


	3
5
50
[image: image1039.wmf]0

0


	
	1

1

10
[image: image1040.wmf]0

0


	17

10

100
[image: image1041.wmf]0

0




3/ Nội dung đề kiểm tra :

ĐỀ CHẴN

Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm).

Khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. Cho tập hợp M = {1 ; 3 ; 5 }. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

     A. Số 1 không phải là phần tử của tập hợp M.

     B. Số 3 là phần tử của tập hợp M.

     C. Số 5 không phải là phần tử của tập hợp M.

     D. Số 7 là phần tử của tập hợp M.

Câu 2. Chọn đẳng thức đúng.

	A.  am : an = am - n   (a 
[image: image1042.wmf]¹

 0)
	B.  am : an = am - n   (m 
[image: image1043.wmf]³

 n)

	C.  am : an = am - n   
	D.  am : an = am - n   (a 
[image: image1044.wmf]¹

 0 ; m 
[image: image1045.wmf]³

 n)


Câu 3. Cho tập hợp E = 
[image: image1046.wmf]{

}

15;16;17;...;31;32

. Chọn phương án đúng :

	A.  25 
[image: image1047.wmf]Î

 E
	B.  {17} 
[image: image1048.wmf]Î

 E 
	C.  15 
[image: image1049.wmf]Ï

 E
	D.  32 
[image: image1050.wmf]Ì

 E


Câu 4. Chỉ ra ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần trong các đáp án sau :

	A.  n  ;  n + 1  ;  n + 2    với n 
[image: image1051.wmf]Î

 N
	B.  n  ;  n + 1  ;  n + 3    với n 
[image: image1052.wmf]Î

 N

	C.  n - 1  ;  n  ;  n + 1     với n 
[image: image1053.wmf]Î

 N
	D.  n + 1  ;  n  ;  n - 1    với n 
[image: image1054.wmf]Î

 N*


Câu 5. Số phần tử của tập hợp  P = {2 ; 4 ; 6 ; … ; 24}  là :

	A.  4
	B.  11
	C.  12
	D.  24


Câu 6. So sánh hai số  53  và  35, ta được :

	A.  53  >  35 
	B.  53  <  35 
	C.  53  
[image: image1055.wmf]³

  35 
	D.  53  
[image: image1056.wmf]£

  35 


Câu 7. Giá trị của phép tính  26 . 63 + 26 . 37  là :

	A.  6300
	B.  2600
	C.  3700
	D.  3600


Câu 8. Tích  74. 72 = ? Hãy chọn phương án đúng :

	A.  78 
	B.  498 
	C.  146 
	D.  76 


Câu 9. Cho các số  205 ; 25 ; 52 ; 130. Số chia hết cho cả 2 và 5 là :

	A.  25
	B.  52
	C.  130
	D.  205


Câu 10. Chọn câu đúng trong các câu sau :

A. Nếu mỗi số hạng của một tổng chia hết cho 4 thì tổng chia hết cho 4.

B. Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 3 thì tổng không chia hết cho 3.

C. Nếu tổng chia hết cho 5 thì mỗi số hạng của tổng chia hết cho 5.

D. Một tổng có hai số hạng không chia hết cho 9, các số hạng còn lại đều chia hết cho 9 thì tổng đó chia hết cho 9.

Câu 11.  Số 2034 :

	A. không chia hết cho cả 3 và 9.
	B. chỉ chia hết cho 2.

	C. chia hết cho cả 2 ; 3 và 9.
	D. chia hết cho 2 và 3 ; không chia hết cho 9.


Câu 12. Một bạn phân tích các số ra thừa số nguyên tố như sau ; tìm cách phân tích đúng :
	A.  1260 = 4. 5. 9. 7
	B.  630 = 2. 5. 7. 9

	C.  6300 = 22. 32. 52. 7
	D.  603 = 3. 201


Phần tự luận (7 điểm).
Câu 13 (2 điểm).  

     Cho  A = 2 . 53 - 36 : 32  và  B = 50 - [30 - (6 - 2)2] 
     a) Tính A ; B.

     b) Hiệu A - B có chia hết cho 3 không ? Vì sao ?

Câu 14 (3 điểm).
     Một trường tổ chức cho khoảng từ 700 đến 800 học sinh đi tham quan bằng ô tô. Tính số học sinh đi tham quan, biết rằng nếu xếp 40 người hay 45 người vào một xe thì đều không còn dư một ai. 

Câu 15 (2 điểm). Tìm số tự nhiên x, biết :

              a)  2x - 138 = 23 . 22                                    b)  5x - 1 - 13 = 612
 
ĐỀ LẺ

Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm).

Khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. Cho tập hợp M = {1 ; 3 ; 7 }. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

     A. Số 1 không phải là phần tử của tập hợp M.

     B. Số 5 là phần tử của tập hợp M.

     C. Số 3 không phải là phần tử của tập hợp M.

     D. Số 7 là phần tử của tập hợp M.

Câu 2. Chọn đẳng thức đúng.

	A.  am : an = am - n   (a 
[image: image1057.wmf]¹

 0 ; m 
[image: image1058.wmf]³

 n)
	B.  am : an = am - n   

	C.  am : an = am - n    (m 
[image: image1059.wmf]³

 n)
	D.  am : an = am - n   (a 
[image: image1060.wmf]¹

 0)


Câu 3. Cho tập hợp E = 
[image: image1061.wmf]{

}

15;16;17;...;31;32

. Chọn phương án đúng :

	A.  25 
[image: image1062.wmf]Ï

 E
	B.  {17} 
[image: image1063.wmf]Î

 E 
	C.  15 
[image: image1064.wmf]Î

 E
	D.  32 
[image: image1065.wmf]Ì

 E


Câu 4. Chỉ ra ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần trong các đáp án sau :

	A.  n - 1  ;  n  ;  n + 1     với n 
[image: image1066.wmf]Î

 N
	B.  n + 1  ;  n  ;  n - 1    với n 
[image: image1067.wmf]Î

 N* 

	C.  n  ;  n + 1  ;  n + 3    với n 
[image: image1068.wmf]Î

 N
	D.  n  ;  n + 1  ;  n + 2    với n 
[image: image1069.wmf]Î

 N 


Câu 5. Số phần tử của tập hợp  P = {3 ; 5 ; 7 ; … ; 21}  là :

	A.  4
	B.  10
	C.  11
	D.  21


Câu 6. So sánh hai số  43  và  34, ta được :

	A.  43  >  34
	B.  43  <  34 
	C.  43  
[image: image1070.wmf]³

  34 
	D.  43  
[image: image1071.wmf]£

  34 


Câu 7. Giá trị của phép tính  26 . 63 + 26 . 37  là :

	A.  2600
	B.  3600
	C.  3700
	D.  6300


Câu 8. Thương  75 : 73 = ? Hãy chọn phương án đúng :

	A.  7 
	B.  78
	C.  49
	D.  715


Câu 9. Cho các số  225 ; 102 ; 65 ; 130. Số chia hết cho cả 3 và 5 là :

	A.  65
	B.  102
	C.  130
	D.  225


Câu 10. Chọn câu đúng trong các câu sau :

A. Nếu tổng chia hết cho 2 thì mỗi số hạng của tổng chia hết cho 2.

B. Nếu mỗi số hạng của một tổng chia hết cho 7 thì tổng chia hết cho 7.

C. Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 3 thì tổng không chia hết cho 3.

D. Một tổng có hai số hạng không chia hết cho 5, các số hạng còn lại đều chia hết cho 5 thì tổng đó chia hết cho 5.

Câu 11.  Số 5034 :

	A. chia hết cho cả 2 và 3.
	B. chia hết cho 2 và 9.

	C. chia hết cho cả 3 và 9.
	D. chia hết cho 2 mà không chia hết cho 3.


Câu 12. Một bạn phân tích các số ra thừa số nguyên tố như sau ; tìm cách phân tích đúng :
	A.  603 = 3. 201 
	B.  6300 = 22. 32. 52. 7 

	C.  1260 = 4. 5. 9. 7 
	D.  630 = 2. 5. 7. 9  


Phần tự luận (7 điểm).
Câu 13 (3 điểm).  

     Cho  A = 34 . 17  - 54 : 32  và  B = 2448 : [119 - (23 - 6)]

     a) Tính A ; B.

     b) Hiệu A - B có chia hết cho 3 không ? Vì sao ?

Câu 14 (2 điểm).

     Một trường tổ chức cho khoảng từ 700 đến 800 học sinh đi tham quan bằng ô tô. Tính số học sinh đi tham quan, biết rằng nếu xếp 40 người hay 45 người vào một xe thì đều không còn dư một ai. 

Câu 15 (2 điểm).  Tìm số tự nhiên x, biết :

             a)  5x - 206  =  24. 4                                          b)  5x - 1 - 13 = 612

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

Phần trắc nghiệm: (3 điểm).

Mỗi câu khoanh đúng được 0,25 điểm.

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đề chẵn
	B
	D
	A
	A
	C
	B
	B
	D
	C
	A
	C
	C

	Đề lẻ
	D
	A
	C
	D
	B
	B
	A
	C
	D
	B
	A
	B


Phần tự luận: (7 điểm).
(Nếu hs không làm giống đáp án nhưng vẫn đúng thì vẫn cho đủ số điểm đã quy định).
	Câu 
	Đề chẵn
	Đề lẻ
	Điểm

	13

(2đ)
	a
	A = 2 . 53 - 36 : 32  

    = 2 . 125 - 36 : 9

    = 250 - 4

    =  246

B = 50 - [30 - (6 - 2)2] 

    = 50 - [30 - 42]

    = 50 - [30 - 16 ]
    = 50 - 14

    = 36 
	A = 34 . 17  - 54 : 32
    = 81 . 17 - 54 : 9

    = 1377 - 6

    = 1371

B = 2448 : [119 - (23 - 6)]
    = 2448 : [119 - 17]
    = 2448 : 102

    = 24
	0,25

0,25

0,25

0,25



	
	b
	A - B = 246 - 36

Vì  246 
[image: image1072.wmf]M

 3  và  36 
[image: image1073.wmf]M

 3

Nên hiệu (A - B) 
[image: image1074.wmf]M

 3
	A - B = 1371 - 24

Vì  1371 
[image: image1075.wmf]M

 3  và  24 
[image: image1076.wmf]M

 3

Nên hiệu  (A - B) 
[image: image1077.wmf]M

 3
	0,5

0,5

	14

(3đ)
	Gọi số hs đi tham quan là a. ĐK :  a 
[image: image1078.wmf]Î

 N* ; 700 
[image: image1079.wmf]£

 a 
[image: image1080.wmf]£

 800.

Vì xếp 40 người hay 45 người vào một xe thì đều không còn dư một ai, do đó a 
[image: image1081.wmf]M

 40 và  a 
[image: image1082.wmf]M

 45.

Ta có : 40 = 23. 5  ;  45 = 32. 5  
[image: image1083.wmf]Þ

 BCNN (40 ; 45) = 23. 32. 5 = 360


[image: image1084.wmf]Þ

  BC (40 ; 45) = {0 ; 360 ; 720 ; 1080 ; …} 

Mà  700 
[image: image1085.wmf]£

 a 
[image: image1086.wmf]£

 800, nên a = 720. 

Vậy có 720 hs đi tham quan.
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	15

(2đ)
	a
	 2x - 138  =  23 . 22   

 2x - 138  =  25
 2x - 138  =  32

        2x    =  32 + 138

        2x    =  170

          x    =   85
	5x - 206  =  24. 4

5x - 206  =  16 . 4

5x - 206  =  64

        5x   =  64 + 206

        5x   =  270

          x   =  54
	0,5

0,5



	
	b
	     5x - 1 - 13  =  612  
[image: image1087.wmf]Þ

   5x - 1  =  612 + 13

                                         5x - 1  =  625

                                         5x - 1  =  54
                                         x - 1  =  4   
[image: image1088.wmf]Þ

  x   =  5
	0,5

0,5


Kết quả
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	
	
	


4/ Củng cố :  GV thu bài, nhận xét ý thức làm bài của hs.

5. Dặn dò :

- Làm lại bài kiểm tra phần tự luận vào vở (coi như là bài tập về nhà).

- Đọc trước bài : "Làm quen với số nguyên âm" của chương II, chuẩn bị tốt cho tiết học sau.

6. Phụ lục :
- Phô tô bài kiểm tra (đề chẵn, đề lẻ).

Ngày      tháng     năm 2014.
	TUẦN 14.
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 16/11/2015


CHƯƠNG II : SỐ NGUYÊN.
Tiết 40 - Bài 1.
LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- HS biết được nhu cầu cần thiết phải mở rộng tập N.

2/ Kĩ năng : 

- Nhận biết và đọc đúng các số nguyên âm qua các ví dụ thực tiễn.

- Biết cách biểu diễn các số tự nhiên và các số nguyên âm trên trục số.

3/ Thái độ :

- HS tích cực học tập.

B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : Thước kẻ có chia đơn vị, bảng phụ, phấn màu.
- Phương pháp : Nêu vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm.
2/ Học sinh : Thước kẻ có chia đơn vị, bảng nhóm, bút dạ.

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :  6A :
2/ Kiểm tra bài cũ :

                                 Kiểm tra sự chuẩn bị của hs.

3/ Tiến trình bài học :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	1 : Đặt vấn đề và giới thiệu về chương II.

	GV đưa ra 3 phép tính và yêu cầu học sinh thực hiện.

- Để phép trừ các số tự nhiên bao giờ cũng thực hiện được, người ta phải đưa một loại số mới vào : Số nguyên âm. Các số nguyên âm cùng với các số tự nhiên tạo thành tập hợp các số nguyên.

GV giới thiệu sơ lược về : "Số nguyên".

HS nghe GV giới thiệu và xem phần mục lục/sgk.


	HS thực hiện phép tính :

   4 + 6 = 10

   4. 6 = 24

   4 - 6  
[image: image1089.wmf]Þ

  không có kết quả trong N.



	

	GV giới thiệu về các số nguyên âm như -1 ; -2 ; -3 ; … và hướng dẫn cách đọc.
GV đưa nhiệt kế hình 31 cho hs quan sát và giới thiệu về các nhiệt độ.

HS quan sát nhiệt kế, đọc các số ghi trên nhiệt kế như : 00C ; 1000C ; 400C ; -100C ;    - 200C ;  …
GV cho hs làm 
[image: image1090.wmf]?1

 sgk/66 và giải thích ý nghĩa đo nhiệt độ các thành phố.

HS đọc và giải thích ý nghĩa các số đo nhiệt độ.

Cho hs  làm bài tập 1 (sgk/68).

HS trả lời miệng bài tập 1/sgk. 

	1/ Các ví dụ.
* Các số : - 1 ; - 2 ; - 3 ; ... (đọc là âm 1, âm 2, âm 3, ... hoặc trừ 1, trừ 2, trừ 3, ...) được gọi là số nguyên âm.
* VD1: Để đo nhiệt độ ta dùng các nhiệt kế.

- Nhiệt độ của nước đá đang tan là 00C.
- Nhiệt độ nước đang sôi là 1000C.
- Nhiệt độ dưới 00C được viết bởi dấu "-" đằng trước. Nhiệt độ 3 độ dưới 00C được viết - 30C (đọc là âm ba độ C hoặc trừ ba độ C).

Bài tập 1/sgk :

a) Nhiệt kế a  : - 30C   ;   Nhiệt kế b  : - 20C
   Nhiệt kế c  : 00C       ;  Nhiệt kế d  : 20C
   Nhiệt kế e  : 30C
b) Nhiệt kế b có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ ở nhiệt kế b.



	GV yêu cầu hs đọc ví dụ 2 (sgk/67).

GV giới thiệu độ cao trung bình của cao nguyên Đắc Lắc và độ cao trung bình của thềm lục địa Việt Nam.

GV cho hs làm 
[image: image1091.wmf]?2

 sgk.

HS đọc độ cao của đỉnh núi Phan - xi - păng và độ cao của đáy vịnh Cam Ranh.
GV cho hs làm bài tập 2 (sgk/68).

HS đọc ví dụ 3 và nghe GV giải thích.

GV cho hs làm 
[image: image1092.wmf]?3

 và yêu cầi giải thích ý nghĩa của các con số.


	* VD2: 

- Độ cao TB của cao nguyên Đắc Lắc là 600m.

- Độ cao TB của thềm lục địa VN là - 65m.

Bài 2/sgk : 

- Độ cao của đỉnh Êvơret là 8848m, nghĩa là đỉnh Êvơret cao hơn mực nước biển 8848m.

- Độ cao của đáy vực Marian là - 11524m nghĩa là đáy vực đó thấp hơn mực nước biển 11524m.

* VD3:
- Nếu ông A có 10 000đ, ta nói : " Ông A có 10000đ".

- Nếu ông A nợ 10 000đ, ta có thể nói :

"Ông A có - 10 000đ".



	

	GV gọi 1 hs lên bảng vẽ tia số.

HS cả lớp vẽ tia số vào vở.

GV vẽ tia đối của tia số và ghi các số - 1 ; 

- 2 ; - 3 ; … từ đó giới thiệu gốc, chiều dương, chiều âm của trục số.
HS vẽ tiếp tia đối của tia số, hoàn thành trục số và ghi bài.

GV cho hs làm 
[image: image1093.wmf]?4

 sgk/67.

[image: image1094.emf]D
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GV giới thiệu trục số thẳng đứng hình 34 sgk/67.


	2/ Trục số.
[image: image1095.emf]5
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* Điểm 0 (không) được gọi là điểm gốc của trục số, chiều từ trái sang phải gọi là chiều dương, chiều từ phải sang trái gọi là chiều âm của trục số.


[image: image1096.wmf]?4

 : 

         Điểm A : - 6  ;  Điểm B : - 2 ; 

         Điểm C : 1    ;   Điểm D : 5.
* Chú ý : sgk/67.


4/ Củng cố :

- GV: Trong thực tế người ta dùng số nguyên âm khi nào ? Cho ví dụ.

- HS : Dùng số nguyên âm để chỉ nhiệt độ dưới 00C ; chỉ độ sâu dưới mực nước biển ; chỉ số nợ ; chỉ thời gian trước công nguyên ; …

- GV cho hs làm bài tập 5 (sgk/68).

- HS làm bài tập 5/sgk  theo hướng dẫn của GV:

     + Một hs lên bảng vẽ trục số.

     + Một hs khác xác định hai điểm cách điểm 0 là 2 đơn vị  (2 và - 2).

     + Một hs tiếp theo xác định 2 cặp điểm cách đều 0.
5/ Dặn dò :

- Tập vẽ thành thạo trục số.

- Làm các bài tập :  3 ; 4 (sgk/68) và các bài tập từ 1 đến 8 (SBT/54 + 55).

******************************
	TUẦN 14.
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 16/11/2015


Tiết 41 - Bài 2. 
TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- Học sinh biết được tập hợp số nguyên bao gồm các số nguyên dương, số 0 và các số nguyên âm. 

- HS bước đầu hiểu được có thể dùng số nguyên để nói về các đại lượng có hai hướng ngược nhau.
2/ Kĩ năng : 

- Biết biểu diễn số nguyên a trên trục số, tìm được số đối của một số nguyên.

3/ Thái độ :

- HS bước đầu có ý thức liên hệ bài học với thực tiễn.

B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : Thước thẳng có chia khoảng, phấn màu. Hình vẽ trục số nằm ngang, trục số thẳng đứng.
- Phương pháp : Nêu vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm.
2/ Học sinh : Thước kẻ có chia đơn vị.

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :  6A :
2/ Kiểm tra bài cũ :

* GV nêu câu hỏi kiểm tra :

     Câu 1. Lấy 2 ví dụ thực tế trong có số nguyên âm, giải thích ý nghĩa của các số nguyên âm đó.

     Câu 2. Làm bài tập sau :  Vẽ một trục số và cho biết :

     a/ Những điểm cách điểm 2 ba đơn vị ?

     b/ Những điểm nằm giữa các điểm - 3 và 4 ?

* Hai hs lên bảng kiểm tra :

     HS1 trả lời câu 1 :

     Có thể lấy ví dụ độ cao - 30 m, nghĩa là thấp hơn mực nước biển 30m. 
     Có - 10 000đ, nghĩa là nợ 10 000đ

     HS2 làm câu 2 :

[image: image1097.emf]5
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     a/ Những điểm cách điểm 2 ba đơn vị  là :  5 và (-1)

     b/ Những điểm nằm giữa các điểm - 3 và 4 là :  -2 ; - 1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3.

* GV nhận xét, cho điểm.
3/ Tiến trình bài học :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	

	GV sử dụng trục số hs đã vẽ để giới thiệu số nguyên dương, số nguyên âm, số 0, tập Z.

HS nghe giảng và ghi bài.

GV: Hãy lấy ví dụ về số nguyên dương, số nguyên âm ?

HS lấy ví dụ về số nguyên.

GV cho hs làm bài tập 6 (sgk/70).

HS trả lời miệng.

GV: Tập hợp N và tập hợp Z có mối quan hệ như thế nào ?

HS :  N 
[image: image1098.wmf]Ì

 Z

GV gọi 1 hs đọc chú ý (sgk/69).

HS lấy ví dụ về các đại lượng có hai hướng ngược nhau : Nhiệt độ trên, dưới 00C ; độ cao, độ sâu ; …
GV đưa hình vẽ 38 (sgk/69) lên bảng phụ, yêu cầu hs làm 
[image: image1099.wmf]?1

.


	1/ Số nguyên.
- Các số tự nhiên khác 0 gọi là các số nguyên dương.

- Các số - 1 ; - 2 ; - 3 ; … là các số nguyên âm.

- Tập hợp gồm các số nguyên dương, số 0 và các số nguyên âm là tập hợp các số nguyên.

- Kí hiệu : Z = {… ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; … }

* N 
[image: image1100.wmf]Ì

 Z
* Nhận xét : Số nguyên thường được dùng để biểu thị các đại lượng có hai hướng ngược nhau.

* VD: sgk.

[image: image1101.wmf]?1

 :  Điểm C :  + 4 km

          Điểm D : - 1 km

          Điểm E : - 4 km



	GV cho hs làm tiếp bài 
[image: image1102.wmf]?2

 sgk.

GV cho hs làm tiếp bài 
[image: image1103.wmf]?3

 sgk.

GV: Trong bài toán trên điểm (+1) và (-1) cách đều điểm A và nằm về hai phía của điểm A. Nếu biểu diễn trên trục số thì (+1) và (-1) cách đều gốc O. Ta nói 1 và - 1 là hai số đối nhau.


	
[image: image1104.wmf]?2

 :

a + b) Chú ốc sên cách A 1m.


[image: image1105.wmf]?3

 :

a) Kết quả của bài 
[image: image1106.wmf]?2

 trong hai trường hợp đều là như nhau, nhưng kết quả thực tế lại khác nhau :

- Trường hợp a) chú ốc sên cách A 1m về phía trên.

- Trường hợp b) chú ốc sên cách A 1m về phía dưới.

b) Đáp số của bài 
[image: image1107.wmf]?2

 là :  a)  + 1m

                                           b)  - 1m



	

	GV vẽ một trục số nằm ngang và yêu cầu hs lên bảng biểu diễn số 1 và - 1, nêu nhận xét.

HS vẽ vào vở, một hs lên bảng thực hiện.

HS nhận xét tương tự với 2 và - 2 ; 3 và - 3.

GV yêu cầu hs trình bày tương tự với 2 và 

- 2 ; 3 và - 3 ; …
Cho hs làm bài 
[image: image1108.wmf]?4

 sgk.
	2/ Số đối.
[image: image1109.emf]1 -1 0


* nhận xét : Điểm 1 và - 1 cách đều điểm 0 và nằm về hai phía của 0.

* 1 và - 1 là hai số đối nhau hay 1 là số đối của - 1 ; - 1 là số đối của 1.

* 2 và - 2 là hai số đối nhau hay 2 là số đối của - 2 ; - 2 là số đối của 2.

* 3 và - 3 là hai số đối nhau hay 3 là số đối của - 3 ; - 3 là số đối của 3.

......

Đặc biệt : Số đối của 0 là 0.


[image: image1110.wmf]?4

:  Số đối của 7 là - 7

         Số đối của - 3 là 3.




4/ Củng cố :

- Người ta thường dùng số nguyên để biểu thị các đại lượng như thế nào ? ví dụ ?

(Số nguyên thường được dùng để biểu thị các đại lượng có hai hướng ngược nhau).

- Tập hợp Z bao gồm những loại số nào ?

(Tập Z gồm các số nguyên âm, nguyên dương và số 0).

- Tập N và tập Z quan hệ như thế nào ?      (N 
[image: image1111.wmf]Ì

 Z)
- Cho ví dụ hai số đối nhau. Trên trục số, hai số đối nhau có đặc điểm gì ? 

(VD : 5 và - 5 ; 17 và - 17 ; ... Trên trục số, hai số đối nhau cách đều điểm 0 và nằm về hai phía của 0).
5/ Dặn dò :

- Nắm vững cách biểu diễn tập hợp Z các số nguyên bằng kí hiệu, trên trục số, hai số đối nhau.
- Làm bài tập từ 7 đến 10 (sgk/70 + 71) và các bài tập từ 7 đến 10 (SBT/89).

***********************************
	TUẦN 15
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 23/11/2015


Tiết 42- Bài 3.
THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- Học sinh biết so sánh hai số nguyên và tìm được giá trị tuyệt đối của một số nguyên.

2/ Kĩ năng : 

- Rèn luyện tính chính xác của học sinh khi áp dụng quy tắc.
3/ Thái độ :

- HS cẩn thận trong tính toán, có thái độ học tập nghiêm túc.
B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : Bảng phụ ghi chó ý, nhận xét.
- Phương pháp : Nêu vấn đề, đàm thoại gợi mở, hợp tác nhóm.
2/ Học sinh : SGK, vở ghi, đọc bài trước ở nhà.

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :  6A :
2/ Kiểm tra bài cũ :

* GV nêu yêu cầu kiểm tra :

     - Tập hợp Z các số nguyên gồm các số nào ? Viết kí hiệu.

     - Làm bài tập sau : Tìm các số đối của 7 ; 3 ; - 5 ; - 2 ; - 20.

* Một hs lên bảng kiểm tra :

     - Tập hợp Z các số nguyên gồm các số nguyên dương, số 0, các số nguyên âm.

     - Kí hiệu :    Z = {… ; - 3 ; - 2 ; - 1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; … }

     - Làm bài tập :  Số đối của 7 ; 3 ; - 5 ; - 2 ; - 20 lần lượt là - 7 ; - 3 ; 5 ; 2 ; 20.

* GV nhận xét, cho điểm.
3/ Tiến trình bài học :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	

	GV vẽ một trục số và yêu cầu hs so sánh hai số tự nhiên 3 và 5 đồng thời so sánh vị trí điểm 3 và điểm 5 trên trục số ?

HS : 3 < 5. Trên trục số, điểm 3 ở bên trái điểm 5.

GV: Hãy rút ra nhận xét.

HS : Trong hai số tự nhiên khác nhau có một số nhỏ hơn số kia và trên trục số (nằm ngang) điểm biểu diễn số nhỏ hơn ở bên trái điểm biểu diễn số lớn hơn.
GV: Tưong tự, trong hai số nguyên khác nhau có một số nhỏ hơn số kia.

Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang) điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b (a < b hay b > a).

HS nghe GV hướng dẫn.

HS đọc nhận xét (sgk/71).

GV cho hs làm 
[image: image1112.wmf]?1

 sgk/71, sau đó lần lượt 3 hs lên bảng điền vào chỗ trống (trên bảng phụ).

GV giới thiệu về số liền trước, số liền sau. HS đọc chú ý (sgk/71).

GV yêu cầu hs lấy ví dụ.

- Cho hs làm bài 
[image: image1113.wmf]?2

 sgk/72.

GV: Mọi số nguyên dương so với số 0 thế nào ? So sánh số nguyên âm với số 0 ? Số nguyên âm với số nguyên dương ?
HS trả lời câu hỏi.

HS đọc nhận xét (sgk/72).


	1/ So sánh hai số nguyên.
[image: image1114.emf]-6 -5 -4-3-2-1 0 1 2 3 4 5 6


* a, b 
[image: image1115.wmf]Î

 Z :

- Số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b được kí hiệu là : a < b. Cũng nói số nguyên b lớn hơn số nguyên a, kí hiệu là :  b > a.

* Nhận xét: Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b.
* Chú ý : sgk/71.

VD: - 1 là số liền trước của số 0 ; 1 là số liền sau của số 0.


[image: image1116.wmf]?2

 :

   a)  2 < 7                       b)  - 2  > - 7       

   c)  - 4  < 2                    d)  - 6 < 0 

   e)  4 > - 2                     g)   0 > 3

* Nhận xét : sgk/72.

	

	
	2/ Giá trị tuyệt đối của một số nguyên.


	GV: trên trục số, hai số đối nhau có đặc điểm gì ?

HS : Trên trục số, hai số đối nhau cách đều điểm 0 và nằm về hai phía của điểm 0.

GV: Điểm - 3 và 3 cách điểm 0 bao nhiêu đơn vị ?

HS : Điểm - 3 và 3 cách điểm 0 là 3 đơn vị.
GV cho hs làm bài 
[image: image1117.wmf]?3

 sgk/72.

HS trả lời miệng bài 
[image: image1118.wmf]?3


GV giới thiệu khái niệm giá trị tuyệt đối của một số nguyên a (như sgk).

HS nghe và nhắc lại.

GV giới thiệu kí hiệu và cho VD.

GV yêu cầu hs làm bài 
[image: image1119.wmf]?4

 sgk/72.

GV: Qua các VD trên hãy rút ra nhận xét :

GTTĐ của số 0 là gì ?

GTTĐ của số nguyên dương là gì ?

GTTĐ của số nguyên âm là gì ?

GTTĐ của hai số đối nhau thì như thế nào ?
GV: So sánh - 5 và - 3 ; So sánh 
[image: image1120.wmf]5
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 và 
[image: image1121.wmf]3

-


HS :   - 5 < - 3
         
[image: image1122.wmf]5
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 = 5 ; 
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 = 3  
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GV: Hãy rút ra nhận xét : Trong hai số âm, số lớn hơn có GTTĐ như thế nào ? 


	[image: image1127.emf]3 đơn vị 3 đơn vị -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4


* Trên trục số, khoảng cách từ điểm -3 và điểm 3 đến điểm 0 bằng nhau và bằng 3 đơn vị.
* Khái niệm : sgk/72.

- Kí hiệu :  
[image: image1128.wmf]a


VD:  
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* Nhận xét :
GTTĐ của số 0 là số 0

GTTĐ của số nguyên dương là chính nó

GTTĐ của số nguyên âm là số đối của nó.

GTTĐ của hai số đối nhau thì bằng nhau.

Trong hai số nguyên âm số lớn hơn có GTTĐ nhỏ hơn.



4/ Củng cố :

- Trên trục số, số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b khi nào ? Cho ví dụ ?

- So sánh - 1000 và 2.     (-1000 < 2)

- Thế nào là giá trị tuyệt đối của số nguyên a ? Nêu các nhận xét về giá trị tuyệt đối của một số. Cho vị dụ.     (HS trình bày như  sgk)

- GV: Có thể coi mỗi số nguyên gồm hai phần : phần dấu và phần số. Phần số chính là GTTĐ của nó. 

- HS lấy ví dụ các nhận xét.
5/ Dặn dò :

- Nắm vững khái niệm so sánh số nguyên và GTTĐ của một số nguyên.

- Học thuộc các nhận xét trong bài.

- Làm các bài tập từ 11 đến 17 (sgk/73) và các bài tập từ 15 đến 29 (SBT/92 + 93).

	TUẦN 15.
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 23/11/2015


Tiết 43.
LUYỆN TẬP.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- Củng cố khái niệm về tập Z, tập N. 

- Củng cố cách so sánh hai số nguyên, cách tìm giá trị tuyệt đối của một số nguyên, cách tìm số đối, số liền trước, số liền sau của một số nguyên.

2/ Kĩ năng : 

- HS biết tìm GTTĐ của một số nguyên, số đối của một số nguyên, so sánh hai số nguyên, tính giá trị biểu thức đơn giản có chứa GTTĐ.

3/ Thái độ :

- Rèn luyện tính chính xác của toán học thông qua việc áp dụng các quy tắc.

B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : Bảng phụ, phấn màu. 
- Phương pháp : Vấn đáp, luyện tập thực hành, hợp tác nhóm.
2/ Học sinh : Bảng nhóm, bút dạ.

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :   6A :
2/ Kiểm tra bài cũ :

* GV nêu yêu cầu kiểm tra :

     HS1: Làm bài 18 SBT/ 57

     HS2: làm bài 16; 17 SGK/ 73

* Hai hs lên bảng :

     HS1:  a/ Sắp xếp theo thứ tự tăng dần :  - 15 ; - 1 ; 0 ; 3 ; 5 ; 8.

               b/ Sắp xếp theo thứ tự giảm dần :  2000 ; 10 ; 4 ; 0 ; - 9 ; - 97.

     HS2: - Bài 16 SGK : điền §, S.

              - Bài 17 SGK: Không, vì ngoài số nguyên dương và nguyên âm tập Z còn có số 0.

* GV nhận xét cho điểm.

3/ Tiến trình bài học :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Dạng 1 : So sánh hai số nguyên.

	GV vẽ trục số lên bảng và gọi hs trả lời.

HS trả lời miệng.


	Bài 18 (sgk/73).
(Đề bài trên bảng phụ).
a/ Số a chắc chắn là số nguyên dương.

b/ không, vì b có thể là số nguyên dương 1; 2 hoặc số 0.

c/ Không, vì số c có thể là 0.

d/ Chắc chắn d là số nguyên âm.

	HS làm bài 19/sgk.


	Bài 19 (sgk/73).

Điền dấu "+" hoặc "-" vào chỗ trống để được kết quả đúng.

Giải :
a/   0  <  +2           

b/   - 15  <  0

c/   - 10  <  +6    (- 10  < - 6)

d/   3  <  9    (-3  <  9)



	Dạng 2 : Tìm số đối của một số nguyên.

	GV yêu cầu một hs nhắc lại khái niệm số đối.
HS trả lời miệng.


	Bài 21 (sgk/73).

     - 4 có số đối là 4.

       6 có số đối là - 6.

       
[image: image1132.wmf]5

-

 có số đối là - 5.

       
[image: image1133.wmf]3

 có số đối là - 3.

       4 có số đối là - 4.

       0 có số đối là 0.



	Dạng 3 : Tính giá trị biểu thức.

	GV gọi một hs nhắc lại quy tắc tìm GTTĐ của một số nguyên.

Mét hs nêu quy tắc tìm GTTĐ của một số nguyên. Sau đó hai hs lên bảng, mỗi học sinh làm 2 câu.


	Bài 20 (sgk/73).

- Tính giá trị biểu thức :

a) 
[image: image1134.wmf]84
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b) 
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c) 
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d) 
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Giải :

a)  
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	Dạng 4 : Tìm số liền trước, số liền sau.

	HS đọc đề bài.

HS trả lời miệng.

(GV vẽ trục số để học sinh dễ nhận biết).


	Bài 22 (sgk/74).

a/ Số liền sau của 2 là 3.

    Số liền sau của - 8 là - 7.

    Số liền sau của 0 là 1.

    Số liền sau của - 1 là 0.



	
	b/  Số liền trước của - 4 là - 5.

     Số liền trước của 0 là - 1.

     Số liền trước của 1 là 0.

     Số liền trước của - 25 là - 26.

c/   a = 0



	Dạng 5 : Bài tập về tập hợp.

	GV gọi hs lên bảng viết.

Chú ý : Mỗi phần tử của tập hợp chỉ liệt kê một lần.


	Bài tập.

Cho A = {5 ; - 3 ; 7 ; - 5}

a) Viết tập hợp B gồm các phần tử của A và các số đối của chúng.

b) Viết tập hợp C gồm các phần tử của A và các GTTĐ của chúng.

Giải :

a)  B = {5 ; - 3 ; 7 ; - 5 ; 3 ; - 7}

b)  C = {5 ; - 3 ; 7 ; - 5 ; 3}



4/ Củng cố :

- Kết hợp trong khi luyện tập.
5/ Dặn dò :

- Học thuộc định nghĩa và các nhận xét về so sánh hai số nguyên, cách tính giá trị tuyêt đối của một số nguyên.

- Làm các bài tập từ 30 đến 42 (SBT/93).
6/ Phụ lục :
	TUẦN 15.
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn :23/11/2015 


Tiết 44 - Bài 4. 
CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- Học sinh biết cộng hai số nguyên cùng dấu, trọng tâm là cộng hai số nguyên âm.

- Bước đầu hiểu được có thể dùng số nguyên biểu thị sự thay đổi theo hai hướng ngựơc nhau của một đại lượng.

2/ Kĩ năng : 

- Rèn kĩ năng cộng hai số nguyên cùng dấu.

3/ Thái độ :

- HS bước đầu có ý thức liên hệ những điều đã học với thực tiễn.

B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : Bảng phụ, phấn màu.
- Phương pháp : Vấn đáp, hợp tác nhóm.
2/ Học sinh : Bảng nhóm, bút dạ.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :  6A :
2/ Kiểm tra bài cũ :

* GV nêu yêu cầu kiểm tra :

   Câu 1. Nêu cách so sánh hai số nguyên a và b trên trục số ? Nêu các nhận xét về hai số nguyên ? Chữa bài tập 16 + 17 (SBT/92).

   Câu 2. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là gì ? Nêu cách tính giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương ? số nguyên âm ? số 0 ? Chữa bài tập 28 + 29 (SBT/93).
* Hai hs lên bảng kiểm tra :

   HS1 trả lời câu 1 :
- Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b.

- Mọi số nguyên dương đều lớn hơn 0. Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn 0. Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kì số nguyên dương nào.

- Chữa bài tập :  

   Bài 16/SBT : Sắp xếp các số nguyên theo thứ tự tăng dần :

- 30  <  - 27  <  - 2  <  1  <  3  <  4  <  19.

   Bài 17/SBT : Sắp xếp các số nguyên theo thứ tự giảm dần :

35  >  11  >  5  >  0  >  - 3  >  - 29.

   HS2 trả lời câu 2 : 

- Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số.

- Công thức tính GTTĐ của một số nguyên :   
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- Chữa bài tập :  Tính giá trị của các biểu thức :

   Bài 28/SBT :  
[image: image1143.wmf]-+-----

161942

 = 16 + 19 - 4 - 2 = 29.

   Bài 29/SBT :  
[image: image1144.wmf]+----

25357272:16

 = 253 + 57 - 272 : 16 

                                                                        = 310 - 17  =  293

* GV nhận xét, cho điểm.
3/ Tiến trình bài học :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	

	GV: Số + 4 và + 2 chính là các số tự nhiên 4 và 2. Vậy (+ 4) + (+ 2) bằng bao nhiêu ?

Một hs đứng tại chỗ trả lời.

GV: Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0.

GV minh hoạ phép cộng trên trục số.

+ Di chuyển đầu bút từ điểm 0 đến điểm 4.

+ Di chuyển tiếp đầu bút từ điểm 4 về bên phải 2 đơn vị tới điểm 6.

Vậy (+ 4) + (+ 2)  = + 6

HS theo dõi GV vẽ hình minh hoạ và làm theo vào vở.
Tương tự, GV yêu cầu hs tính :

(+ 425) + (+ 150) = ?
HS tính :

(+ 425) + (+ 150) = 425 + 150  =  575


	1/ Cộng hai số nguyên dương.
* VÝ dô : (+ 4) + (+ 2) = ?
Giải :

(+ 4) + (+ 2) = 4 + 2 = 6

Minh họa :
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	GV: ở bài trước ta đã biết có thể dùng số nguyên để biểu thị các đại lượng có hai hướng ngược nhau, hôm nay ta lại dùng số nguyên để biểu thị sự thay đổi theo hai hướng ngược nhau của một đại lượng như : tăng và giảm, lên cao và xuống thấp.

Ví dụ : Khi nhiệt độ giảm 30C ta có thể nói nhiệt độ tăng - 30C. 

Khi số tiền giảm 10 000đ ta có thể nói số tiền tăng - 10 000đ.

GV gọi 1 hs đọc ví dụ/sgk.

HS tóm tắt. GV ghi bảng.


	2/ Cộng hai số nguyên ấm.
* VD:

Tóm tắt : nhiệt độ buổi trưa là - 30C, buổi chiều nhiệt độ giảm 20C. Tính nhiệt độ buổi chiều ?

	GV: Nói nhiệt độ buổi chiều giảm 20C ta có thể coi là nhiệt độ tăng như thế nào ?

HS : Nói nhiệt độ buổi chiều giảm 20C ta có thể coi nhiệt độ tăng - 20C.

GV: Muốn tìm nhiệt độ buổi chiều ta phải làm thế nào ?

HS :  Tính   (- 3) + (- 2) = ?

GV hướng dẫn :

+ Di chuyển đầu bút từ điểm 0 đến điểm - 3

+ Để cộng với - 2 ta di chuyển tiếp đầu bút về phía bên trái 2 đơn vị, khi đó đầu bút đến điểm nào ?

Khi đó đầu bút đến điểm - 5. Vậy :

(- 3) + (- 2)  =  - 5
GV: Khi cộng hai số nguyên âm ta được một số nguyên như thế nào ?

HS : Khi cộng hai số nguyên âm ta được một số nguyên âm.

GV cho hs làm bài 
[image: image1146.wmf]?1

 sgk.

GV: Vậy khi cộng hai số nguyên âm ta làm như thế nào ?

HS : Ta cộng hai giá trị tuyệt đối với nhau rồi đặt dấu "-" trước kết quả.

HS đọc quy tắc (sgk).

GV cho hs làm 
[image: image1147.wmf]?2

 sgk.
	Giải :

[image: image1148.emf]2
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(- 3) + (- 2)  =  - 5


[image: image1149.wmf]?1

 Tính và nhận xét kết quả :
(- 4) + (- 5) = - 9     ;      
[image: image1150.wmf]459

-+-=



[image: image1151.wmf]Þ

 (- 4) + (- 5) = - (
[image: image1152.wmf]45

-+-

) = - 9

* Quy tắc : sgk/75.

* VD : (- 17) + (- 54) = - (17 + 54) = - 71

[image: image1153.wmf]?2

 :

a)  (+37) + (+81) = +118

b)  (- 23) + (- 17) = - (23 + 17) = - 40.




4/ Củng cố :

- GV cho hs làm bài tập 23 (sgk/75) :

          a)  2763 + 152 = 2915

          b)  (- 17) + (- 14) = - (17 + 14) = - 31

          c)  (- 35) + (- 9) = - (35 + 9) = - 44

- GV chốt lại bài : Cộng hai số nguyên cùng dấu :     + cộng hai giá trị tuyệt đối.
                                                                                    + dấu là dấu chung.
5/ Dặn dò :

- Nắm vững quy tắc cộng hai số nguyên âm, cộng hai số nguyên cùng dấu.

- Làm bài tập từ 24 đến 26 (sgk/75) và các bài tập từ 43 đến 58 (SBT/95).
- Đọc trước bài : "Cộng hai số nguyên khác dấu" - sgk/75 + 76.
	TUẦN 16
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 30/11/2015


Tiết 45 - Bài 5. 
CỘNG HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- Học sinh nắm vững cách cộng hai số nguyên khác dấu (phân biệt với cộng hai số nguyên cùng dấu).
- HS hiểu được việc dùng số nguyên để biểu thị sự tăng hoặc giảm của một đại lượng.
2/ Kĩ năng : 

- Rèn luyện kĩ năng cộng hai số nguyên khác dấu.

3/ Thái độ :

- Có ý thức liên hệ những điều đã học với thực tiễn và bước đầu biết diễn đạt một tình huống thực tiễn bằng ngôn ngữ toán học.

B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : Bảng phụ, phấn màu.
- Phương pháp : Vấn đáp, hợp tác nhóm.
2/ Học sinh : Bảng nhóm, bút dạ.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :  6A :
2/ Kiểm tra bài cũ :

* GV nêu yêu cầu kiểm tra : Chữa bài 26 (sgk/75). Sau đó, nêu quy tắc cộng hai số nguyên âm ? cộng hai số nguyên dương ? Nêu cách tính giá trị tuyệt đối của một số nguyên ?

* Một hs lên bảng kiểm tra :

   - Chữa bài 26 (sgk/75) : Nhiệt độ giảm 70C có nghĩa là nó tăng - 70C. Ta có :
(- 5 ) + (- 7) = - 12

     Vậy nhiệt độ phòng ướp lạnh sau khi giảm là - 120C.

   - Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "-" trước kết quả.

   - Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0.

   - Cách tính giá trị tuyệt đối của một số nguyên :  
[image: image1154.wmf]³
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* GV nhận xét, cho điểm.

3/ Tiến trình bài học :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	

	GV gọi hs đọc ví dụ (sgk/75).

HS đọc nội dung VD và tóm tắt.


	1/ Ví dụ.
Tóm tắt :     - Nhiệt độ buổi sáng :  30c

                    - Nhiệt độ buổi chiều giảm 50C

                    - Hỏi nhiệt độ buổi chiều ?

	GV: Muốn biết nhiệt độ trong phòng ướp lạnh chiều hôm đó là bao nhiêu ta làm như thế nào ?

HS : 30C -  50C   hoặc  30C + (- 50C)

GV: Nhiệt độ giảm 50C ta có thể coi là nhiệt độ tăng bao nhiêu độ ?

HS : nghĩa là nhiệt độ tăng - 50C.

Một hs lên bảng thực hiện phép cộng trên trục số, cả lớp làm vào vở.

GV giải thích cách làm một lần nữa. 

GV: Hãy tính giá trị tuyệt đối của mỗi số hạng và giá trị tuyệt đối của tổng ? 
GV: So sánh giá trị tuyệt đối của tổng và hiệu của hai giá trị tuyệt đối.

HS : Giá trị tuyệt đối của tổng bằng hiệu hai giá trị tuyệt đối.
GV: Dấu của tổng xác định như thế nào ?

HS : Dấu của tổng là dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

GV yêu cầu hs làm bài 
[image: image1155.wmf]?1

, thực hiện trên trục số.

GV yêu cầu hs làm 
[image: image1156.wmf]?2

 sgk.

- Tìm và nhận xét kết quả :

     a) 3 + (- 6)   và  
[image: image1157.wmf]63

--


     b) (- 2) + (- 4)  và 
[image: image1158.wmf]42

+--


	Giải :

Nhiệt độ giảm 50C ta có thể coi là nhiệt độ tăng - 50C.

[image: image1159.emf]-1 0 1 -2 -3 -4 4 3 -2 3 -5 2


(+3) + (- 5) = (- 2)

*  
[image: image1160.wmf]33;55;22
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(+3) + (- 5) = - (
[image: image1161.wmf]--+

53

) = - 2

[image: image1162.wmf]?1

 :  

           (- 3) + (+3) = 0

           (+3) + (- 3) = 0


[image: image1163.wmf]?2

 :

a) 3 + (- 6)  = - 3

     
[image: image1164.wmf]63

--

 = 6 - 3 = 3


[image: image1165.wmf]Þ

 3 + (- 6)  = - (6 - 3) = - 3

b) (- 2) + (+ 4) = 2

     
[image: image1166.wmf]42

+--

 = 4 - 2 = 2


[image: image1167.wmf]Þ

 (- 2) + (+ 4) = + (4 - 2) = 2



	

	GV: Tổng của 2 số đối nhau là bao nhiêu ?

HS : Tổng của hai số đối nhau bằng 0.

GV: Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau ta làm như thế nào ?

HS : Muốn cộng hai số nguyên khác dấu mà không đối nhau ta thực hiện qua 3 bước sau :
	2/ Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu.


	+ B1:  Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số.

+ B2: Lấy số lớn trừ số nhỏ trong hai GTTĐ vừa tìm.

+ B3: Đặt dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn trước kết quả tìm được. 
GV cho hs đọc quy tắc (sgk/76).

GV cho hs làm 
[image: image1168.wmf]?3

 sgk.


	* Quy tắc : sgk/76.
* VD : (- 237) + 55 = - (237 - 55)  = - 218


[image: image1169.wmf]?3

 :

a)  (- 38) + 27 = - (38 - 27) = - 11

b)  273 + (- 123) = 273 - 123 = 150




4/ Củng cố :

- Nhắc lại quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu, cộng hai số nguyên khác dấu. So sánh hai quy tắc.

- HS so sánh về hai bước làm :

   + tính giá trị tuyệt đối

   + xác định dấu.

- Điền đúng, sai vào ô trống :

           (+7) + (+3) = (+4)                                         (- 2) + (+2) = 0

           (- 4) + (+7) = (- 3)                                         (- 5) + (+5) = 10
5/ Dặn dò :

- Học thuộc quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu,cộng hai số nguyên khác dấu. So sánh để nắm vững hai quy tắc đó.

- Làm các bài tập từ 27 đến 33 (sgk/76 + 77) và các bài tập từ 59 đến 70 (SBT/97).
Bài 30/sgk, hãy rút ra nhận xét : Một số cộng với một số nguyên âm, kết quả thay đổi thế nào ? Một số cộng với một số nguyên dương kết quả thay đổi thế nào ?

	TUẦN 15.
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 30/11/2015


Tiết 46. 
LUYỆN TẬP - KIỂM TRA 15 PHÚT.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- Củng cố các quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu, cộng hai số nguyên khác dấu.
- Biết dùng số nguyên để biểu thị sự tăng giảm của một đại lượng thực tế.
2/ Kĩ năng : 

- Rèn luyện kĩ năng áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên, qua kết quả phép tính rút ra nhận xét.
3/ Thái độ :

- Có ý thức liên hệ những điều đã học với thực tiễn và bước đầu biết diễn đạt một tình huống thực tiễn bằng ngôn ngữ toán học.
B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : Bảng phụ, phấn màu. Đề bài kiểm tra 15 phút phô tô.
- Phương pháp : Vấn đáp, luyện tập thực hành, hợp tác nhóm.
2/ Học sinh : Bảng nhóm, bút dạ. Ôn tập kiến thức đã học.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :  6A :
2/ Kiểm tra bài cũ :  Kiểm tra 15 phút.
đề chẵn.

Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm).

Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. So sánh   
[image: image1170.wmf]14

-

  
[image: image1171.wmf]  
[image: image1172.wmf]14

. 
Chọn dấu thích hợp điền vào ô vuông để có kết quả đúng.

	A.  =
	B.  >
	C.  <
	D.  
[image: image1173.wmf]¹




Câu 2. Trong tập hợp các số nguyên sau, hãy chọn tập hợp có các số nguyên được xếp theo thứ tự tăng dần.

	A.  {2 ; - 17 ; 5 ; 1 ; - 2 ; 0}
	B.  {- 2 ; - 17 ; 0 ; 1 ; 2 ; 5}

	C.  {0 ; 1 ; - 2 ; 2 ; 5 ; - 17}
	D.  {- 17 ; - 2 ; 0 ; 1 ; 2 ; 5}


Câu 3. Chọn câu sai trong các phát biểu sau :

            A. Số liền trước của một số nguyên âm là một số nguyên âm.

            B. Số liền trước của một số nguyên dương là một số nguyên dương.

            C. Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn là số lớn hơn.

            D. Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kì số nguyên dương nào.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng ?

            A. Tổng hai số nguyên âm là một số nguyên dương.

            B. Tổng hai số nguyên dương là một số nguyên dương.

            C. Tổng một số nguyên âm và một số nguyên dương là một số nguyên âm.

            D. Tổng một số nguyên âm và một số nguyên dương là một số nguyên dương.

Câu 5. Số đối của số 
[image: image1174.wmf]21
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 là :

	A.  21
	B.  
[image: image1175.wmf]21

+


	C.  - 21
	D.  
[image: image1176.wmf]12

-




Câu 6. Một bạn nhận xét như sau :  

            a)  - 11  
[image: image1177.wmf]Ï

 N                                                   b)  0 
[image: image1178.wmf]Ï

 Z

            c)  - 7 
[image: image1179.wmf]Î

 Z                                                      d)  N 
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Trong các ý kiến sau, ý kiến nào đúng ?

           A.  Nhận xét a, c, d đúng ; nhận xét b sai.

           B.  Nhận xét a, c đúng ; nhận xét b, d sai.

           C.  Nhận xét c, d đúng ; nhận xét a, b sai.

           D. Nhận xét a, b, d đúng ; nhận xét c sai.

Phần tự luận (7 điểm).

Bài 1.  Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần :

- 97   ;   10   ;   0   ;   4   ;   - 9   ;   2000.

Bài 2. Tìm số nguyên x, biết :

           a)  
[image: image1181.wmf]x

  = 0                            b)  
[image: image1182.wmf]x

  =  
[image: image1183.wmf]5
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                         c)  
[image: image1184.wmf]5

x

-

  = 3
Bài 3. Tính :

           a)       (- 16) + 
[image: image1185.wmf]14

-

                                   b)  (- 19) + (- 513) 
đề lẻ.

Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm).

Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. So sánh   
[image: image1186.wmf]14

-

  
[image: image1187.wmf]  
[image: image1188.wmf]14

. 
Chọn dấu thích hợp điền vào ô vuông để có kết quả đúng.

	A.  
[image: image1189.wmf]¹


	B.  >
	C.  =
	D.  <


Câu 2. Trong tập hợp các số nguyên sau, hãy chọn tập hợp có các số nguyên được xếp theo thứ tự tăng dần.

	A.  {2 ; - 17 ; 5 ; 1 ; - 2 ; 0} 
	B.  {- 17 ; - 2 ; 0 ; 1 ; 2 ; 5}

	C.  {- 2 ; - 17 ; 0 ; 1 ; 2 ; 5}
	D.  {0 ; 1 ; - 2 ; 2 ; 5 ; - 17}


Câu 3. Chọn câu sai trong các phát biểu sau :

            A. Số liền trước của một số nguyên dương là một số nguyên dương.

            B. Số liền trước của một số nguyên âm là một số nguyên âm.

            C. Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kì số nguyên dương nào.

            D. Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn là số lớn hơn.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng ?

            A. Tổng hai số nguyên dương là một số nguyên dương.

            B.  Tổng một số nguyên âm và một số nguyên dương là một số nguyên âm.      

            C. Tổng hai số nguyên âm là một số nguyên dương.

            D. Tổng một số nguyên âm và một số nguyên dương là một số nguyên dương.

Câu 5. Số đối của số 
[image: image1190.wmf]21

-

 là :

	A.  
[image: image1191.wmf]12
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	B.  
[image: image1192.wmf]21

+


	C.  21
	D.  - 21 


Câu 6. Một bạn nhận xét như sau :  

            a)  - 11  
[image: image1193.wmf]Ï

 N                                                   b)  0 
[image: image1194.wmf]Ï
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            c)  - 7 
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Trong các ý kiến sau, ý kiến nào đúng ?

	A.  Nhận xét c, d đúng ; nhận xét a, b sai.
	B.  Nhận xét a, c đúng ; nhận xét b, d sai.

	C.  Nhận xét a, c, d đúng ; nhận xét b sai.
	D. Nhận xét a, b, d đúng ; nhận xét c sai.


Phần tự luận (7 điểm).
Bài 1.  Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần :  

- 97   ;   10   ;   0   ;   4   ;   - 9   ;   2000.

Bài 2. Tìm số nguyên x, biết :

           a)  
[image: image1197.wmf]x

  = 0                            b)  
[image: image1198.wmf]x

  =  
[image: image1199.wmf]5
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                         c)  
[image: image1200.wmf]5
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Bài 3. Tính :

           a)       (- 16) + 
[image: image1201.wmf]14

-

                                   b)  (- 19) + (- 513) 
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM.

Phần trắc nghiệm (3 điểm).
Mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đề chẵn
	A
	D
	B
	B
	C
	A

	Đề lẻ
	C
	B
	A
	A
	D
	C


Phần tự luận (7 điểm).
Bµi 1 (1 đ).    

- 97   ;   10   ;   0   ;   4   ;   - 9   ;   2000.

   Sắp xếp các số nguyên theo thứ tự giảm dần :  2000 > 10 > 4 > 0 > - 9 > - 97.

Bài 2 (3 đ).  Tìm số nguyên x :

a)  
[image: image1202.wmf]x

  = 0   
[image: image1203.wmf]Þ

  x = 0.                                                                 (1 đ)      
b)  
[image: image1204.wmf]x

  =  
[image: image1205.wmf]5
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[image: image1206.wmf]Þ

  
[image: image1207.wmf]x

 = 5   
[image: image1208.wmf]Þ

  x = 5 hoặc x = - 5.                 (1 đ) 
c)  
[image: image1209.wmf]5

x

-

  = 3   
[image: image1210.wmf]Þ

 x - 5 = 3  hoặc  x - 5 = - 3                              (0,5 đ)
   *   x - 5 = 3  
[image: image1211.wmf]Þ

 x = 8                                                                 (0,25 đ)
   *   x - 5 = - 3  
[image: image1212.wmf]Þ

  x = 2                                                             (0,25 đ)
Bài 3 (3 đ). Tính :

	a) 1,5 đ      
     (- 16) + 
[image: image1213.wmf]14

-

 = (- 16) + 14

                            = - (16 - 14)

                            = - 2
	b)  1,5 đ          
    (- 19) + (- 513) = - (19 + 513)

                             = - 532



KẾT QUẢ :
	Giỏi
	Khá
	Tb
	Yếu
	Kém

	
	
	
	
	


3/ Tiến trình bài học :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Dạng 1: Tính giá trị biểu thức, so sánh hai số nguyên.

	GV gọi một hs đọc đề bài.

Hai hs lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.

HS đọc đề bài.

GV: Để tính giá trị biểu thức ta làm như thế nào?

HS : Ta phải thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi thực hiện phép tính.

GV gọi 2 hs lên bảng, cả lớp làm vào vở.

HS đọc đề bài.
HS làm và rút ra nhận xét.

   
	Bài 1:  Tính.

a/  (- 50) + (- 10)              b/  (- 16) + (- 14)

c/  43 + (- 3)                     d/  
[image: image1214.wmf]15

-

 + (+27)
e/  207 + (- 207)               f/  
[image: image1215.wmf]17

-

 + (- 13)
Giải :
a/  (- 50) + (- 10) = - 60

b/  (- 16) + (- 14) = - 30

c/  43 + (- 3) = 40

d/  
[image: image1216.wmf]15

-

 + (+27) = 42

e/  207 + (- 207) = 0

f/  
[image: image1217.wmf]17

-

 + (- 13) = 4

Bài 2.  Tính giá trị biểu thức :

   a/  x + (- 16)   biết  x = - 4

   b/  (- 102) + y   biết  y = 2

Giải :
a/  x + (- 16)  = (- 4) + (- 16) = - 20

b/  (- 102) + y = (- 102) + 2 = - 100

Bài 3.  So sánh, rút ra nhận xét.

   a/ 123 + (- 3)  và 123

   b/ (- 55) +(- 15) và (- 55)

   c/  (- 97) + 7 và (- 97)

Giải :

a/  123 + (- 3) = 120  
[image: image1218.wmf]Þ

  123 + (- 3)  <  123

b/  (- 55) + (- 15) = - 70

      
[image: image1219.wmf]Þ

  (- 55) + (- 15)  <  - 55
c/  (- 97) + 7 = - 90  
[image: image1220.wmf]Þ

  (- 97) + 7  > - 97
Nhận xét : 

- Khi cộng với một số nguyên âm, kết quả nhỏ hơn số ban đầu.

- Khi cộng với một số nguyên dương, kết quả lớn hơn số ban đầu.


	Dạng 2 : Tìm số nguyên x.

	HS nêu yêu cầu của đề bài.

HS làm bài tập.

HS đọc đề bài.

HS trả lời.


	Bài 4.  Dự đoán giá trị của x và kiểm tra lại

a/  x + (- 3) = - 11               b/  - 5 + x = 15

c/  x + (- 12) = 2                 d/  
[image: image1221.wmf]3

-

 + x = - 10

Giải :
a/  x = - 8.  Vì :  (- 8) + (- 3) = - 11

b/  x = 20.  Vì :  - 5 + 20  = 15

c/  x = 14.  Vì :  14 + (- 12) = 2

d/  x = - 13.  Vì :  3 + (- 13) = - 10

Bài 35 (sgk/77).  Số tiền của ông Nam so với năm ngoái tăng x triệu đồng. Hỏi x bằng bao nhiêu, biết rằng số tiền của ông Nam năm nay so với năm ngoái :

   a/  Tăng 5 triệu đồng ?

   b/  Giảm 2 triệu đồng ?

Giải :
a/ Số tiền của ông Nam năm nay so với năm ngoái tăng 5 triệu đồng 
[image: image1222.wmf]Þ

 x = 5.

b/ Số tiền của ông Nam năm nay so với năm ngoái giảm 2 triệu đồng 
[image: image1223.wmf]Þ

 x = - 2.



	Dạng 3.  Viết dãy số theo quy luật.

	HS đọc kĩ đề bài.

Yêu cầu hs nhận xét đặc điểm của mỗi dãy số và viết tiếp.


	Bài 5.  Viết hai số tiếp theo của mỗi dãy số
   a/  -  4 ; - 1 ; 2 ; …

   b/  5 ; 1 ; - 3 ; …
Giải :
a/ Số sau lớn hơn số trước 3 đơn vị.

- 4 ; - 1 ; 2 ; 5 ; 8 ; …
b/ Số sau nhỏ hơn số trước 4 đơn vị.

5 ; 1 ; - 3 ; - 7 ; - 11 ; … 




4/ Củng cố :

- GV củng cố kiến thức cho hs, kết hợp luôn sau khi làm xong mỗi dạng bài.

- GV nhận xét ý thức làm bài kiểm tra của hs.
5/ Dặn dò :

- Ôn tập kĩ lại quy tắc cộng hai số nguyên, quy tắc tính giá trị tuyệt đối của một số, các tính chất phép cộng số tự nhiên.
- Làm bài tập từ 71 đến 75 (SBT/98).

	TUẦN 16.
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 30/11/2015


Tiết 47- Bài 6. 
TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG CÁC SỐ NGUYÊN.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- Học sinh nắm được bốn tính chất cơ bản của phép cộng các số nguyên : giao hoán, kết hợp, cộng với 0, cộng với số đối.

- Bước đầu hiểu và có ý thức vận dụng các tính chất cơ bản của phép cộng để tính nhanh và tính toán hợp lí.

2/ Kĩ năng : 

- Biết và tính đúng tổng của nhiều số nguyên.

3/ Thái độ :

- Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, nhanh nhẹn và có ý thức vận dụng vào thực tế.

B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : Bảng phụ, phấn màu.
- Phương pháp : Vấn đáp, hợp tác nhóm.
2/ Học sinh : Bảng nhóm, bút dạ.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :  6A :
2/ Kiểm tra bài cũ :

* GV nêu yêu cầu kiểm tra :

   Câu 1. Phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu, quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu. Chữa bài tập 67 (SBT/97).
   Câu 2. Phát biểu các tính chất của phép cộng các số tự nhiên.
Thực hiện tính và so sánh :  (- 2) + (- 3)  và  (- 3) + (- 2) 

                                             (- 8) + (+4)  và  (+4) + (- 8)

* Hai hs lên bảng kiểm tra :

   HS1 nêu hai quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu, khác dấu như sgk, sau đó chữa bài :

	a
	- 5
	23
	67
	- 14
	- 9

	b
	7
	- 23
	- 67
	11
	26

	a + b
	2
	0
	0
	- 3
	17


   HS2 nêu các tính chất của phép cộng các số tự nhiên và làm bài tập :

(- 2) + (- 3) = - (2 + 3) = - 5   ;   (- 3) + (- 2) = - (3 + 2) = - 5

                  
[image: image1224.wmf]Þ

   (- 2) + (- 3) = (- 3) + (- 2)

(- 8) + (+4) = - (8 - 4) = - 4    ;    (+4) + (- 8) = - (8 - 4) = - 4

                  
[image: image1225.wmf]Þ

   (- 8) + (+4)  =  (+4) + (- 8)

* GV nhận xét, cho điểm hs lên bảng.
* GV dựa vào kết quả bài tập của hs2 làm để dẫn dắt vào bài mới.
3/ Tiến trình bài học :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	

	Dựa vào phần KTBC của hs2 (đó là hai câu của bài 
[image: image1226.wmf]?1

), GV giới thiệu tính chất giao hoán, sau đó yêu cầu hs làm nốt câu b của bài 
[image: image1227.wmf]?1

.
GV yêu cầu hs tự lấy thêm ví dụ.

GV: Phát biểu nội dung tính chất giao hoán của phép cộng các số nguyên.

HS : Tổng của hai số nguyên không đối nếu ta đổi chỗ các số hạng.

GV nêu công thức.


	1/ Tính chất giao hoán.


[image: image1228.wmf]?1

 Tính và so sánh kết quả :
b) (- 5) + (+ 7) và (+ 7) + (- 5).

(- 5) + (+ 7) = + (7 - 5) = 2

(+ 7) + (- 5) = + (7 - 5) = 2


[image: image1229.wmf]Þ

  (- 5) + (+7) = (+7) + (- 5)
* TQ :   a + b = b + a

	

	GV yêu cầu hs làm 
[image: image1230.wmf]?2

.

GV: Nêu thứ tự thực  hiện phép tính trong từng biểu thức.

Một hs nêu thứ tự thực hiện phép tính.

Một hs đứng tại chỗ tính, GV ghi bảng.

GV: Vậy muốn cộng một tổng hai số với số thứ ba ta có thể làm như thế nào ?

HS : Muốn cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể lấy số thứ nhất cộng với tổng của số thứ hai và số thứ ba.

GV: Hãy nêu công thức.

GV giới thiệu phần chú ý (sgk/78) :

(a + b) + c = a  +( b + c) = a + b + c

Kết quả trên gọi là tổng của ba số a, b, c và viết :  a + b + c.

HS ghi bài.


	2/ Tính chất kết hợp.

[image: image1231.wmf]?2

 Tính và so sánh kết quả :

[(- 3) + 4] + 2      ;     - 3 + (4 + 2)    ; 

[(- 3) + 2] + 4

Giải :

[(- 3) + 4] + 2 = 1 + 2 = 3

- 3 + (4 + 2) = - 3 + 6 = 3

[(- 3) + 2] + 4 = - 1 + 4 = 3

Vậy [(- 3) + 4] + 2 = - 3 + (4 + 2)

                               = [(- 3) + 2] + 4

* TQ :  (a + b ) + c = a + (b + c)



	

	GV: một số nguyên cộng với số 0, kết quả như thế nào ? Cho ví dụ.

HS : Một số cộng với số 0, kết quả bằng chính nó.

GV: Nêu công thức tổng quát của tính chất này?


	3/ Cộng với số 0.
* VÝ dô :  (- 10) + 0 = - 10

* TQ :   a + 0 = 0 + a = a

	

	GV yêu cầu hs thực hiện phép tính :

               (- 12) + 12 = ?

               25 + (- 25) = ?

Ta nói : - 12 và 12 là hai số đối của nhau.

Tương tự, 25 và - 25 cũng là hai số đối của nhau.

Vậy tổng của hai số  nguyên đối nhau bằng bao nhiêu ? Cho ví dụ.

GV giới thiệu kí hiệu số đối. 
GV: Vậy :  a + (- a) = ?

GV: Nếu a + b = 0 thì a và b là hai số như thế nào của nhau ?

HS : a và b là hai số đối nhau.

GV ghi bảng.

- Vậy  hai số đối nhau là hai số có tổng như thế nào?

GV cho hs làm 
[image: image1232.wmf]?3

 sgk.

	4/ Cộng với số đối.
* VD: 
(- 12) + 12 = 0

25 + (- 25) = 0

*  Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0.

* Số đối của a kí hiệu là - a

[image: image1233.wmf]Þ

  Số đối của - a là a : - (- a) = a
Ví dụ : a = 17     
[image: image1234.wmf]Þ

  - a = - 17

            a = - 20   
[image: image1235.wmf]Þ

  - a = - (- 20) = 20

            a = 0       
[image: image1236.wmf]Þ

  - a = 0  
[image: image1237.wmf]Þ

  0 = - 0

* TQ :  a + (- a) = 0

* a +  b = 0 thì a = - b  ;  b = - a.

[image: image1238.wmf]?3

 :

- 3 < a < 3   
[image: image1239.wmf]Þ

  a 
[image: image1240.wmf]Î

 {- 2 ; - 1 ; 0 ; 1 ; 2}.

Tổng của tất cả các số nguyên a là :

     (- 2) + (- 1) + 0 + 1 + 2 

 = [- 2 + 2] + [- 1 + 1] + 0

 = 0


4/ Củng cố :

- GV: Nêu các t/c của phép cộng các số nguyên? So sánh với t/c phép cộng số tự nhiên?

- HS : Nêu lại 4 tính chất và viết công thức tổng quát.

- GV cho hs làm bài tập 38 (sgk/79).

- HS làm bài tập :   15 + 2 + (- 3) = 14
5/ Dặn dò :

- Học thuộc các tính chất phép cộng các số nguyên.

- Làm các bài tập 36 , 37, 39, 40, 41 (sgk/79) và các bài tập từ 76 đến 88 (SBT/100).
	TUẦN 16.
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 30/11/2015


Tiết 48. 
LUYỆN TẬP.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- Học sinh biết vận dụng các tính chất của phép cộng các số nguyên để tính đúng, tính nhanh các tổng, rút gọn biểu thức.
2/ Kĩ năng : 

- Tiếp tục củng cố kĩ năng tìm số đối, tìm giá trị tuyệt đối của một số nguyên.
- áp dụng phép cộng số nguyên vào bài tập thực tế.
3/ Thái độ :

- Rèn luyện tính sáng tạo của học sinh.
B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : Bảng phụ, phấn màu.
- Phương pháp : Vấn đáp, luyện tập thực hành, hợp tác nhóm.
2/ Học sinh : Bảng nhóm, bút dạ.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :  6A :
2/ Kiểm tra bài cũ :
* GV nêu yêu cầu kiểm tra :

   Câu 1. Phát biểu các tính chất của phép cộng các số nguyên ?  Viết công thức. 

Chữa bài 37a (sgk/78).

   Câu 2. Chữa bài tập 40 (sgk/79) và cho biết thế nào là hai số đối nhau ? Cách tính giá trị tuyệt đối của một số nguyên ?
* Hai hs lên bảng kiểm tra :

   HS1: - Nêu 4 tính chất của phép cộng các số nguyên và viết công thức tổng quát.

            - Chữa bài tập :  - 4 < x < 3  
[image: image1241.wmf]Þ

   x 
[image: image1242.wmf]Î

 {- 3 ; - 2 ; … ; 0 ; 1 ; 2}

              Tính tổng :       (- 3) + (- 2) + … + 0 + 1 + 2

                                  =  (- 3) + [(- 2) + 2] + [(- 1) + 1] + 0 

                                  = - 3

   HS2 : - Chữa bài tập :

	a
	3
	- 15
	- 2
	0

	- a
	- 3
	15
	2
	0

	
[image: image1243.wmf]a


	3
	15
	2
	0


             - Nêu khái niệm hai số đối nhau và cách tính GTTĐ của một số nguyên.

* GV nhận xét, cho điểm.

3/ Tiến trình bài học :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Dạng 1 : Tính tổng, tính nhanh.

	HS đọc đề bài.
GV yêu cầu hs nêu cách tính.

HS có thể làm bằng nhiều cách :

+ Cộng từ trái sang phải.

+ Cộng các số dương, các số âm với nhau rồi tính tổng.

+ Nhóm hợp lí các số hạng. 

GV chốt lại ở cách thứ ba và gọi hai hs lên bảng thực hiện.

Hai hs làm trên bảng, cả lớp làm vào vở.

HS đọc đề bài.

GV: Xác định các giá trị của x sao cho 


[image: image1244.wmf]15

£

x


Yêu cầu hs tính tổng của tất cả các số trên.

GV giới thiệu trên trục số.

Gọi một hs đọc to đề bài. GV minh hoạ trên hình vẽ : 

[image: image1245.emf]10 km 7 km 7 km (+) (-) D B A C


a) Sau 1h ca nô (1) ở vị trí nào ? ca nô (2) ở vị trí nào ?

Vậy chúng cách nhau bao nhiêu km ?
	Bài 1. Tính :

a)  5 + (- 7) + 9 + (- 11) + 13 + (- 15).

b)  (- 6) + 8 + (- 10) + 12 + (- 14) + 16.

Giải :

a)  5 + (- 7) + 9 +(- 11) + 13 + (- 15)

  = [5 + (- 7)] + [9 + (- 11)] + [13 + (- 15)]

  =  - 2 + (- 2)  + (- 2)

  =  - 6

b)  (- 17) + 5 + 8 + 17

  = [(- 17) + 17] + (5 + 8)

  =  0 + 13 

  =  13

Bài 2. Tính tổng của tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn hoặc bằng 15  (
[image: image1246.wmf]15

£

x

).

Giải :

[image: image1247.wmf]15

£

x


[image: image1248.wmf]Þ

 x 
[image: image1249.wmf]Î

 {- 15 ; - 14 ; ... ; 0 ; ... ; 15}

Tổng tất cả các số nguyên x là :

   (- 15) + (- 14) + … + 0 + … + 14 + 15

= [(- 15) + 15] + [(- 14) + 14] + … + 

   [(- 1) + 1] + 0

= 0

Bài 3 (bài 43/sgk).

a) Sau 1h ca nô (1) ở điểm B, ca nô (2) ở điểm D (cùng chiều với B). Vậy  hai ca nô cách nhau :

10 - 7  = 3 (km)

	b) Tương tự.

HS quan sát hình vẽ trên bảng và nghe GV giải thích hình vẽ.


	b) Sau 1h, ca nô (1) ở điểm B, ca nô (2) ở điểm A (ngược chiều với B). Vậy hai ca nô cách nhau :

10 +  7 = 17 (km)



	Dạng 2 : Đố vui.

	HS đọc đề bài.

HS thảo luận nhóm, sau đó đại diện trả lời.


	Bài 4 (bài 45/sgk).

 Hai bạn Hùng và Vân tranh luận với nhau : 

Hùng nói rằng có hai số nguyên mà tổng của chúng nhỏ hơn mỗi số hạng ; Vân lại nói rằng không thể có được.

   Theo bạn, ai đúng ? Nêu một ví dụ.

Giải :
Bạn Hùng đúng, vì tổng của hai số nguyên âm nhỏ hơn mỗi số hạng của tổng.

Ví dụ :   (- 5) + (- 4) =  - 9

trong đó :  (- 9) < (- 5)  và  (- 9) < (- 4).


	Dạng 3 : Sử dụng máy tính bỏ túi.

	HS lắng nghe GV lưu ý về một số nút bấm trên máy tính : Nút 
[image: image1250.wmf]/

+-

 dùng để đổi dấu + thành - và ngược lại, hoặc nút (-) dùng đặt dấu "-" của số âm.

GV hướng dẫn hs cách bấm ở máy tính thông thường, ít chức năng như sgk và hướng dẫn cách bấm ở máy tính casio fx500-MS ; fx750-MS ; fx250A ; fx500A ...

HS làm bài theo hướng dẫn của GV:

(HS dùng chủ yếu loại máy fx500MS)


	Bài 5 (bài 46/sgk).

a)  187 + (- 54).


[image: image1251.wmf]18754/

++-=



[image: image1252.wmf]187(()54

+-=


b)  (- 203) + 349.
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c)  (- 175) + (- 213).


[image: image1254.wmf]()175(()213

-+-=




4/ Củng cố :

- Kết hợp trong giờ.
5/ Dặn dò :

- Ôn quy tắc và tính chất của phép cộng các số nguyên.

- Làm các bài tập từ 89 đến 94 (SBT/100).

	TUẦN 17
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 7/12/2015


Tiết 49 - bÀI 7.
PHÉP TRỪ HAI SỐ NGUYÊN.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- Học sinh hiểu được quy tắc phép trừ trong Z.

2/ Kĩ năng : 

- Biết tính đúng hiệu của hai số nguyên

- Bước đầu hình thành, dự đoán trên cơ sở nhìn thấy quy luật thay đổi của một loạt hiện tượng (toán học) liên tiếp và phép tương tự.

3/ Thái độ :

- HS tích cực hoạt động trong bộ môn.

B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : Bảng phụ, phấn màu, 
- Phương pháp : Vấn đáp, nêu vấn đề, phân tích, hợp tác nhóm.
2/ Học sinh : Bảng nhóm, bút dạ.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :  6A :
2/ Kiểm tra bài cũ :

* GV nêu yêu cầu kiểm tra :

   Câu 1. Phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu, quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu. Làm bài tập sau : Tính.

     a)  (- 57) + 47                         b)  469 + (- 219)                         c)  195 + (- 200) + 205
   Câu 2. Phát biểu các tính chất của phép cộng các số nguyên. Viết dạng tổng quát.

              Làm bài tập sau : Hãy nhận xét sự thay đổi (tăng, giảm) của các số trong mỗi dãy số sau và viết hai số tiếp theo của mỗi dãy số đó. Mỗi dãy số mới có 5 số, hãy tính tổng của mỗi dãy số đó.

     a)  6 ; 1 ; - 4 ; ...                                                          b)  - 13 ; - 6 ; 1 ; ...

* Hai hs lên bảng kiểm tra :

   HS1 : - Phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu, khác dấu (như sgk).
             - Làm bài tập :   a)  (- 57) + 47 = - (57 - 47) = - 10

                                        b)  469 + (- 219) = 469 - 219 = 250

                                        c)  195 + (- 200) + 205 = (195 + 205) + (- 200)

                                                                              =  400 + (- 200) 

                                                                              =  400 - 200  =  200

   HS2 : -  Nêu bốn tính chất của phép cộng các số nguyên và viết dạng tổng quát.

              - Làm bài tập : 

                a)  6 ; 1 ; - 4 ; …

Dãy số trên được viết theo thứ tự giảm. Kể từ số thứ hai, mỗi số kém số đứng trước nó 5 đơn vị. Do đó số thứ năm và thứ sáu của dãy là :  - 9 ; - 14. Vậy tổng của năm số đó là :
6 + 1 + (- 4) + (- 9) + (- 14) = - 20

                b)  - 13 ; - 6 ; 1 ; …

Dãy số trên được viết theo thứ tự tăng. Kể từ số thứ hai, mỗi số hơn số đứng trước nó 7 đơn vị. Do đó số thứ năm và thứ sáu của dãy là :  8 ; 15. Vậy tổng của năm số đó là :
(- 13) + (- 6) + 1 + 8 + 15 = 5

* GV nhận xét, cho điểm.
3/ Tiến trình bài học :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1 : Hiệu của hai số nguyên.

	GV: Cho biết phép trừ hai số tự nhiên thực hiện được khi nào ?

HS: Phép trừ hai số tự nhiên thực hiện được khi số bị trừ lớn hơn hoặc bằng số trừ.

Hôm nay chúng ta sẽ học phép trừ trong tập hợp số nguyên.

GV cho hs làm bài tập 
[image: image1255.wmf]?

 sgk.

HS thực hiện phép tính và rút ra nhận xét.

GV gọi một hs đứng tại chỗ làm câu a dưới sự hướng dẫn của GV và GV ghi bảng.

Tương tự, GV gọi một hs lên bảng làm câu b, cả lớp tự làm vào vở.

GV: Qua các ví dụ trên, theo em muốn trừ đi một số nguyên ta có thể làm thế nào ?

HS : Muốn trừ đi một số nguyên ta có thể cộng với số đối của nó.
HS đọc quy tắc (sgk/81).

HS ghi bài và làm ví dụ.

GV nhấn mạnh : Khi trừ đi một số nguyên phải giữ nguyên số bị trừ, chuyển phép trừ thành phép cộng với số đối của số trừ.

GV giới thiệu nhận xét sgk/81 :

- Khi nói nhiệt độ giảm 30C nghĩa là nhiệt độ tăng - 30C, điều đó phù hợp với phép trừ trên đây.
	1/ Hiệu của hai số nguyên.


[image: image1256.wmf]?

 Hãy làm các phép tính sau và đưa ra nhận xét ...

Giải :    

a)   3 - 1 = 3 + (- 1) = 2
      3 - 2 = 3 + (- 2) = 1

      3 - 3 = 3 + (- 3) = 0
      3 - 4 = 3 + (- 4) = - 1

      3 - 5 = 3 + (- 5) = - 2

b)   2 - 2 = 2 + (- 2) = 0

      2 - 1 = 2 + (- 1) = 1

      2 -  0  =  2 + 0  = 2

      2 - (- 1)  = 2 + 1 = 3

      2 - (- 2)  = 2 + 2 = 4

* Quy tắc : sgk/81.

            a - b = a + (- b)

* Ví dụ :   3 - 8 = 3  +(- 8) = - 5

(- 3) - (- 8) = (- 3) + 8 = 5



	Hoạt động 2 : Ví dụ.

	GV gọi một hs đọc ví dụ (sgk/81).

GV: Để tìm nhiệt độ hôm nay ở Sa Pa ta phải làm thế nào ?

HS : Để tìm nhiệt độ hôm nay ở Sa Pa ta phải lấy 30C - 40C 

GV: Hãy thực hiện phép tính và trả lời bài toán.
HS thực hiện.

GV: Như vậy, phép trừ trong N không phải bao giờ cũng thực hiện được, còn trong Z luôn thực hiện được.

	2/ Ví dụ.
Nhiệt độ ở Sa Pa hôm qua : 30C

Hôm nay, nhiệt độ giảm 40C

NHiệt độ hôm nay ở Sa Pa : ?

Giải :

Ta có :    3 - 4 = 3 + (- 4) = - 1

Vậy nhiệt độ hôm nay ở Sa Pa là - 10C.

* Nhận xét : sgk.


4/ Củng cố :

- Phát biểu quy tắc trừ số nguyên ? Nêu công thức.

- GV cho hs làm bài tập 47 (sgk/82).

- Hai hs lên bảng làm, mỗi hs làm hai câu. Cả lớp làm vào vở :

   HS1 :    2 - 7 = 2 + (- 7) = - 5                                       1 - (- 2) = 1 + 2 = 3

   HS2 :   (- 3) - 4 = (- 3) + (- 4) = - 7                            - 3 - (- 4) = - 3 + 4 = 1

- GV: Em thấy phép trừ trong Z và phép trừ trong N khác nhau như thế nào ?

- HS : Phép trừ trong Z bao giờ cũng thực hiện được, còn phép trừ trong N có khi không thực hiện được.

- GV giải thích thêm : Chính vì phép trừ trong N có khi không thực hiện được nên ta phải mở rộng tập N thành tập Z để phép trừ các số nguyên luôn thực hiện được.
5/ Dặn dò :

- Học thuộc quy tắc cộng, trừ các số nguyên.

- Làm các bài tập từ 48 đến 53 (sgk/82) và các bài tập từ 95 đến 104 (SBT/102).

- Hướng dẫn bài 103/SBT :  Tìm số nguyên x, biết :  
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     Vậy không có giá trị nào của x thoả mãn.
	TUẦN 16.
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 7/12/2015


Tiết 50.
LUYỆN TẬP.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- Củng cố quy tắc phép trừ, quy tắc phép cộng các số nguyên.

2/ Kĩ năng : 

- Rèn luyện kĩ năng trừ số nguyên : biến trừ thành cộng, thực hiện phép cộng, kĩ năng tìm số hạng chưa biết của một tổng, thu gọn biểu thức.

- Hướng dẫn sử dụng máy tính bỏ túi để thực hiện phép trừ.
3/ Thái độ :

- Có thái độ cẩn thận trong tính toán.
B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : Bảng phụ, phấn màu.
- Phương pháp : Vấn đáp, luyện tập thực hành, hợp tác nhóm.
2/ Học sinh : Bảng nhóm, bút dạ.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :  6A : 
2/ Kiểm tra bài cũ :

* GV nêu yêu cầu kiểm tra :

   Câu 1. Phát biểu quy tắc phép trừ số nguyên ? Viết công thức.

              Thế nào là hai số đối nhau ? Chữa bài tập 49 (sgk/82).
   Câu 2. Chữa bài tập 52 (sgk/82).

* Hai hs lên bảng kiểm tra :

   HS1 :  Phát biểu quy tắc và viết công thức. Sau đó chữa bài 49/sgk :

	a
	- 15
	2
	0
	-3

	- a
	15
	- 2
	0
	- (- 3)


   HS2 : Nhà bác học Ac-si-mét sinh năm - 287 ; mất năm - 212.
             Tuổi thọ của Ac-si-mét là :  - 212 - (- 287)

                                                       = - 212 + 287 = 75  (tuổi).
* GV nhận xét, cho điểm.

3/ Tiến trình bài học :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Dạng 1 : Thực hiện phép tính.

	
	Bài 95 (SBT/102).  Tính.

a)  (- 127) - (+75)

b)  (- 845) - (- 548)


	Gọi hai hs lên bảng thực hiện.

HS dưới lớp nhận xét.

Hai hs khác làm bài 96/SBT.

HS lớp nhận xét bài làm của các bạn.

GV gọi một hs làm bài trên bảng.

GV và hs lớp nhận xét.


	Giải :
a)  (- 127) - (+75)  = (- 127) + (- 75)

                              =  - 202

b)  (- 845) - (- 548) = (- 845) + 548

                                = - 297

Bài 96 (SBT/102).  Tính.

a)  
[image: image1266.wmf]67
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b)  - 
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 - 
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Giải :

a)  
[image: image1269.wmf]67

-

 - (+394) = 67 + (- 394)

                              = - 327

b)  - 
[image: image1270.wmf]317

 - 
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-

 = - 317 + (- 975)

                                = - 1292

Bài 109 (SBT/103).  Tính.

15 - (- 85) - (- 70) + 15 + (- 85)

Giải :
     15 - (- 85) - (- 70) + 15 + (- 85)

 = 15 + 85 + 70 + 15 + (- 85)

 = [85 + (- 85)] + (15 + 15 + 70)

 =  0 + 100

 =  100



	Dạng 2 : Tìm x.

	HS đọc đề bài.
GV: trong phép cộng muốn tìm số hạng chưa biết ta làm thế nào ?

HS : Trong phép cộng, muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

GV gọi 3 hs lên bảng làm, mỗi hs làm một câu, còn cả lớp làm vào vở.


	Bài 54 (sgk/82).  Tìm số nguyên x, biết :

   a)  2 + x = 3

   b)  x + 6 = 0

   c)  x + 7 = 1

Giải :
a)  2 + x = 3  
[image: image1272.wmf]Þ

   x = 3 - 2 

                             x = 1

b)  x + 6 = 0   
[image: image1273.wmf]Þ

  x = 0 - 6

                             x = 0 + (- 6)

                             x = - 6 

c)  x + 7 = 1   
[image: image1274.wmf]Þ

  x = 1 - 7

                             x = 1 + (- 7)

                             x = - 6


	HS đọc đề bài.

GV yêu cầu hs hoạt động nhóm, làm bài khoảng 3 đến 4 phút.

Sau đó GV thu bài của nhóm làm nhanh nhất, các nhóm còn lại đổi chéo bài cho nhau. GV và cả lớp cùng chữa bài.

HS đọc đề bài.

GV: Tổng của hai số bằng 0 khi nào ?

HS : Tổng của hai số bằng 0 khi hai số là đối nhau.

GV: Hiệu của hai số bằng 0 khi nào ?

HS : Hiệu của hai số bằng 0 khi số bị trừ bằng số trừ.


	Bài 111 (SBT/103).

   Cho ba số :  - 15 ; 30 ; x.

a) Viết tổng của ba số nguyên đó.

b) Tìm x, biết tổng bằng 75.

c) Tìm x, biết tổng bằng - 75.

Giải :
a)  Tổng ba số nguyên đã cho là :

(- 15) + 30 + x

b)  (- 15) + 30 + x = 75

                   15 + x = 75

                           x = 60

c)  (- 15) + 30 + x = - 75

                   15 + x = - 75

                           x = - 75 - 15

                           x = - 90

Bài tập chép : 

Có thể kết luận gì về dấu của số nguyên 

x 
[image: image1275.wmf]¹

 0, nếu biết :

   a)  x + 
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 = 0

   b)  x - 
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Giải :

a) x + 
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	Dạng 3 : Sử dụng máy tính bỏ túi.

	GV hướng dẫn hs thao tác với máy tính bỏ túi.

HS làm theo hướng dẫn của GV.


	Bài 56 (sgk/83).
a)  169 - 733
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b)  53 - (- 478)
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Hoặc :  
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c)  - 135 - (- 1936)
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4/ Củng cố :

- Kết hợp trong giờ.
5/ Dặn dò :

- Ôn tập các quy tắc cộng, trừ các số nguyên.

-  Làm các bài tập từ 105 đến 113 (SBT/103).

	TUẦN 17.
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 7/12/2015


Tiết 51 - bÀI 8. 
QUY TẮC DẤU NGOẶC.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- Học sinh hiểu và biết vận dụng quy tắc dấu ngoặc (bỏ dấu ngoặc và cho số hạng vào trong dấu ngoặc).

- Học sinh biết khái niệm tổng đại số.

2/ Kĩ năng : 

- HS có kĩ năng vận dụng quy tắc dấu ngoặc vào giải các bài tập một cách thành thạo.

3/ Thái độ :

- HS tích cực trong học tập và cẩn thận trong tính toán.
B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : Bảng phụ, phấn màu.
- Phương pháp : Vấn đáp, phân tích, tổng hợp, hợp tác nhóm.
2/ Học sinh : Bảng nhóm, bút dạ.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :  6A :
2/ Kiểm tra bài cũ :

* GV nêu yêu cầu kiểm tra :

   Câu 1. Phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu ? Cộng hai số nguyên khác dấu ?

              Làm bài tập sau :  Cho x = - 98 ; a = 61 ; m = - 25. Tính giá trị các biểu thức sau :

a)  x + 8 - x - 22                                   b)  - x - a + 12 + a

      c)  a - m + 7 - 8 + m                             d)  m - 24 - x + 24 + x

   Câu 2. Phát biểu quy tắc trừ số nguyên.

              Làm bài tập sau :  Tìm số nguyên x, biết :

                            a)  3 + x = 7                      b)  x + 5 = 0                        c)  x + 9 = 2
* Hai hs lên bảng kiểm tra :

   HS1 : - Nêu quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu, khác dấu.

             - Làm bài tập :  

	               a)   x + 8 - x - 22

                 = - 98 + 8 - (- 98) - 22

                 = - 98 + 8 + 98 - 22

                 = (- 98 + 98) + (8 - 22)

                 =    - 14
	               b)   - x - a + 12 + a

                  = - (- 98) - 61 + 12 + 61

                  = 98 + 12 + (- 61 + 61)

                  = 110 + 0

                  = 110

	               c)  a - m + 7 - 8 + m

                 = 61 - (- 25) + 7 - 8 + (- 25)

                 = 61 + 25 + 7 - 8 + (- 25)

                 = 61 + (7 - 8) + (- 25 + 25)

                 = 61 + (- 1) + 0

                 = 60
	               d)  m - 24 - x + 24 + x

                 = - 25 - 24 - (- 98) + 24 + (- 98)

                 = - 25 + (- 24 + 24) + (98 - 98)

                 = - 25


   HS2 : - Nêu quy tắc trừ hai số nguyên.

              - Làm bài tập :  

	a)  3 + x = 7

           x = 7 - 3

           x = 4
	b)  x + 5 = 0

            x = 0 - 5

            x = - 5
	c)  x + 9 = 2

           x = 2 - 9

           x = - 7


* GV nhận xét, cho điểm.
3/ Tiến trình bài học :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	

	GV đặt vấn đề : Để tính giá trị biểu thức

5 + (42 - 15 + 17) - (42 + 17)

ta làm như thế nào ?

HS : Ta có thể tính giá trị trong từng ngoặc trước, rồi thực hiện phép tính từ trái sang phải.

GV: Ta nhận thấy trong ngoặc thức nhất và ngoặc thứ hai đều có 42 + 17, vậy có cách nào bỏ được các ngoặc này thì việc tính toán sẽ nhanh hơn.


[image: image1289.wmf]Þ

 Ta cùng xây dựng quy tắc dấu ngoặc.

GV cho hs làm 
[image: image1290.wmf]?1

 sgk.


	1/ Quy tắc dấu ngoặc.


[image: image1291.wmf]?1

 :

a) Số đối của 2 là - 2

    Số đối của - 5 là 5

    Số đối của tổng [2 + (- 5)] là :

             - [2 + (- 5)] = - (- 3) = 3

	GV: Hãy s/s số đối của tổng (- 3 + 5 + 4) với tổng các số đối của các số hạng ?

HS :  - (- 3 + 5 + 4) = - 6

          3 + (- 5) + (- 4) = - 6

Vậy - (- 3 + 5 + 4) = 3 + (- 5) + (- 4)
GV: Em có nhận xét gì ?

HS : Số đối của một tổng bằng tổng các số đối của từng số hạng.
GV yêu cầu hs làm 
[image: image1292.wmf]?2

 :

GV: Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "+" đằng trước thì các số hạng trong ngoặc như thế nào ?
HS : Dấu của các số hạng giữ nguyên.

GV: Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "-" đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc như thế nào ?

HS : Khi bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu 

"-" thì ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc.

GV yêu cầu hs đọc quy tắc bỏ dấu ngoặc trong sgk/84.

GV yêu cầu hs làm ví dụ, gọi hai hs lên bảng thực hiện, cả lớp làm vào vở.

GV cho hs làm 
[image: image1293.wmf]?3

 sgk/84.


	b) Tổng các số đối của 2 và (- 5) là :

                  (- 2) + 5 = 3

Số đối của tổng [2 + (- 5)] cũng là 3


[image: image1294.wmf]?2

 Tính và so sánh kết quả :
a)  7 + (5 - 13) = 7 + (- 8) = - 1

    7 + 5 + (- 13) = - 1


[image: image1295.wmf]Þ

  7 + (5 - 13) = 7 + 5 + (- 13)

b) 12 - (4 - 6) = 12 - [4 + (- 6)]

                       = 12 - (- 2) 

                       = 14

     12 - 4 + 6  = 14


[image: image1296.wmf]Þ

 12 - (4 - 6) = 12 - 4 + 6

* Quy tắc : sgk.

* VD : TÝnh nhanh.

a)  324 + [112 - (112 + 324)]

  = 324 + [112 - 112 - 324]

  = 324 - 324 

  = 0

b)  (- 257) - [(- 257 + 156) - 56]

  = - 257 - (- 257 + 156 ) + 56

  = - 257 + 257 - 156 + 56

  = - 100


[image: image1297.wmf]?3

 TÝnh nhanh :
a)  (768 - 39 ) - 768

   = 768 - 39 - 768

   = - 39

b)  (- 1579) - (12 - 1579)

   = - 1579 - 12 + 1579

   = - 12

	

	GV giới thiệu tổng đại số.
HS nghe giảng và ghi bài.

GV giới thiệu các phép biến đổi trong tổng đại số :

+ Thay đổi vị trí các số hạng kèm theo dấu.

+ Cho các số hạng vào trong ngoặc có dấu "-" đằng trước phải đổi dấu các số hạng trong ngoặc.

GV nêu chú ý (sgk/85).


	2/ Tổng đại số.
     + Tổng đại số là một dãy các phép tính cộng, trừ các số nguyên.

     + Khi viết tổng đại số : bỏ dấu của phép cộng và dấu ngoặc.

* VD :   5 + (- 3) - (- 6) - (+7)

        = 5 + (- 3) + (+6) + (- 7)

        = 5 - 3 + 6 - 7

* a - b - c = (a - b) - c

             = (a - c) - b

             = a - (b + c)

284 - 75 - 25 = 284 - (75 + 25)

                      = 284 - 100

                      = 184




4/ Củng cố :

- Phát biểu các quy tắc dấu ngoặc. Nêu cách viết gọn tổng đại số.
- HS lần lượt trả lời.
- GV cho hs làm bài tập :  Các cách viết sau đúng hay sai ?
a)  15 - (25 + 12) = 15 - 25 + 12

                                               b)  43 - 8 - 25 = 43 - (8 - 25)
- HS trả lời :  a) Sai. Sửa lại :   15 - (25 + 12) = 15 - 25 - 12

                      b) Sai. Sửa lại :   43 - 8 - 25 = 43 - (8 + 25)
5/ Dặn dò :

- Học thuộc quy tắc.

- Làm các bài tập từ 57 đến 60 (sgk/85) và các bài tập từ 114 đến 124 (SBT/104 + 105).          
	TUẦN 17.
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 7/12/2015


Tiết 52. 
LUYỆN TẬP.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- Củng cố các quy tắc dấu ngoặc, quy tắc thu gọn một tổng đại số.

2/ Kĩ năng : 

- Rèn luyện kĩ năng bỏ dấu ngoặc hoặc cho các số hạng vào trong dấu ngoặc đằng trước có dấu "+" hoặc dấu "-".
- Tính nhanh các tổng đại số.

3/ Thái độ :

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong tính toán.

B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : Bảng phụ, phấn màu.
- Phương pháp : Vấn đáp, luyện tập thực hành, hợp tác nhóm.
2/ Học sinh : Bảng nhóm, bút dạ.

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :  6A :
2/ Kiểm tra bài cũ :

* GV nêu yêu cầu kiểm tra :

     - Phát biểu quy tắc dấu ngoặc. Chữa bài tập 60 (sgk/85).

* Một hs lên bảng kiểm tra :
     - Phát biểu quy tắc dấu ngoặc (như sgk).
     -  Chữa bài tập :  a)   (27 + 65) + (346 - 27 - 65)
                                   = 27 + 65 + 346 - 27 - 65

                                   = (27 - 27) + (65 - 65) + 346

                                   = 346

                                 b)  (42 - 69 + 17) - (42 + 17)

                                   = 42 - 69 + 17 - 42 - 17

                                   = (42 - 42) + (17 - 17) - 69

                                   = - 69

* GV nhận xét, cho điểm.

3/ Tiến trình bài học :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Dạng 1 : Tính nhanh các tổng.

	
	Bài 59 (sgk/85). Tính nhanh các tổng sau :

a)  (2736 - 75) - 2736

b)  (- 2002) - (57 - 2002).



	GV gọi hai hs lên bảng thực hiện.

GV gọi tiếp ba hs lên bảng làm tính nhanh ở các bài tập 118 ; 119 ; 120 (SBT). 

Mỗi hs làm một bài.

GV cho hs hoạt động nhóm làm các bài tập 122 ; 123 ; 124 (SBT). Ba nhóm, mỗi nhóm làm một bài.


	Giải :
a)  (2736 - 75) - 2736

   = 2736 - 75 - 2736

   = (2736 - 2736) - 75

   = - 75

b)  (- 2002) - (57 - 2002)

   = - 2002 - 57 + 2002

   = (- 2002 + 2002) - 57

   = - 57

Bài 118/SBT :

      577 + [(- 99) + 41] + (- 618).

   = 577 + (- 99) + 41 + (- 618)

   = [577 + 41 + (- 618)] + (- 99)

   = [618 + (- 618)] + (- 99)

   = 0 + (- 99)   

   = - 99

Bài 119/SBT :

       [71 + (- 59)] - [- 83 - (- 95)].

   =  71 + (- 59) + 83 + (- 95)

   =  (71 + 83) + [(- 59) + (- 95)]

   =  154 + (- 154)

   =  0

Bài 120/SBT :

       [(- 315) + 135] - [- 315 + (- 685)].

   =  (- 315) + 135 + 315 - (- 685)

   =  (- 315 + 315) + 135 + 685

   =  0 + 820

   = 820

Bài 122 Bỏ dấu ngoặc rồi tính :

           (75 + 35 + 15) - (15 - 75 + 35)

        =  75 + 35 + 15 - 15 + 75 - 35

        =  (75 + 75) + (35 - 35) + (15 - 15)

        =  150

Bài 123 Bỏ dấu ngoặc rồi tính :

             (2015 - 79 + 19) - (- 79 + 19)

          =  2015 - 79 + 19 + 79 - 19

          =  2015 

 

	
	Bài 124 Bỏ dấu ngoặc rồi tính :

   - (515 - 80 + 91) - (2020 + 80 - 91)

= - 515 + 80 - 91 - 2020 - 80 + 91

= (-515) + (- 2020) + (80 - 80) + (- 91 +91)

= - (515 + 2020)

= - 2535



	Dạng 2 : Đơn giản, tính giá trị biểu thức.

	HS đọc đề bài.

Hai hs lên bảng làm bài.

GV cho hs thu gọn biểu thức ở bài 129 và 130 (SBT/105).

Hai hs lên bảng thực hiện.


	Bài 58 (sgk/85).  Đơn giản biểu thức.

a)  x + 22 + (- 14) + 52

b)  (- 90) - (p + 10) + 100

Giải :

a)  x + 22 + (- 14) + 52

  = x + 22 + 52 - 14

  = x + 74 - 14

  = x + 60

b)  (- 90) - (p + 10) + 100

   = - 90 - p - 10 + 100

   = [(- 90) + (- 10)] - p + 100

   = (- 100 + 100) - p

   = - p

Bài 129.  Thu gọn biểu thức : 

            (a + b + c) - (a - b + c).

         = a + b + c - a + b - c

         = (a - a) + (b + b) + (c - c)

         = 2b

Bài 130 Thu gọn biểu thức :  

            (a + b - c) + (a - b) - (a - b - c).

         = a + b - c + a - b - a + b + c

         = (a + a - a) + (b - b + b) + (- c + c) 

         = a + b




4/ Củng cố :

GV đưa bài tập sau lên bảng phụ.Các câu sau đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng:

	a/ (14 + 19) - (24 - 21) = 14 + 1 9 - 24 - 21
	b/ 37 - (17 + 25) = 37 - 17 + 25

	c/ 342 + (-142 + 47) = 342 - 142 + 47
	d/ - 41 + 37 - 29 + 13 = (37 +13) - (41+ 29)


Kết quả : a/ Sai. Sửa lại :  (14 + 19) - (24 - 21) = 14 + 19 - 24 + 21

                b/ Sai. Sửa lại :  37 - (17 + 25) = 37 - 17 - 25

                c/ Đúng

                d/ Đúng.
5/ Dặn dò :

+ Nắm vững quy tắc dấu ngoặc

+ Ôn tập kiến thức từ đầu năm để kiểm tra học kì.

+ Bài 23; 27; 32 SBT/ 57; 58.
	TUẦN 18
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 14/12/2015


Tiết 53.
ÔN TẬP HỌC KÌ I.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- Ôn tập mối quan hệ giữa các tập hợp N, N*, Z. So sánh các số nguyên biểu diễn các số trên trục số.
- Ôn tập quy tắc lấy giá trị tuyệt đối của một số nguyên, cộng trừ số nguyên, quy tắc dấu ngoặc, ôn tập các tính chất các phép cộng trong Z.
2/ Kĩ năng : 

- Rèn luyện kĩ năng thực hiện phép tính, tính nhanh giá trị của biểu thức, tìm x.
3/ Thái độ :

- Rèn luyện tính chính xác cho HS.
B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : Bảng phụ, phấn màu.
- Phương pháp : Vấn đáp, tổng hợp, luyện tập thực hành, hợp tác nhóm.
2/ Học sinh : Bảng nhóm, bút dạ và ôn tập kiến thức đã học.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :  6A :
2/ Kiểm tra bài cũ :

- Kết hợp trong giờ.
3/ Tiến trình bài học :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	

	GV: Thế nào là tập N, tập N*, tập Z? Biểu diễn các tập hợp đó. Mối quan hệ giữa các tập hợp đó.
	I/ Tập hợp N và Z.
1/ Khái niệm tập N, tập Z?



	HS lần lượt trả lời.

GV: Nêu các quy tắc so sánh hai số nguyên.


	* Tập N là tập hợp các số tự nhiên

                      N = {0; 1; 2; 3; ….}

N* là tập hợp các số tự nhiên khác 0.

                       N* = {1; 2; 3; 4; …}

* Z là tập hợp các số nguyên gồm các số tự nhiên và các số nguyên âm.

             Z = {….; -3; -2; -1; 0; 1;2; 3; …}

* Mối quan hệ: 
[image: image1298.wmf]*
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2/ Quy tắc so sánh hai số nguyên.

* Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số 0.

* Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0.

* Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kì số nguyên dương nào.

* Trong hai số nguyên âm số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì lớn hơn.


	

	GV: Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là gì?

HS: Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số.

GV: Nêu quy tắc tìm giá trị tuyệt đối của số 0, số nguyên dương, số nguyên âm?

HS: Giá trị tuyệt đối của số 0 là 0, giá trị tuyệt đối của số nguyên âm là số đối của nó, giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó.

GV: Nêu quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu?

VD:  (-15) + (-20)  ;   (+19) + (+31)  ; 
[image: image1299.wmf]2515
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GV: Nêu quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu ?

VD:  (-30) + (+10)   ;   (-12) + 
[image: image1300.wmf]50

-

  ; 

(-24) + (+24).
GV: Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b ta làm thế nào? Nêu công thức?
	II/ Quy tắc cộng, trừ số nguyên.

1/ Giá trị tuyệt đối của một số nguyên.
sgk.
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2/ Cộng hai số nguyên cùng dấu.

sgk.

VD: (-15) + (- 20) = - (15 + 20) = - 35
        (+19) + (+31) = 50

        
[image: image1302.wmf]2515

-++

= 25 + 15 = 40

3/ Cộng hai số nguyên khác dấu.
sgk.

VD:  (-30) + (+10) = - 20

         (-12) + 
[image: image1303.wmf]50

-

 = (-12) + 50 = 38

         (-24) + (+24) = 0

3/ Trừ hai số nguyên.

sgk.

	GV: Phát biểu quy tắc dấu ngoặc?

	Công thức :     a - b = a + (-b)

4/ Quy tắc dấu ngoặc.
sgk.



	

	GV: Phép cộng trong Z có những tính chất gì ? Nêu dạng tổng quát.

HS: Phép cộng số nguyên có các tính chất sau : giao hoán, kết hợp, cộng với o, cộng với số đối.

GV: So với phép cộng trong N thì phép cộng trong Z có thêm tính chất gì?

HS: So với phép cộng số tự nhiên thì phép cộng các số nguyên có thêm tính chất cộng với số đối.

GV: Các tính chất của phép cộng có ứng dụng thực tế gì?

HS: áp dụng các tính chất của phép cộng để tính nhanh giá trị của biểu thức, để cộng nhiều số.


	III/ Tính chất phép cộng trong Z.
1/ Tính chất giao hoán: 

a + b = b + a

2/ Tính chất kết hợp: 

(a + b) + c = a + (b + c)

3/ Cộng với số 0: 

a + 0 = 0 + a

4/ Cộng với số đối: 

a + (-a) = 0


	Hoạt động 4 : Luyện tập.

	GV: Nêu thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức?
HS : Nêu thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức có dấu ngoặc và không có dấu ngoặc.

HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm.

	Bài 1: Thực hiện phép tính.

a/ (52 + 12) - 9. 3

b/ 80 - (4. 52 - 3. 23 )

c/ [(-18) + (-17)] - 15

d/ (-219) - (-229) + 12. 5

Kết quả :

a/ 10

b/ 4

c/ - 40

d/ 70

Bài 2: Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thoả mãn -4 < x < 5.
Giải :

	
	Liệt kê :  x 
[image: image1304.wmf]Î

 {-3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4}
Tính tổng : 
   (-3) + (-2) + …..+ 3 + 4

= [(-3)+3] + [(-2) +2] + [(-1) +1] + 0 + 4

= 4




4/ Củng cố :

- Kết hợp trong giờ.
5/ Dặn dò :

- Ôn tập các quy tắc cộng trừ số nguyên, quy tắc lấy giá trị tuyệt đối của một số nguyên, quy tắc dấu ngoặc.
- Làm các bài tập 104; 57; 86; 29; 162; 163 SBT.
	TUẦN 18
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn :14/12/2015 


Tiết 54. 
ÔN TẬP HỌC KÌ I.
(Tiết 2)
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- Ôn tập cho HS các kiến thức đã học về tính chất chia hết của một tổng, các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9, số nguyên tố, hợp số, ước chung và bội chung, ƯCLN và BCNN.
- Ôn tập một số dạng toán tìm x, toán đố về ước chung, bội chung.
2/ Kĩ năng : 

- Rèn luyện kĩ năng tìm các số hoặc tổng chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9. Rèn luyện kĩ năng tìm ƯCLN, BCNN của hai hay nhiều số. Rèn luyện kĩ năng phân tích đề và trình bày lời giải.
3/ Thái độ :

- HS vận dụng các kiến thức trên vào các bài toán thực tế.
B. CHUẨN BỊ

1/ Giáo viên : 
- Phương tiện : Bảng phụ, phấn màu.
- Phương pháp : Vấn đáp, luyện tập thực hành, hợp tác nhóm.
2/ Học sinh : Bảng nhóm, bút dạ.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :  6A :
2/ Kiểm tra bài cũ :

* GV nêu câu hỏi kiểm tra :

   Câu 1. Phát biểu quy tắc tìm giá trị tuyệt đối của một số nguyên. Làm bài tập 29 SBT/ 58.
   Câu 2. Phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu, quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu. Làm bài tập 57 SBT/60.

3/ Tiến trình bài học :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	HS đứng tại chỗ trả lời bài 1.

a/ Các số chia hết cho 2 là 160; 534

b/ Các số chia hết cho 3 là 534; 2511; 48309; 3825

c/ Các số chia hết cho 9 là 2511; 3825

d/ Các số chia hết cho 5 là 160; 3825

e/ Các số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là 160

f/ Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3 là 534

g/  không có số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 9. 

HS suy nghĩ làm bài tập sau đó gọi 3 HS lên bảng làm.


	I/ Tính chất chia hết của một tổng, các dấu hiệu chia hết, số nguyên tố, hợp số.
Bài 1: Cho các số sau: 160; 534; 2511; 48309; 3825. Trong các số đã cho:

a/ số nào chia hết cho 2 ?

b/ số nào chia hết cho 3 ?

c/ Số nào chia hết cho 9 ?

d/ Số nào chia hết cho 5 ?

e/ Số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 ?

f/ Số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3 ?

g/ Số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 9 ?

Bài 2: Các số sau là số nguyên tố hay hợp số ? Giải thích.
a/ a = 717

b/ b = 6.5 + 9. 31

c/ c = 3.8.5 - 4. 13
Giải :
a/ a = 717 là hợp số vì 717 
[image: image1305.wmf]M

3

b/ b = 6.5 + 9. 31 là hợp số vì 6.5 + 9. 31 
[image: image1306.wmf]M

 3

c/ c = 3.5.8 - 4.13 là hợp số vì 3.5.8 - 4.13
[image: image1307.wmf]M
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	HS đọc đề bài.

GV: muốn biết BCNN gấp bao nhiêu lần ƯCLN (90; 252) trước tiên ta phải làm gì?

HS: Ta phải tìm BCNN và ƯCLN của 90 và 252.
	II/ ƯC, BC, ƯCLN, BCNN.
Bài 1: Cho hai số 90 và 252

a/ BCNN(90; 252) gấp bao nhiêu lần ƯCLN(90; 252)

b/ Tìm ƯC(90; 252)

c/ Tìm ba bội chung của 90 và 252

Giải :


	GV gọi 2 HS lên bảng phân tích 90 và 252 ra thừa số nguyên tố.
GV: Xác ®ịnh ƯCLN và BCNN của 90 và 252.

GV: Vậy BCNN gấp bao nhiêu lần ƯCLN của hai số đó ?

GV: Muốn tìm ƯC của 90 và 252 ta phải làm thế nào?

GV: Chỉ ra ba bội chung của 90 và 252.
GV gọi 1 HS đọc đề bài, GV tóm tắt đề bài.

GV: muốn tìm số phần thưởng trước tiên ta cần tìm gì?

HS : muốn tìm số phần thưởng trước tiên ta tìm số quyển vở, số bút, số tập giấy đã chia.

GV: để chia các phần thưởng đều nhau thì số phần thưởng phải như thế nào?

HS : Số phần thưởng phải là ước chung của 120; 72 và 168.

GV: trong số vở, số bút, số tập giấy thừa, thừa nhiều nhất là 13 quyển vở, vậy số phần thưởng cần thêm điều kiện gì?

HS: Số phần thưởng phải lớn hơn 13.

GV: Xác định ƯCLN (120; 72; 168) = 24

       Tìm số phần thưởng.


	   - 90     2                           252    2

     45     3                           126    2

     15     3                             63    3

       5     5                             21    3

       1                                      7    7

                                               1

90 = 2. 32. 5                    252 = 22. 32. 7

¦CLN(90 ; 252) = 2. 32 = 18

BCNN(90 ; 252) = 22. 32. 5. 7 = 1260

a/ BCNN (90 ; 252) = 70. ¦CLN (90 ; 252)

b/ ¦C(90; 252) = ¦(18) = {1; 2; 3; 6; 9; 18}

c/ Ba bội chung của 90 và 252 là :

1260 ;  2520 ;  3780

Bài 2: Bài 213 SBT/ 27.

Có : 133 quyển vở; 80 bút; 170 tập giấy

Chia các phần thưởng đều nhau

Thừa 13 quyển vở; 8 bút; 2 tập giấy

Hỏi số phần thưởng?

Giải :

Số vở đã chia là 133 - 13 = 120

Số bút đã chia là 80 - 8 = 72

Số tập giấy đã chia là 170 - 2 = 168
Để chia các phần thưởng đều nhau thì số phần thưởng phải là ước chung của 120; 72 và 168.

Gọi số phần thưởng là a (a > 13) và 
a 
[image: image1308.wmf]Î

 ƯC(120 ; 72 ; 168).

Ta có :  120 = 23. 3. 5
               72 = 23. 32
             168 = 23. 3 . 7

¦CLN (120 ; 72 ; 168) = 24

24 là ước chung lớn hơn 13.
Vậy số phần thưởng là 24.


4/ Củng cố : Kết hợp trong giờ.
5/ Dặn dò :

- Ôn tập kiến thức và các dạng bài tập đã ôn
- Xem lại lý thuyết từ đầu năm và làm thêm các bài trong SBT.
- Chuẩn bị thi HK I.
	TUẦN 18.
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 


Tiết 55 + 56. 
KIỂM TRA HỌC KÌ I.
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- Học sinh biết 
- HS hiểu 
2/ Kĩ năng : 

- HS thực hiện được 
- Học sinh có kĩ năng thành thạo 

3/ Thái độ :

- HS có thói quen 

- Rèn cho HS tính 
B. CHUẨN BỊ

1/ GV: 
- Phương tiện : 

- Phương pháp : Thuyết trình, hợp tác nhóm.
2/ HS : Cọc tiêu, dây dọi, búa đóng cọc.

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :

2/ Kiểm tra bài cũ :

- Muốn kiểm tra ba điểm có thẳng hàng hay không ta làm như thế nào ?
3/ Tiến trình bài học :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	
	

	
	

	
	


4/ Củng cố :

5/ Dặn dò :

	TUẦN 18.
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 


Tiết 57 
TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I.
                                                          Phần số 
A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- Học sinh biết hệ thống lại các kiến thức trong cả học kì 1
- HS hiểu và chữa lại được bài tập trong bài thi học kì, khắc sâu kiến thức 
2/ Kĩ năng : 

- HS thực hiện chữa lại được bài tập trong bài thi học kì,
3/ Thái độ :

- HS nhận ra những sai lầm đã mắc phải và rút kinh nghiệm 

- Rèn cho HS tính cẩn thận 
B. CHUẨN BỊ

1/ GV: 
- Phương tiện : bài kiểm tra  học kì của học sinh
- Phương pháp : Thuyết trình, 
2/ HS : vở ghi, sgk
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :

2/ Kiểm tra bài cũ :

3/ Tiến trình bài học :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV nhận xét chung về kết quả bài kiểm tra học kì và gọi HS chữa bài 
	HS chú ý lắng nghe 

	Trắc nghiệm :

Tự luận : 

Câu 13( 0,75đ). Tìm số đối của các số sau: -1; |-2|; 0
Câu 14(2đ). Thực hiện phép tính:
a) (–22) – (–19) + 225 – (–22) + (–18) 

b)  150 – [3.(52 – 24)+35]
Câu 15(1đ). Tìm số tự nhiên x biết :

a) 128 – 3.(x+4)=23

b) 20 + 23 . |x| = 52. 4

Câu 16( 1đ). Mét trường THCS cử một số học sinh đi dự đại hội thể dục thể thao. Nếu xếp thành 6 hàng, 9 hàng , 12 hàng, 15 hàng đều vừa đủ. Tính số học sinh đi dự đại hội thể dục thể thao. Biết số học sinh trong khoảng từ 150 đến 200 em.  

C©u 17(1®). Tìm số tự nhiên x để (x+17) chia hết cho (x+2)

	Câu 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Đ/A

C

A

B

A,C

C,D

B

D

C

A

Câu 13

Số

-1

|-2|

0

Số đối

1

-2

0

Câu 14
a) (–22)–(–19)+225–(–22)+(–18) 

=–22+19+225+22–18

=(22–22)+225+(19–18) 

= 0+225+1

= 226

b)  150 – [3.(52–24)+35]

   = 150 – [3.9 + 35]

   = 150  – 62  = 88
Câu 15
a) 128 – 3.(x+4) = 23 

              3.(x+4) = 105

                    x+4 = 35

                         x = 31
b) 20 + 23.|x| = 52.4

              8.|x| = 100 – 20

              8.|x| = 80

                 |x| = 10

                  x  =
[image: image1309.wmf]±

10 

Vì x là số tự nhiên nên x=10
Câu 16

Gọi số h/s đi dự ĐH là a ( a 
[image: image1310.wmf]N

*

ẻ

).

Vì xếp thành 6 hàng , 9 hàng , 12hàng; 15 hàng đều vừa đủ nên 
a 
[image: image1311.wmf]M

6; a 
[image: image1312.wmf]M

9; a
[image: image1313.wmf]M

12;a
[image: image1314.wmf]M

15 

( a 
[image: image1315.wmf]Î

BC (6,9,12,15).

Phân tích 6,9,12,15 ra TSNT đúng

 Tính đúng BCNN( 6,9,12,15) = 180

Tính đúng BC(6,9,12,15)

Trả lời đúng số h/s cần tìm là 180 em.
Câu 17

Để (x+17) 
[image: image1316.wmf]M

(x+2) 

hay (x+2)+15
[image: image1317.wmf]M

(x+2) thì 15
[image: image1318.wmf]M

(x+2),  với x
[image: image1319.wmf]Î

N 

=> (x+2) 
[image: image1320.wmf]Î

 Ư(15)={1;3;5;15}, x
[image: image1321.wmf]Î

N
Lập bảng: 

x+2
1

3

5

15
x
-1
1
3
13
Vì x
[image: image1322.wmf]Î

N nên x
[image: image1323.wmf]Î

{1;3;13}



4/ Củng cố :GV hệ thống lại kiến thức và nhấn mạnh những sai lầm mà học sinh hay mắc phải 
5/ Dặn dò : yêu cầu HS chuẩn bị bài học sách vở cho học kì 2
	TUẦN 18.
	Ngày dạy : 
	Ngày soạn : 


Tiết 57 
TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I.

                                                       Phần hình 

A. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức : 

- Học sinh biết hệ thống lại các kiến thức trong cả học kì 1

- HS hiểu và chữa lại được bài tập trong bài thi học kì, khắc sâu kiến thức 
2/ Kĩ năng : 

- HS thực hiện chữa lại được bài tập trong bài thi học kì,

3/ Thái độ :

- HS nhận ra những sai lầm đã mắc phải và rút kinh nghiệm 

- Rèn cho HS tính cẩn thận 

B. CHUẨN BỊ

1/ GV: 
- Phương tiện : bài kiểm tra  học kì của học sinh

- Phương pháp : Thuyết trình, 
2/ HS : vở ghi, sgk
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1/ Ổn định tổ chức :

2/ Kiểm tra bài cũ :

3/ Tiến trình bài học :

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	GV nhận xét chung về kết quả bài kiểm tra học kì và gọi HS chữa bài 
	HS chú ý lắng nghe 

	Trắc nghiệm :

Tự luận : 

Câu 18(1,25đ). Trên tia Ox vẽ 2 đoạn thẳng OM và ON sao cho OM = 4 cm, ON = 8 cm.

a) Tính MN?

b) Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng ON không ? Tại sao?


	Câu 

10

11

12

Đ/A

A,D

D

A

Vẽ hình đúng

[image: image1324.emf]x

M

O N


a) Trên tia Ox có: 

OM= 3cm; ON=6 cm
 => OM<ON ( vì 3 cm< 6 cm)

=> M nằm giữa O và N        (1)

=> OM +MN =ON
Hay   3 + MN = 6 

                MN = 3 cm

b) Có MN = 3cm; OM = 3 cm

 => OM =MN         (2).

Từ (1) và (2) =>  M là trung điểm của O


4/ Củng cố :GV hệ thống lại kiến thức và nhấn mạnh những sai lầm mà học sinh hay mắc phải 

5/ Dặn dò : yêu cầu HS chuẩn bị bài học sách vở cho học kì 2
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